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Tài liệu này được chuẩn bị trên cơ sở kết quả thực hiện Đề tài cấp Nhà nước, mã số KC.08.23 và được chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước ngày 22 tháng 12 năm 2005 tại Hà Nội


Danh sách cơ quan và cá nhân
tham gia thực hiện đề tài


I. Các cơ quan tham gia nghiên cứu


1. Ban Nghiên cứu phát triển vùng, Viện Chiến lược phát triển;;


2. Ban Nghiên cứu phát triển hạ tầng, Viện Chiến lược phát triển;


3. Ban Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực và các vấn đề xã hội, Viện Chiến lược phát triển;


4. Ban Nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụ;


5. Khoa Địa lý, trường Đại học khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;


6. Khoa Quản lý kinh tế đô thị và môi trường, trường Đại học Kinh tế quốc dân;


7. Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


8. Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


9. Vụ Tổng hợp Tổng Cục Thống kê;


10. Viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


11. Viện Địa lý, Viện Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia;


12. Viện Nghiên cứu kinh tế Bộ Thương mại


13. Sở Khoa học và công nghệ, Sở Địa chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum;


14. Sở Khoa học và công nghệ, Sở Địa chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai;


15. Sở Khoa học và công nghệ, Sở Địa chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Lăk;


16. Sở Khoa học và công nghệ, Sở Địa chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông;


17. Sở Khoa học và công nghệ, Sở Địa chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.


II. Những người tham gia nghiên cứu

1. TS. Nguyễn Văn Phú, Phó Trưởng ban, Viện Chiến lược phát triển (CLPT);


2. TS. Nguyễn Bá Ân, Phó Viện trưởng Viện CLPT;


3. TS. Nguyễn Văn Thành, Trưởng ban, Ban Dân số nguồn nhân lực;


4. ThS. Nguyễn Văn Chinh, Phó Viện trưởng Viện QHTKNN;


5. TS. Đào Trọng Thanh- Phó Vụ trưởng-Vụ Quốc phòng an ninh;


6. GS.TS. Nguyễn Cao Huần-Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội;


7. TS. Cao Ngọc Lân-Phó giám đốc Trung tâm thông tin-đào tạo và tư vấn phát triển;


8. TS. Lê Văn Nắp-Phó trưởng ban Ban Tổng hợp Viện Chiến lược phát triển;


9. ThS. Hoàng Thị Vân Anh, Nghiên cứu viên Viện kinh tế Thương mại;


10. KS. Nguyễn Bá Khoáng, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổng hợp TCTK;


11. KS. Hoàng Phẩm- Chuyên viên cao cấp Vụ kinh tế địa phương và lãnh thổ- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


12. ThS. Nguyễn Việt Hồng, Chuyên viên Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị-Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


13. CN. Trần Thị Nội, Nghiên cứu viên chính Viện CLPT;


14. CN. Đinh Công Tôn, Nghiên cứu viên chính Viện CLPT;


15. CN. Nguyễn Văn Huy, nghiên cứu viên Viện CLPT;


16. CN. Trần Hà Nguyên, nghiên cứu viên Viện CLPT;


17. CN. Nguyễn Thị Hoàng Điệp, nghiên cứu viên, Viện CLPT;


18. TS. Lê Thanh Bình, Viện CLPT;


19. CN. Trần Đình Hàn;


20. TS. Trần Hồng Quang, Phó Trưởng ban,Viện CLPT;


21. KS. Nguyễn Văn Quyết, Viện CLPT;


22. ThS. Nguyễn Thị Xuân Hương, Viện CLPT;


23. CN. Trần Thị Minh Sơn, Viện CLPT;


24. CN. Nguyễn Thị Hoàng Điệp, Viện CLPT;


25. KTS. Lê Anh Đức, Viện CLPT;


26. KS. Huỳnh Tú Hân;


27. ThS. Trần Văn Thành, Viện Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia.


Bài tóm tắt


Thực hiện mục tiêu nghiên cứu là đề xuất hệ thống các chính sách và giải pháp tổng thể có căn cứ khoa học cho phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững vùng Tây Nguyên trong tình hình mới, bằng tiếp cận nghiên cứu tổng thể và gắn kết các vấn đề tự nhiên, môi trường - kinh tế – xã hội – an ninh, quốc phòng, các phương pháp nghiên cứu tổng quan, thực địa, nội nghiệp và các phương pháp khác để giải quyết hai nhiệm vụ nghiên cứu chính là (1) Phân tích, đánh giá những vấn đề cấp bách đặt ra đối với vùng Tây Nguyên trong sử dụng tài nguyên và phát triển kinh tế- xã hội, (2) Đề xuất các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên.


Đề tài đã chỉ ra 6 vấn đề cấp bách đặt ra trong phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường. Đó là: (1). Vấn đề dân số, dân tộc và các vấn đề xã hội ; (2). Sử dụng đất và quan hệ đất đai; (3). Thiếu nước để phát triển sản xuất; (4). Rừng ở Tây Nguyên đang bị suy giảm về diện tích và trữ lượng; (5). Phát triển kinh tế xã hội ; (6). Chất lượng môi trường


Đề xuất 11 nhóm giải pháp tổng thể và chính sách để ổn định và phát triển kinh tế -xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân tộc vùng Tây Nguyên. Đó là: (1) Nhóm giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế ; (2) Giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng của vùng; (3) Tổ chức lãnh thổ kinh tế xã hội vùng; (4) Chính sách và giải pháp phát phát triển nguồn nhân lực; (5) Chính sách, giải pháp phát triển khoa học-công nghệ; (6) Chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường; (7) Củng cố hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ quốc phòng an ninh; (8) Chính sách và giải pháp về tài chính và đầu tư; (9) Tăng cường sự phối hợp, hợp tác liên vùng; (10) Giải pháp về quy hoạch và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch; (11) Kiến nghị bổ sung một số chính sách phát triển trên một số lĩnh vực và (12) Đề nghị Bộ Khoa học và công nghệ cần tiếp tục chỉ đạo tập trung xây dựng một ch​ương trình nghiên cứu dài hạn trọng điểm của Nhà n​ước về hệ thống những giải pháp cơ bản, toàn diện và lâu dài cho  phát triển bền vững vùng Tây Nguyên.
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I. Sự cần thiết của việc nghiên cứu


Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX chỉ rõ:"Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước cả về kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh, có lợi thế để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp sản xuất hàng hoá lớn kết hợp với công nghiệp chế biến, phát triển công nghiệp năng lượng và công nghiệp khai thác khoáng sản. Xây dựng Tây Nguyên giàu về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng, an ninh, tiến tới thành vùng kinh tế động lực". Bộ Chính trị có Nghị quyết 10/ NQ/TW ngày 18/1/2002 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010; Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 168/2001/QĐ- TTg ngày 30/10/2001 về định hướng dài hạn và kế hoạch 5 năm 2001-2005 của vùng Tây Nguyên. Dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ X cũng nhấn mạnh "cần tập trung mọi nỗ lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn chặt với các đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Tây Nguyên"TP
PT


Quán triệt những chủ trương của Đảng và Chính phủ về xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Tây Nguyên trong tình hình mới, phương hướng tới phải xây dựng Tây Nguyên trở thành vùng giàu về kinh tế, rút ngắn khoảng cách về chênh lệch phát triển của vùng so với trung bình cả nước, đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên ngày càng được cải thiện và nâng cao, bền vững về môi trường sinh thái và ổn định về an ninh quốc phòng. Giải quyết những vấn đề đó đòi hỏi phải nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổng thể có cơ sở khoa học và thực tiễn nhất định để phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên là rất quan trọng và mang tính cấp thiết. 

Trước những nhiệm vụ cấp bách đặt ra như trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo việc nghiên cứu và giao cho Viện Chiến lược phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì triển khai nghiên cứu đề tài:"Nghiên cứu các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên trong tình hình mới"(mã số KC.08.23). Đây là một đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước"Bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai"(KC.08).


Đề tài đã tập hợp đông đảo các chuyên gia chuyên ngành, các nhà khoa học của Viện Chiến lược phát triển, Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Viện Quy hoạch Thiết kế nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Viện Địa lý thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Khoa Địa lý,  Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học kinh tế quốc dân, cùng một số Vụ, Viện khác có liên quan của các Bộ ngành cùng tiến hành điều tra khảo sát, nghiên cứu đề xuất ra các giải pháp đồng bộ, tổng thể để phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên theo hướng phát triển bền vững.


II. Một số thông tin chung của đề tài


1. Tên đề tài:"Nghiên cứu các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên trong tình hình mới".


2. Cơ quan chủ trì: Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư


3. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Ngọc Phong


4. Thư ký đề tài: TS. Nguyễn Văn Phú


III. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu


1. Mục tiêu 


Đề xuất hệ thống chính sách, giải pháp tổng thể có căn cứ khoa học cho phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững Tây Nguyên.


2. Nhiệm vụ


(1) Phân tích, đánh giá những vấn đề cấp bách đặt ra đối với vùng Tây Nguyên trong sử dụng tài nguyên và phát triển kinh tế- xã hội.


(2) Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên.


IV. Tình hình hoạt động của đề tài


1. Công tác khảo sát thực địa, chuẩn bị tài liệu, hội thảo, công bố kết quả nghiên cứu


1.1. Về khảo sát thực địa


Trong 3 năm tổ chức triển khai nghiên cứu, đề tài đã tổ chức 4 cuộc điều tra khảo sát với 20 lượt cán bộ tham gia trong thời gian là 45 ngày đêm; trao đổi và làm việc với nhiều huyện và nhiều xã bản tại những vùng đặc biệt khó khăn ở Tây Nguyên.


1.2. Về thu thập tài liệu


Trong 3 năm đề tài đã tiến hành thu thập tài liệu, dữ liệu. Cụ thể là:


- Thu thập và nghiên cứu các công trình nghiên cứu có liên quan tới vùng trước đây như:


+ Chương trình điều tra tổng hợp vùng Tây Nguyên (1976-1980) gọi tắt là chương trình Tây Nguyên I do Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) chủ trì; Chương trình Xây dựng cơ sở khoa học cho quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên (1984-1988) gọi tắt là Chương trình 48C do Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) chủ trì. 


+ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên thời kỳ 1996-2010 (1994-1995) và các Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng thời kỳ 1996-2010 và Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng thời kỳ 2001-2010; Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội các huyện, thị xã, các cửa khẩu đất liền như Đức Cơ, Bờ Y, Đăk Per do Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và phối hợp với các tỉnh thực hiện. 


+ Thu thập, hệ thống hoá các số liệu, tư liệu huyện và ngành của các tỉnh trong vùng; Hệ thống các số liệu về kinh tế, xã hội theo vùng và theo tỉnh trong vùng Tây Nguyên.
 


1.3. Về Hội thảo. Đề tài đã tổ chức 3 phiên hội thảo lớn về các vấn đề cơ bản của đề tài như: Các vấn đề cấp bách đặt ra đối với vùng Tây Nguyên; bàn về giải pháp tổng thể phát triển vùng; các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng an ninh, quốc phòng. Ngoài ra là hàng loạt các hội thảo nhỏ với các chuyên đề nghiên cứu của đề tài.


1.4. Về công bố kết quả. Đề tài đã đăng tải 4 bài trên các tạp chí: 1 bài trên Tạp chí Cộng sản; 3 bài trên các Tạp chí chuyên ngành Kinh tế Dự báo, Kinh tế phát triển.


1. Tây Nguyên - Những vấn đề đặt ra trên con đường phát triển. Hoàng Ngọc Phong. Tạp chí kinh tế và Dự báo. Số 7/2003. ISSN 0866.7120


2.  Một số vấn đề chuyển dịch cơ cấu cây trồng chủ yếu ở Tây Nguyên. Hoàng Ngọc Phong. Tạp chí kinh tế và Dự báo. Số 10/2003. ISSN 0866.7120


3. Phát triển kinh tế -xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên. Hoàng Ngọc Phong. Tạp chí Cộng sản. Số 12/2003. ISSN 0866.7226


4. Hợp tác trong tam giác phát triển - Giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên trong tình hình mới. Hoàng Ngọc Phong. Tạp chí kinh tế và Dự báo. Số 9/2005. ISSN 0866.7120


Ngoài ra còn có một số bài báo đăng tải trên các kỷ yếu hội thảo khoa học của đề tài và Chương trình.


2. Nghiên cứu triển khai


Với mục tiêu và nhiệm vụ triển khai nghiên cứu, đề tài đã xây dựng được 8 báo cáo theo Bảng 1 và 2 của Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo Hợp đồng số 23/2003/HĐ ĐTCB-KC-08. Danh mục 37 báo cáo chuyên đề theo các hợp phần nghiên cứu như sau:


1. Đề cương tổng quát thuyết minh nghiên cứu của đề tài. Ban Chủ nhiệm đề tài;


2. Hệ thống hóa các số liệu, tư liệu về tư nhiên và tài nguyên, dân cư và kinh tế xã hội. Chủ nhiệm chuyên đề: KS. Nguyễn Bá Khoáng;


3. Nghiên cứu phân tích thực địa, bổ sung và xây dựng cơ sở khoa học về tư nhiên, tài nguyên và kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên. Chủ nhiệm chuyên đề: Ths. Trần Văn Thành;


4. Nghiên cứu phân tích về phát triển dân số, ảnh hưởng của đặc điểm dân cư, phân bố dân cư đến phát triển vùng. Chủ nhiệm chuyên đề: TS. Nguyễn Văn Thành;


5. Phân tích tình hình thực hiện, kết quả của các chương trình phát triển kinh tế xã hội dưới tác động của các chính sách ở Tây Nguyên. Chủ nhiệm chuyên đề: KS. Hoàng Phẩm;


6. Phân tích thực trạng sử dụng lãnh thổ vào phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên thời kỳ 1996-2004. Chủ nhiệm chuyên đề: Th.s Nguyễn Văn Chinh;


7. Nghiên cứu các vấn đề sử dụng khai thác lãnh thổ với vấn đề bảo vệ môi trường. Chủ nhiệm chuyên đề: TS. Nguyễn Văn Phú;


8. Nghiên cứu các vấn đề về hiện trạng môi trường vùng Tây Nguyên. Chủ nhiệm chuyên đề: PGS.TS. Nguyễn Cao Huần;


9. Những vấn đề cấp bách đối với phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên. Chủ nhiệm chuyên đề: KS. Trần Thị Nội;


10. Một số vấn đề lý luận về tăng trưởng và phát triển kinh tế với vấn đề môi trường, an ninh quốc phòng. Tác động của Tiểu vùng Mê Công, khoa học và công nghệ, diễn biến môi trường đối với vùng Tây Nguyên. Chủ nhiệm chuyên đề: KS. Trần Thị Nội;


11. Các quan điểm và phương pháp luận của việc hình thành các chính sách và giải pháp phát triển. Tác động của chiến lược phát triển và thị trường các nước đến phát triển vùng. Chủ nhiệm chuyên đề: CN. Trần Hà Nguyên;


12. Các giải pháp tổng thể về chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng và vấn đề phát triển xã hội, bảo vệ môi trường. Chủ nhiệm chuyên đề: TS. Nguyễn Bá Ân;


13. Giải pháp phát triển ngành nông lâm nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Chủ nhiệm chuyên đề: CVC Nguyễn Trọng Bình;


14. Giải pháp phát triển ngành công nghiệp theo công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với bảo vệ môi trường. Chủ nhiệm chuyên đề: TS. Lê Văn Nắp;


15. Giải pháp phát triển khu vực kinh tế dịch vụ. Chủ nhiệm chuyên đề: TS. Lưu Đức Hải;


16. Giải pháp phát triển các lĩnh vực xã hội gắn với cải tạo và bảo vệ môi trường. Chủ nhiệm chuyên đề: TS. Nguyễn Văn Thành;


17. Giải pháp phát triển và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng. Chủ nhiệm chuyên đề: TS. Nguyễn Quang Vinh;


18. Vấn đề sử dụng lãnh thổ và tổ chức lãnh thổ vùng. Chủ nhiệm chuyên đề: TS. Nguyễn Văn Phú;


19. Nghiên cứu các chính sách và giải pháp tài chính nhằm phát triển KT-XH bền vững và bảo vệ môi trường. Chủ nhiệm chuyên đề: KS. Hoàng Thị Thị Điệp;


20. Nghiên cứu các chính sách và giải pháp về an ninh quốc phòng với phát triển KT-XH bền vững và bảo vệ môi trường. Chủ nhiệm chuyên đề: Th.s Lê Văn Thanh;


21.Các vấn đề tổng quan phát triển vùng với xây dựng hệ thống chính trị vùng Tây Nguyên. Chủ nhiệm chuyên đề: TS. Trần Hồng Quang;


22. Nghiên cứu các giải pháp phát triển mạng lưới giao thông, cấp điện, cấp nước vùng Tây Nguyên. Chủ nhiệm chuyên đề: Ths. Lê Anh Đức;


23. Nghiên cứu các giải pháp về cải tiến định hướng phát triển cơ cấu kinh tế, ngành và lĩnh vực vùng Tây Nguyên Chủ nhiệm chuyên đề: KS. Đinh Công Tôn;


24. Nghiên cứu các giải pháp Tổ chức lãnh thổ đô thị vùng Tây Nguyên. Chủ nhiệm chuyên đề: KS. Nguyễn Lê Vinh;


25. Nghiên cứu các giải pháp về hợp tác quốc tế và hợp tác liên vùng của vùng Tây Nguyên. Chủ nhiệm chuyên đề: Trần Thị Sơn;


26. Nghiên cứu các giải pháp về xây dựng hệ thống chính trị và các chính sách phát triển Tây Nguyên. Chủ nhiệm chuyên đề: KS. Nguyễn Tiến Huy;


27. Xây dựng dữ liệu, xử lý và tổ chức quản lý dữ liệu nghiên cứu của đề tài. Chủ nhiệm chuyên đề: KS. Phạm Đình Hàn;


28. Hệ thống các bản đồ về vùng Tây Nguyên:


29. Bản đồ hành chính Tây Nguyên. Tỷ lệ 1/300.000 thu nhỏ từ bản đồ 1/100.000;


30. Bản đồ hình thể tự nhiên Tây Nguyên. Tỷ lệ 1/300.000 thu nhỏ từ bản đồ 1/100.000;


31. Bản đồ phân bố các thảm thực vật, vườn quốc gia và các khu bảo tồn vùng Tây Nguyên. Tỷ lệ 1/300.000 thu nhỏ từ bản đồ 1/100.000;


32. Sơ đồ một số đặc điểm tự nhiên vùng Tây Nguyên. Tỷ lệ 1/300.000 thu nhỏ từ bản đồ 1/100.000;


33. Sơ đồ hiện trạng một số dạng tài nguyên vùng Tây Nguyên. Tỷ lệ 1/300.000 thu nhỏ từ bản đồ 1/100.000;


34. Sơ đồ định hướng phân bố dân cư và lao động vùng Tây Nguyên. Tỷ lệ 1/300.000 thu nhỏ từ bản đồ 1/100.000;


35. Sơ đồ định hướng phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên. Tỷ lệ 1/300.000 thu nhỏ từ bản đồ 1/100.000;


36. Sơ đồ định hướng phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên. Tỷ lệ 1/300.000 thu nhỏ từ bản đồ 1/100.000;


37. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt đề tài.


3. Đào tạo cán bộ


- Thông qua các hoạt động của đề tài góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học trẻ của Viện và Trung tâm kinh tế Miền Nam về phương pháp tiếp cận, nội dung nghiên cứu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội nói chung và các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên nói riêng.


- Bổ sung các giáo trình về địa lý kinh tế, tài nguyên, môi trường, xã hội nhân văn và những nghiên cứu về các dân tộc ở vùng Tây Nguyên thông qua các kết quả nghiên cứu và điều tra bổ sung.


- Trang bị thêm về hiểu biết thực tiễn cho một số cán bộ nghiên cứu tham gia đề tài.


- Nâng cao trình độ tổ chức phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ. Đề tài đã tập hợp được đông đảo các nhà khoa học ở Trung ương và địa phương tham gia. 


4. Kinh phí 


Kinh phí hàng năm được duyệt theo các nội dung công việc được ghi trong các hợp đồng năm, sau đó được phân chia và chuyển cho các tập thể khoa học và các cá nhân tham gia thực hiện đề tài (thông qua các hợp đồng thuê khoán chuyên môn). 


Đề tài đã thực hiện tốt các quy định về tài chính của Nhà nước và tuân thủ theo kế hoạch dự trù kinh phí được duyệt từng năm.


5. Đánh giá chung


Kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, là sản phẩm lao động khoa học của nhiều cán bộ, nhiều chuyên gia khoa học của các chuyên ngành. So với mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và sản phẩm khoa học được giao thực hiện trong 3 năm 2003-2005 có thể đánh giá tổng quát như sau: 


- Đề tài đã thu thập, hệ thống hoá được các tài liệu khoa học, các kết quả nghiên cứu và kiểm định thực tế qua các đợt khảo sát về hiện trạng phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên từ năm 1990 đến nay. Đây là hệ thống tư liệu, số liệu rất quý góp phần tạo những căn cứ, cơ sở khoa học của việc xây dựng hoạch định các chính sách phát triển KT-XH vùng Tây Nguyên.


- Đề tài nghiên cứu, phát hiện những vấn đề cấp bách nhất đặt ra đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên, thực trạng phát triển kinh tế- xã hội vùng dưới tác động của Quyết định 656/TTg và Quyết định 168/TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng như Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Tây Nguyên trong tình hình mới. Đây thực sự là một công việc cực kỳ phức tạp khó khăn và đòi hỏi phải mất rất nhiều thời gian, công sức, kinh phí của toàn thể cán bộ nghiên cứu tham gia đề tài. Chính vì vậy, đã có một số đóng góp thiết thực cho việc khuyến cáo với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc chỉ đạo, điều hành quy hoạch và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên.


- Đề tài đã đề xuất hệ thống các nhóm giải pháp tổng thể nhằm góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc đặt ra trong phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên trong tình hình mới.


- Đề tài đã xây dựng được hệ thống các bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1/100.000 về vùng Tây Nguyên.


V. Phương pháp nghiên cứu


Đề tài đã sử dụng tổng hợp đan xen giữa các phư​ơng pháp nghiên cứu trong phòng, phư​ơng pháp nghiên cứu ngoài thực địa với các ph​ương pháp bản đồ và các phương pháp hiện đại khác. Cụ thể:


a) Nghiên cứu tổng quan 


- Sử dụng phương pháp thống kê, thu thập xử lý tài liệu, tư liệu để thu thập các tài liệu tại các cơ quan trung ương và địa phương có liên quan đến vùng Tây Nguyên. 


Để nghiên cứu, đề tài đã dùng các phương pháp thống kê, thu thập xử lý tài liệu, tư liệu để thu thập các tài liệu và các chương trình, công trình đã công bố có liên quan đến vùng; thu thập và phân tích các số liệu về các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, chỉ tiêu kinh tế ngành, các chỉ tiêu về xã hội, về môi trường để xác định những vấn đề cấp bách và cơ sở dự báo, xác định các giải pháp phát triển vùng trong tình hình mới. 


- Sử dụng phương pháp phân tích hệ thống, so sánh và phân tích tổng hợp để nghiên cứu tổng quan kết quả nghiên cứu của các tác giả có liên quan đến đề tài để rút ra vấn đề chung có thể áp dụng cho đề tài.


Đề tài sử dụng các phương pháp này để phân tích sự tương quan giữa vùng Tây Nguyên và các vùng khác, xác định tỷ lệ lãnh thổ của các tỉnh trong vùng; từ đó có cơ sở để nghiên cứu xác định các giải pháp về tổ chức lãnh thổ vùng Tây Nguyên trong tình hình mới.  


b) Nghiên cứu thực địa


- Sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát ngoài thực địa đánh giá hiện trạng tự nhiên, kinh tế – xã hội và môi trường, hiệu quả đầu tư và tác động của các chủ trương, chính sách… Đặc biệt chú ý điều tra khảo sát kỹ tại các khu vực và điểm “nóng” ở Tây Nguyên.


Đề tài xác định, trong bối cảnh thực tiễn của vùng có nhiều sự đổi thay... ; do đó đề tài đã tổ chức nhiều đợt khảo sát, thực địa đến các xã, huyện và các tỉnh trong vùng. Chính bằng các phương pháp này đề tài luôn cập nhật được nhiều thông tin mới về thực tiễn phát triển của vùng. Trên cơ sở đó đề xuất được những giải pháp sát với thực tiễn và đặc thù của vùng Tây Nguyên. 


c) Nghiên cứu nội nghiệp 


Sử dụng phương pháp thống kê, phân tích hệ thống, bản đồ, dự báo… để tổng hợp, phân tích các số liệu và tài liệu đã điều tra thu thập được. Nghiên cứu tìm nguyên nhân của hiện tượng để từ đó đề xuất giải pháp tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên trong tình hình mới.

VI. Hiệu quả kinh tế xã hội của đề tài


a) Về mặt khoa học


Đây là đề tài nghiên cứu về phương pháp luận xây dựng giải pháp tổng thể phát triển kinh tế – xã hội cho một vùng có vị trí địa lý và kinh tế – xã hội đặc biệt quan trọng là Tây Nguyên.


Nếu như Chương trình Tây Nguyên 1 và 2 trước đây chỉ đề cập riêng rẽ các vấn đề về tự nhiên (Tây Nguyên 1) và nhấn mạnh tới các vấn đề kinh tế xã hội (Tây Nguyên 2) thì đề tài này đã nâng cao hơn một bước là chú trọng tới toàn bộ các vấn đề tự nhiên - tài nguyên - môi trường - kinh tế - xã hội và cả vấn đề quốc phòng- an ninh. 


b) Về mặt thực tiễn


Đề tài đã tổng kết và hệ thống hoá được các chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với vùng Tây Nguyên trong những năm qua cũng như đánh giá tác động và hiệu quả của các chính sách đó để làm cơ sở đề xuất các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế – xã hội phù hợp. Trong quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều kết quả nghiên cứu của đề tài được chuyển giao vào thực tiễn như:


- Đóng góp thiết thực xây dựng, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2001-2010 và tầm nhìn 2020 của các địa phương ở Tây Nguyên.


- Đóng góp nhiều cơ sở lý luận khoa học xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của các ngành và các địa phương trong vùng nhất là các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư.


- Những kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần trực tiếp vào việc tổng kết, đánh giá các mặt được của việc thực hiện Quyết định 168/2001/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 về định hướng dài hạn và kế hoạch 5 năm 2001-2005 của vùng Tây Nguyên. Nghị quyết 10- NQ/TW ngày 18/1/2002 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010.


- Các giải pháp đề xuất của đề tài đã, đang được các cơ quan chuyên môn ở Trung ương và các tỉnh trong vùng tham khảo và sử dụng để xác định những mục tiêu chủ yếu, đề xuất các phương hướng lớn về phát triển ngành, vùng, tỉnh trong 10-15 năm. 


- Một số kiến nghị khoa học về chính sách, cơ chế đã được các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương xem xét điều chỉnh trong quá trình tổ chức chỉ đạo xây dựng phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên theo hướng phát triển bền vững.


-  Đề tài đã đóng góp lớn vào việc xác định các lợi thế, hạn chế và đưa ra những định hướng cơ bản về hợp tác phát triển giữa các tỉnh trong Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới 3 nước Việt Nam- Lào và Campuchia. (Báo cáo Quy hoạch này đã được Thủ tướng Chính phủ 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia phê duyệt tại cuộc giặp 3 bên vào tháng 11 năm 2004, tại thủ đô Viêng Chăn).


- Thông qua nghiên cứu đề tài này, vị thế của cơ quan chủ trì đề tài và Chủ nhiệm đề tài được nâng lên, thông qua sự tín nhiệm của các tỉnh Tây Nguyên trong định chính sách phát triển và tư vấn về quy hoạch đối với Viện và Chủ nhiệm đề tài. Quan hệ trong cung cấp thông tin và tư vấn giữa cơ quan chủ trì đề tài với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên càng chặt chẽ hơn...


c) Về mặt kinh tế


Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên.


d) Về mặt xã hội


+ Xác định được một số vấn đề cấp bách đặt ra đối với vùng Tây Nguyên để phát triển bền vững. Đó là:


1. Vấn đề dân số, dân tộc và các vấn đề xã hội;


2. Sử dụng đất và quan hệ đất đai;


3. Thiếu nước để phát triển sản xuất;

4. Rừng ở Tây Nguyên đang bị suy giảm về diện tích và trữ lượng;


5. Phát triển kinh tế xã hội;


6. Chất lượng môi trường;

 + Đưa ra được các giải pháp tổng thể và chính sách để ổn định và phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân tộc vùng Tây Nguyên. Có thể tổng hợp các giải pháp đã đề xuất trong đề tài thành các nhóm sau:


1. Nhóm giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế;


2. Giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng của vùng;

3. Tổ chức lãnh thổ kinh tế xã hội vùng;

4. Chính sách và giải pháp phát phát triển nguồn nhân lực;

5. Chính sách và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ 


6. Chính sách và giải pháp về bảo vệ môi trường;


7. Củng cố hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ quốc phòng an ninh;


8. Chính sách và giải pháp về tài chính và đầu tư;


9. Tăng cường sự phối hợp, hợp tác liên vùng;


10. Giải pháp về quy hoạch, tăng cường quản lý Nhà nước về quy hoạch;


11. Kiến nghị bổ sung một số chính sách phát triển trên một số lĩnh vực;


Trong 3 năm (2003-2005) được sự chỉ đạo, quản lý chặt chẽ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban chủ nhiệm chương trình KC-08, dưới sự chủ trì của Viện Chiến lược phát triển, đề tài đã thu được nhiều kết quả có giá trị về mặt khoa học và thực tiễn.


Nhân dịp này, tập thể tham gia thực hiện đề tài xin chân thành cám ơn cơ quan chủ trì đề tài, các cơ quan chức năng ở Trung ương và 5 tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng) đã tạo điều kiện thuận lợi cho đề tài triển khai đúng kế hoạch và tiến độ đặt ra. Xin cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình và sự giúp đỡ vô tư của lãnh đạo Viện Chiến lược phát triển và các Viện chuyên ngành, các chuyên gia, các nhà khoa học đã góp phần tích cực vào sự thành công của đề tài.


Báo cáo tổng hợp của đề tài được đúc rút từ các báo cáo chuyên đề về các lĩnh vực nghiên cứu lý luận, thực tiễn, khoa học kỹ thuật, tổ chức quản lý sản xuất, các chính sách phát triển và những kết quả thu được từ những đợt khảo sát thực tế, các ý kiến của các nhà khoa học... Báo cáo tổng kết khoa học của đề tài được cấu trúc thành các chương mục chính sau:


- Mở đầu


- Phần thứ nhất: Thực trạng phát triển và những vấn đề cấp bách đối với vùng Tây Nguyên trong sử dụng tài nguyên và phát triển kinh tế - xã hội.


- Phần thứ hai: Các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên trong tình hình mới. 


- Kết luận


Bản đồ 1. Bản đồ hành chính vùng Tây Nguyên

Phần thứ nhất


Thực trạng phát triển và những vấn đề cấp bách


đối với vùng Tây Nguyên trong sử dụng tài nguyên


và phát triển kinh tế - xã hội


Chương I


Khái quát đặc điểm tự nhiên và tài nguyên, kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên


1.1. Những đặc điểm về tự nhiên và tài nguyên


1.1.1. Vị trí địa lí


Vùng Tây Nguyên nằm về phía Tây và Tây Nam nước ta, gồm 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng, với diện tích tự nhiên 54.475 kmP2P, dân số năm 2004 là 4.67 triệu người (trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm khoảng 31%), chiếm 16,3% về diện tích và 5,6% về dân số so với cả nước.  


Về mặt tự nhiên, Tây Nguyên nằm ở phía Tây dãy Trường Sơn, là khu vực đầu nguồn của 4 hệ thống sông lớn là Sêsan và Srêpok, sông Ba, thượng nguồn sông Đồng Nai, nơi có vùng đất ba dan rộng lớn nhất ở Việt Nam. Vị trí này có ý nghĩa bức chắn “mái nhà” rất quan trọng đối với vùng đồng bằng Duyên hải Trung và Nam Trung bộ, Đông Nam Bộ, là bộ phận gắn kết chặt chẽ với Nam Lào, đông bắc Campuchia. Việc khai thác sử dụng và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn rất phong phú, đa dạng của Tây Nguyên không thể chỉ xét tới mối quan hệ nội vùng, mà còn phải đặc biệt coi trọng mối liên hệ tác động qua lại với các vùng lân cận cả trong nước và ngoài nước.


Về kinh tế, xã hội. Phía đông và đông nam của Tây Nguyên là vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ với đặc trưng cơ bản là vùng kinh tế phát triển với hệ thống đô thị và cảng biển. Thông qua hệ thống các trục giao thông liên vùng Đông - Tây và Bắc - Nam nối liền Duyên hải với Tây Nguyên như quốc lộ 14, 19, 20, 24, 25, 26, 27...Đó cũng là những hành lang trao đổi hàng hóa “núi - biển”. Các vùng Duyên hải và Đông Nam Bộ là nơi cung cấp lương thực, hải sản, các sản phẩm công nghiệp, cung cấp lao động và khoa học kỹ thuật cho Tây Nguyên. Tây Nguyên là vùng có điều kiện và truyền thống sản xuất thuận lợi các cây công nghiệp nhiệt đới có giá trị hàng hóa cung cấp cho Duyên hải và cả nước.


Mặt khác, Tây Nguyên nằm xa nhiều vùng đã phát triển như Đông Nam Bộ, Đồng bằng Sông Hồng, chi phí vận tải hàng hoá từ Tây Nguyên đi ra phía Bắc và từ các tỉnh phía Bắc về Tây Nguyên cao hơn nhiều vùng khác làm giảm sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, nhất là các đầu tư nước ngoài. 


Phía Tây của Tây Nguyên là các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Căm-pu- chia. Việc giao lưu và quan hệ kinh tế, xã hội, chính trị với các quốc gia này và các quốc gia khác trong khu vực như Thái Lan, My-an-ma...theo các hành lang Đông -Tây nối liền từ các cảng biển và đô thị lớn của Duyên hải qua Tây Nguyên theo các cửa khẩu biên giới đất liền như Bờ Y (Kon Tum), Đức Cơ (Gia Lai), Đăk Per và Bu Pơ Răng (Đăk Nông) và đường hàng không. Yếu tố này cho thấy Tây Nguyên gần như là đầu mối trong quan hệ liên vùng giữa các quốc gia phía Tây nước ta với Duyên hải Việt Nam. Đó cũng nói lên vị trí quan trọng của Tây Nguyên trong phát triển kinh tế liên vùng ở Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Căm Pu Chia.


Tây Nguyên là vùng phân bố chủ yếu của nhiều tộc người thuộc ngữ hệ Nam á với nhóm ngôn ngữ Môn - Khơme (Ba Na, Xơđăng,...) và ngữ hệ Nam Đảo với các nhóm ngôn ngữ Gia Rai, £ đê... Đông nhất trong số các tộc người này là người Gia rai, £ đê, Bana, Mơnông,... Tây Nguyên còn tiếp nhận số lượng khá lớn dân cư từ các vùng khác đến khai thác kinh tế, chủ yếu là người Kinh từ Đồng bằng sông Hồng và vùng Bắc Trung Bộ. ở đây đã xuất hiện một số dân tộc ít người của miền núi trung du Bắc Bộ di cư vào từ những năm 90 của thế kỷ này. Một số còn sống du canh du cư, phát nương, làm rẫy, gây ra những tổn thất cho nguồn tài nguyên rừng của vùng. Cộng đồng dân cư Tây Nguyên với nhiều dân tộc mà mỗi dân tộc lại có những bản sắc văn hóa, tâm lý tiêu dùng, truyền thống nghề nghiệp khác nhau đã tạo ra một sự đa dạng về văn hóa song cũng đặt ra nhiều vấn đề trong phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất và quản lý lãnh thổ ở vùng.


Về an ninh, quốc phòng. Ngoài vị trí phòng hộ đầu nguồn, giảm thiểu thiên tai và bảo vệ môi trường sinh thái đối với vùng và cả đồng bằng ven biển phía Đông, Tây Nguyên là một trong “4 Tây" (Tây Bắc, Tây Bắc Trung bộ, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ), có khoảng 135 km biên giới với Lào, 378 km biên giới với Căm Pu Chia, có tầm khống chế lớn về quốc phòng và an ninh. Xét theo hướng Đông - Tây, Tây Nguyên là vùng có vị trí trung gian giữa các lãnh thổ giáp biên với Lào,  Căm Pu Chia và vùng đồng bằng ven biển phía Đông của Việt Nam, có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, quốc phòng và an ninh không những của vùng mà cả quốc gia. Những vấn đề đó đã được thấy rõ qua những thành công của vùng trong thời gian qua về củng cố đảm bảo an ninh quốc phòng, giành dân bảo vệ biên giới, hỗ trợ đắc lực cho việc chống lại các âm mưu diễn biến hòa bình, kích động đồng bào dân tộc chống phá cách mạng của các thế lực phản động ở vùng biên giới, ổn định chính trị khu vực, góp phần vào ổn định phát triển của quốc gia. 


1.1.2. Địa hình


Tây Nguyên có địa hình đa dạng, bao gồm nhiều cao nguyên xếp tầng. Diện tích núi cao trên 800m có khoảng 2,9 triệu ha, chiếm 53% diện tích tự nhiên (đỉnh Ngọc Linh ở phía Bắc cao 2.598m, Chư Yeng Xin ở phía Nam cao 2.406m). Các cao nguyên ở độ cao 300 - 800m khoảng 2,2 triệu ha bằng 36,5%. Đồng bằng thung lũng có diện tích khoảng 57 vạn ha, chiếm 10,5%... Thuận lợi là có thể phát triển đa dạng sản phẩm hàng hoá, nhưng khó khăn là do địa hình phức tạp làm trở ngại cho giao lưu kinh tế (nhất là khi đường sá chưa phát triển).


Địa hình chia cắt phức tạp, có tính phân bậc rõ ràng, các bậc cao nằm về phía Đông, bậc thấp nhất ở phía Tây. Tây Nguyên có nhiều địa hình khác nhau, nhưng có thể khái quát thành 3 dạng địa hình chính sau đây:


Địa hình cao nguyên với các bậc địa hình sau:


- Bậc địa hình ở độ cao từ 100-300m, chủ yếu gồm các khu vực như Cheo Reo- Phú Túc, Easoup và một số khu vực dọc biên giới Việt Nam - Cămpuchia.


- Bậc địa hình ở độ cao từ 300-500m, chủ yếu gồm các khu vực dọc sông ĐăkPôkô, xung quanh thị xã KonTum, An Khê và thung lũng Lăk.


- Bậc địa hình ở độ cao từ 500-800m, bao gồm cao nguyên Pleiku, một trong hai cao nguyên rộng nhất ở Tây Nguyên, được phủ bởi lớp bazan có bề mặt khá bằng, nghiêng dần về phía Nam có độ cao 400m, còn phía Bắc và Đông Bắc từ 750-800m. Cao nguyên Buôn Ma Thuột cũng là một cao nguyên bazan rộng lớn, chạy dài từ Bắc xuống Nam trên 90km, từ Đông sang Tây khoảng 70km. Cao nguyên Lang Biang và Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng là hai cao nguyên đất đỏ, có khí hậu ôn hoà quanh năm.


Dạng địa hình cao nguyên thuận lợi cho việc phát triển nông lâm nghiệp với quy mô lớn. Những vùng cây công nghiệp lâu năm, (cà phê, cao su, chè...) hiện nay chủ yếu được phát triển ở khu vực này. Khả năng mở rộng đất nông lâm nghiệp còn khá lớn. Tài nguyên bôxít tập trung chủ yếu ở khu vực địa hình cao nguyên. Khó khăn lớn ở đây là thiếu nước mùa khô, mực nước ngầm sâu.


Bản đồ 2. Bản đồ hình thể tự nhiên vùng Tây Nguyên

		





Địa hình núi. Ngọc Linh là dãy núi đồ sộ nhất ở Bắc Tây Nguyên, kéo dài từ Bắc - Tây Bắc xuống Nam- Đông Nam gần 200km. Phía Bắc có đỉnh Ngọc Linh cao nhất (2598m), phía Tây có đỉnh Ngọc Lum Heo (2023m). Sông Pôkô ngăn cách đỉnh này với dãy Ngọc Bin San (1939m). Nối tiếp về phía Nam. Đông Nam là dãy Ngọc Krinh (2066m). Dãy này bị các sông Đăk Acoi và Đăk xẻ dọc, sông Đăk Bla và Đăk Pơné cắt ngang. Phía Nam Đăk Bla, dãy Ngọc Krinh tiếp tục với Kon Kakinh (1748m), Kon Borôa (1532m), Kon Xa Krông, Kon Boo Kmiên (1551m), Chư Rpan (1504m). Giữa Kon Xa Krông (1330m) và Chư Rpan địa hình thấp nhất tại đèo Mang Giang (830m), nơi quốc lộ 19 từ Quy Nhơn đi Pleiku vượt qua. Phía Tây dãy Ngọc Krinh còn là núi Ngọc Boc (1757m) ở phía Bắc Kon Plông. Phía Tây dãy Ngọc Krinh có núi Chư Hereng (1152m). Dãy Ngọc Linh được tạo thành bởi các đá granit, đá phiến mica. Một số khối như Kône Krông được tạo thành bởi riôlit.


Dãy núi An Khê chạy dài 175km từ phía Nam sông Trà Khúc đến tận thung lũng sông Ba, có chiều rộng từ 30-40km. Đây là một dẫy núi khá đồ sộ, tạo nên ranh giới tự nhiên giữa Đông và Tây Trường Sơn.


Dãy Chư Dju rộng 30km, chạy dài 100km từ phía Nam cao nguyên Pleiku đến phía Bắc khối núi Vọng Phu. Dãy Vọng Phu được cấu tạo từ đá granit theo phương Đông Bắc - Tây Nam dài 60km, rộng 30km, cao nhất là đỉnh Vọng Phu (2051m), hạ thấp dần về phía Đông Bắc đến đèo Cả chỉ còn cao 700m. Dãy Tây Khánh Hoà (nằm ở phía Nam dãy Vọng Phu) tạo nên ranh giới giữa sườn Đông Tây Nguyên, Krông Păk và cao nguyên Đà Lạt. Ngoài ra còn có các dãy ChưYaSin, dãy Đan Sơna-Ta Đung nằm ở phía Tây Bắc cao nguyên Đà Lạt.


Địa hình thung lũng chiếm diện tích không lớn. Cánh đồng An Khê là một kiểu thung lũng giữa núi bị san bằng và mở rộng. Thung lũng Sa Thầy, bình nguyên Easoup là một đồng bằng bóc mòn. Vùng trũng Cheo Reo- Phú Túc, vùng trũng Krông Pach- Lăk ở phía Nam cao nguyên Buôn Ma Thuột vốn là thung lũng bóc mòn với nhiều núi sót đã biến thành một cánh đồng tích tụ với đầm lầy và hồ Lăk rộng trên 800ha được tạo nên do lớp bazan Đệ tứ lấp mất dòng chảy của Krông Ana. Vùng có địa hình thung lũng chủ yếu phát triển cây lương thực, thực phẩm cũng là vùng có tiềm năng phát triển nuôi cá nước ngọt.
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Đất bị xói mòn rửa trôi
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Trượt lở đất đá do hoạt động địa chất


1.1.3. Tài nguyên khí hậu


Khí hậu Tây Nguyên được hình thành dưới tác động của bức xạ mặt trời, hoàn lưu khí quyển và hoàn cảnh địa lý. ở đây vị trí địa lý và độ cao có vai trò quan trọng nhất trong sự tác động qua lại với điều kiện bức xạ và hoàn lưu khí quyển mà hệ quả của nó là sự hình thành một kiểu khí hậu có thể coi là đặc sắc của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta - khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên.


Chế độ bức xạ mặt trời của vùng khí hậu cao nguyên nhiệt đới gió mùa gần xích đạo với tổng lượng bức xạ năm lớn (120 - 140 kcal /cmP2P), chênh lệch giữa các tháng nhỏ (biên độ năm khoảng 7 kcal/cmP2P), cực đại vào mùa xuân (tháng III, tháng IV), cực tiểu vào mùa thu (tháng IX). Cán cân bức xạ có giá trị lớn nhất vào mùa xuân - thời kỳ khô nhất trong năm - nên hầu như toàn bộ lượng nhiệt do mặt trời cung cấp trong thời kỳ này được dùng để đốt nóng mặt đất và lớp không khí bên trên nên mùa xuân mùa xuân cũng là thời kỳ nóng nhất trong năm.


Chế độ hoàn lưu khí quyển vừa mang đặc điểm chung của đới hoàn lưu tín phong và hoàn lưu gió mùa trong đó mùa hạ hoàn toàn phụ thuộc vào các hệ thống nhiệt đới (tín phong và gió mùa xích đạo), mùa đông lại chi phối bởi cả hệ thống nhiệt đới (tín phong) và hệ thống cực đới (gió mùa cực đới).


Sự biến đổi mùa của các yếu tố khí hậu và thời tiết do gió mùa gây ra là hệ quả quan trọng nhất của hoàn lưu khí quyển đối với khí hậu Tây Nguyên. Khí hậu có sự lệch pha về biến trình nhiệt, mưa - ẩm và nhiều đặc trưng khí hậu khác giữa vùng đông và tây Trường Sơn. Ngoài sự phân hoá khí hậu giữa phía đông và phía tây Trường Sơn còn có sự phân hoá khí hậu theo độ cao địa lý, thể hiện đặc trưng trung bình của các yếu tố bức xạ, nhiệt, mưa ...


Những đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở Tây Nguyên là:


- Tổng lượng bức xạ thực tế và bức xạ hấp thu vào loại lớn nhất toàn quốc. Cực đại của bức xạ tổng cộng xuất hiện vào mùa xuân, cực tiểu vào mùa thu. Tuy nhiên, cán cân bức xạ vào loại trung bình (nhỏ hơn Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung bộ nhưng lớn hơn các tỉnh ở Bắc Bộ).


- Nền nhiệt độ tương đối cao, nhiệt độ trung bình năm ở độ cao 800 - 1000m vào khoảng 19 - 21PoPC và tổng nhiệt độ năm 7000 - 8000PoPC, thời kỳ có nhiệt độ trung bình trên 20PoPC kéo dài khoảng 8 - 9 tháng.


Biên độ năm của nhiệt độ nhỏ (3 - 5PoPC), nhưng biên độ ngày của nhiệt độ thuộc loại lớn nhất nước ta (9 - 11PoPC). Nhiệt độ thấp nhất hàng năm phần lớn đều dưới 15PoPC ở những vùng dưới 500m, dưới 10PoPC ở những vùng trên 800m và dưới 5PoPC ở những vùng trên 1.500m. Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối trong thời gian quan sát ở phần lớn các vùng là 4 - 6PoPC, ở những vùng trên 1500m có thể xuống dưới 0PoPC.


Khí hậu phân dị theo mùa: mùa khô và mùa mưa.  Mùa mưa, phần lớn diện tích có lượng mưa năm trên 2.000mm nhưng chênh lệch rất lớn giữa nơi mưa nhiều nhất (trên 3.600mm/năm) và nơi mưa ít nhất (dưới 1200mm/năm). Lượng mưa tập trung vào mùa mưa (chiếm 80 - 90% lượng mưa năm) trong đó lượng mưa 3 tháng liên tục lớn nhất chiếm 45 - 60% lượng mưa năm. Mùa khô lượng mưa chỉ chiếm khoảng 10-20%.


Tóm lại,  Tây Nguyên có nhiều thuận lợi để phát triển một tập đoàn cây trồng, vật nuôi nhiệt đới và một số cây con có nguồn gốc ôn đới, lợi thế phát triển du lịch cảnh quan sinh thái và nghỉ dưỡng.


Khó khăn của Tây Nguyên là có một mùa khô kéo dài, có gió địa hình mạnh, nhiều vùng thiếu nước nghiêm trọng. Đây là hạn chế lớn đối với sản xuất và đời sống của dân cư trong vùng. Những nơi chưa có công trình thuỷ lợi, chưa đủ năng lượng để khai thác nước ngầm thì sản xuất không ổn định và khó hình thành các vùng sản xuất chuyên  môn hoá có hiệu quả.


1.1.4. Tài nguyên nước 


Nguồn nước ở Tây Nguyên có nước mặt và nước ngầm.


Nước mặt: Tây Nguyên có 4 hệ thống sông lớn là Sê San, Serepok (đổ về sông Mê Kông), sông Ba (đổ về Tuy Hoà, Phú Yên) và sông Đồng Nai (đổ về Đồng Nai). Ngoài ra còn có một hệ thống sông suối nhỏ đổ xuống vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Các hệ thống sông này đã cung cấp cho Tây Nguyên một lượng nước là 53,7 KmP3P/năm. Trung bình hàng năm là 972000 mP3P/kmP2P.


- Sông Sesan và Srêpok. Tổng lượng nước hàng năm của 2 sông Sesan và Serepok là 30,3 kmP3P, trong đó sông Sesan chiếm 1/3. Độ sâu dòng chảy bình quân toàn lưu vực là 987mm ứng với mô dun dòng chảy là 31,3 lít/s/kmP2P. Sự phân bố dòng chảy trên lưu vực không đều. Thượng nguồn Sesan có mô dun dòng chảy đạt 35-40 lit/s/kmP2P, thượng nguồn Krông Buk nhỏ hơn 20 lít/s/kmP2P. 


Hệ thống thượng Sesan khống chế toàn bộ phạm vi tỉnh Kon Tum. Diện tích lưu vực (F) 11.440 kmP2P, thuộc Bắc đến Tây Bắc của Tây Nguyên. Nhánh chính và dòng tính đến biên giới với Cămpuchia dài 320 km, trong đó:


+ Nhánh Đăkbla ở hữu ngạn với F lưu vực = 3.507 kmP2P

+ Nhánh Sa Thày ở  tả ngạn với F lưu vực   = 1.552 kmP2P

Hệ thống sông Serepok có F lưu vực = 17.840 kmP2P thuộc Tây đến giáp Đông Nam Tây Nguyên, khống chế phần lớn tỉnh Đăk Lăk. Dòng chính thượng Serepok có F lưu vực = 11.172 kmP2P, có 2 nhánh lớn là:


+ Nhánh Krông Ana với F lưu vực   = 3.925 kmP2


+ Nhánh Krông Nô với F lưu vực   = 3.895 kmP2P

Ba nhánh lớn khác của Serepok ở phía Bắc là:


+ Nhánh Ia Drăng có F lưu vực = 920 kmP2P

+ Nhánh Ia H’lốp có F lưu vực  = 1.700 kmP2P

+ Nhánh Ia H'leo có F lưu vực     = 4.720 kmP2P

- Hệ thống sông Ba: có F lưu vực = 11.410 kmP2 Pthuộc Đông Bắc đến Đông của Tây Nguyên, khống chế đại bộ phận lãnh thổ tỉnh Gia Lai. Nhánh chính và dòng chính từ nguồn đến giáp giới tỉnh Phú Yên dài 304 km, có 3 nhánh chính đều nằm ở hữu ngạn là:


+ Nhánh Ya Yun dài 177 km có diện tích lưu vực = 2847 kmP2P

+ Nhánh Krông H’măng dài 100 km có diện tích lưu vực =1975 kmP2P

+ Nhánh sông Hinh dài 74 km có diện tích lưu vực = 439 kmP2


- Hệ thống thượng nguồn sông Đồng Nai chiếm gần hết diện tích phần Nam Tây Nguyên. Dòng chính thượng Đồng Nai trên đất Tây Nguyên nằm trong lãnh thổ tỉnh Lâm Đồng có nhánh Đa Nhim dài 130 km với diện tích lưu vực là 2010 kmP2P và nhánh lớn đáng kể là Đa Đơn dài 90 km với diện tích lưu vực là 1225 kmP2P. Các nhánh lớn khác là của hệ thống thượng nguồn sông Đồng Nai là:


+ Nhánh Đatẻ có diện tích lưu vực = 470 kmP2P ở Tây Nam Lâm Đồng


+ Nhanh Đa Hoàn có F lưu vực 965 kmP2P nằm giữa Đà Tẻ và Đa Ngà


+ Nhánh Đa Ngà có F lưu vực = 968 kmP2P nằm ở phía nam Lâm Đồng. 


Trung bình hàng năm các lưu vực Tây Nguyên đón nhận một lượng mưa khá lớn (gần 2000mm), trong khi đó trung bình hàng năm sông suối Tây Nguyên chuyển ra khỏi lãnh thổ này trên 40 tỷ mP3P nước trong năm ít nước, lượng nước chuyển đi cũng khoảng 30 tỷ. Dòng chảy năm nhìn chung ít biến động, do đó trong khai thác nguồn dòng chảy cục bộ, trong trường hợp cần mở rộng diện tích canh tác hoặc số lượng dùng nước có thể sử dụng các lưu lượng ứng với tần suất bảo đảm. Khả năng bốc hơi của các lưu vực Tây Nguyên rất lớn: lượng bốc hơi từ các lưu vực còn kém nhiều so với khả năng bốc hơi thực tế vì trong thời gian khô hạn kéo dài lượng nước trong đất không đủ cung cấp cho bốc hơi.


Có thể nhận thấy nước mặt vùng Tây Nguyên có sự biến động về mặt hình thái, cân bằng, vì thế tất cả hoạt động trên mặt lưu vực nhằm làm thay đổi cân bằng nước, thay đổi những tác động của dòng chảy thường xuyên trên mặt lưu vực đều có thể kéo theo những sự thay đổi khác.


Bốn hệ thống sông lớn kể trên gần như phân phối đều trên 5 tỉnh của vùng với  mạng lưới các sông nhánh và suối. Về mặt lý thuyết thì lượng nước này đủ thoả mãn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đây là điểm thuận lợi cho việc cấp nước cho các ngành sản xuất trên địa bàn cũng như phát triển năng lượng của vùng. Các hệ thống sông của Tây Nguyên là thượng nguồn nên có ảnh hưởng trực tiếp đến các vùng hạ lưu, nơi phân bố nhiều cơ sở kinh tế quan trọng như hạ lưu sông Ba, hạ lưu sông Đồng Nai, hạ lưu sông Sài Gòn nên việc sử dụng và bảo vệ các lưu vực trên địa bàn Tây Nguyên hết sức quan trọng cả về số lượng, chất lượng nguồn nước và bảo vệ môi trường.


Vấn đề phân phối dòng chảy trong năm. Tây Nguyên có 2 mùa cạn và mùa lũ, xuất hiện chậm hơn mùa khô và mùa mưa trong khu vực một tháng. Các sông suối có lưu vực nằm trong vùng ảnh hưởng khí hậu Tây Trường Sơn có mùa lũ bắt đầu từ tháng VI-XI và mùa cạn từ tháng XII đến tháng V năm sau. Các sông suối có lưu vực nằm trong vùng ảnh hưởng của khí hậu Đông Trường Sơn có mùa lũ bắt đầu từ tháng VII-XII và mùa cạn bắt đầu từ tháng I-VI. Do sự chênh lệch rất lớn giữa lượng mưa mùa mưa và lượng mưa mùa khô dẫn đến sự chênh lệch lượng nước trên các sông suối giữa hai mùa rất lớn, hàng ngàn lần. Trong mùa lũ các sông đều đầy nước, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống và sinh hoạt của nhân dân trong vùng; ngược lại trong mùa cạn các sông suối đều còn rất ít nước, nhiều sông suối nhỏ thường cạn gây ra tình trạng khô hạn trong vùng. 


Từ các đặc trưng về dòng chảy và nguồn nước mặt cần lưu ý các đặc điểm trong quá trình khai thác và sử dụng nguồn nước mặt nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững về môi trường sinh thái như sau:  


- Do đất có độ thẩm thấu rất lớn, và địa hình lượn sóng cho nên các công trình thuỷ lợi ở Tây Nguyên đầu tư thường đắt và mất nhiều nước so với các vùng khác.


- Lũ thường lên nhanh, cường suất lớn đặc biệt là trên các sông suối nhỏ. Vấn đề giải quyết lũ và ngập lụt do ảnh hưởng của các tổ hợp lũ trên các hệ thống sông, có các nhánh lớn nằm ở hai khu vực khí hậu Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn, đã gây ra lũ lớn và thời gian ngập lũ khá dài như ở bồn địa trũng vùng Lăk, Buôn Trấp nơi hợp lưu giữa 2 sông Krông Ana và Krông Knô trên hệ thống thượng Sêrêpok hoặc vùng trũng Đà Tẻ- Cát Tiên trên hệ thống sông Đồng Nai. 


-Trong mùa cạn, dòng chảy trên các suối nhỏ, sông nhỏ hầu như không còn. Việc bố trí sản xuất cây trồng vật nuôi cần phải gắn với việc xây dựng các công trình thuỷ lợi giữ nước, tận dụng nước trời kết hợp với xây dụng các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ, sử dụng nước cơ bản của các sông suối là cần thiết và hợp lý.


Bảng 1. Tiềm năng nước mặt vùng Tây Nguyên tính trung bình theo lưu vực sông


		Lưu vực


(diện tích lưu vực, kmP2P)

		Tổng lượng mưa trung bình năm,10P6PmP3P/năm

		Tổng lượng dòng mặt trung bình năm, 10P6PmP3P/năm

		Tổng lượng dòng ngầm, 10P6PmP3P/năm



		Tổng tiềm năng toàn lưu vực sông Tây Nguyên

		84.814,98

		49.176,00

		6.607,48



		Trong đó: 

		

		

		



		S. Sê Xan (11.620,00)

		22.368,50

		12.422,60

		2.235,33



		S. Srªpok (18.480,00)

		32.635,68

		14.919,30

		2.071,09



		S. Ba (10.970,00)

		17.277,75

		8.026,04

		819,62



		S. Đồng Nai (10.938,00)

		21.010,48

		10.841,06

		1.622,41





Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học của Chương trình KC.08, tháng 3/2005 


Bảng 2. Tiềm năng nước mặt vùng Tây Nguyên tính theo đơn vị hành chính


		Tỉnh, huyện

		Tổng lượng mưa trung bình năm, 10P6PmP3P/năm

		Tổng lượng dòng mặt trung bình năm, 10P6PmP3P/năm

		Tổng lượng dòng ngầm, 10P6PmP3P/năm



		1. Tỉnh Kon Tum

		14.322,98

		11.109,00

		1.549,68



		TX Kon Tum

		644,00

		483,00

		46,28



		§¨k Glei

		2.340,20

		2.214,00

		324,00



		Đăk Tô

		2.488,00

		1.736,00

		267,40



		Đăk Hà

		1.176,00

		923,00

		137,10



		Kon Plong

		2.880,78

		2.295,00

		402,90



		Ngọc Hồi

		1.473,00

		1.182,00

		128,60



		Sa Thầy

		3.361,00

		2.276,00

		243,40



		2. Tỉnh Gia Lai

		22.164,00

		11.888,00

		949,60



		Tp Pleiku

		465,00

		264,00

		15,40



		An Khê

		841,00

		541,00

		36,00



		Kbang

		1.776,00

		1.288,00

		173,10



		Mang Yang

		2.520,00

		1.628,00

		97,70



		Đăk Đoa

		

		

		



		Chư Păh

		1.708,00

		891,00

		99,40



		Ia Grai

		1.948,00

		990,00

		80,60



		Chư Prông

		3.532,00

		1.334,00

		91,30



		Chư Sê

		2.115,00

		1.044,00

		75,40



		Ayun Pa

		2.058,00

		1.097,00

		72,00



		Kr«ng Pa

		1.835,00

		1.120,00

		89,10



		Kron Chro

		1.869,00

		1.010,00

		78,90



		Đức Cơ

		1.479,00

		681,00

		37,70



		3. Tỉnh §¨k L¨k  

		12929,00

		6163,00

		647,60



		TP BMT

		407,00

		239,00

		24,00



		Ea Hleo

		1.856,00

		896,00

		61,70



		Ea Sóp

		2.196,00

		1.201,00

		121,70



		Krông Năng

		829,00

		395,00

		29,10



		Kr«ng Buk

		834,00

		384,00

		25,70



		Buôn Đôn

		1.932,00

		940,00

		118,30



		Cư Mgra

		1.071,00

		567,00

		63,40



		Ea Kar

		1638,00

		699,00

		78,90



		M’§r¨k

		2.166,00

		842,00

		125,10



		Kr«ng Pak

		1.043,00

		446,00

		53,10



		Cư Jút

		1.261,00

		647,00

		70,30



		4. Tỉnh Đăk Nông

		18933,00

		9836,00

		1114,60



		Kr«ng Ana

		1.028,00

		609,00

		70,30



		Krông Bông

		1.890,00

		937,00

		116,60



		§¨k Mil

		1.750,00

		1.208,00

		101,10



		Krông Nô

		1.490,00

		1.203,00

		108,00



		L¨k

		1.941,00

		1.076,00

		150.90



		§¨k R’lÊp

		3.856,00

		1.826,00

		178.30



		Đăk Nông

		4.674,00

		2.244,00

		265,70



		5. Tỉnh Lâm Đồng

		16.466,00

		10.180,00

		2.346,00



		Tp Đà Lạt

		559,00

		324,00

		78,90



		Bảo Lộc

		491,00

		370,00

		29,10



		Lạc Dương

		2.341,00

		1.194,00

		282,90



		Đơn Dương

		729,00

		450,00

		118,30



		Đức Trọng

		1.101,00

		672,00

		154,30



		Lâm Hà

		2.203,00

		1.703,00

		317,10



		Bảo Lâm

		3.600,00

		1.786,00

		168,00



		Di Linh

		1.767,00

		1.676,00

		202,30



		Đa Huoai

		1.263,00

		717,00

		53,10



		Đa Tẻh

		1.326,00

		706,00

		53,10



		Cát Tiên

		1.086,00

		582,00

		39,40



		Tiềm năng nước toàn Tây Nguyên

		84.814,98

		49.176,00

		6.607,48





Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học của Chương trình KC.08, tháng 3/2005 


Tiềm năng thủy điện. Tây Nguyên có nguồn thuỷ năng lớn với trữ năng lý thuyết là 57 tỷ kw (21% toàn quốc) và trữ năng kinh tế là 17 tỷ kw (30% toàn quốc), đến nay khai thác được chưa nhiều. Tiềm năng thuỷ điện nhỏ ước khoảng 1,5 tỷ KWh.


Bảng 3. Dự báo khả năng phát triển các công trình thuỷ điện


		Tên lưu vực

		Công suất


(MW)

		Điện năng


(Tỷ KWh)

		Mật độ


(MWh/kmP2P)

		Tỷ trọng trong tổng tiềm năng toàn quốc (%)



		Sông Sê san

		1.485

		7,99

		7.000

		11,3



		Sông Srepok

		496

		2,63

		143

		3,72



		Sông Ba

		402

		2,07

		150

		2,92



		Toàn vùng

		2.383

		12,69

		280

		17,94





Nguồn: Sơ đồ phát triển năng lượng -  Viện Năng lượng


- Nước ngầm:


Nước ngầm phân bố ở độ sâu 50-150m, vì vậy nếu khai thác cần đầu tư sẽ tốn kém. Hiện nay tình trạng thảm rừng đang bị xâm hại, là nguy cơ trực tiếp đến sự suy giảm nguồn nước ngầm.


Tài nguyên nước của vùng mất cân đối nghiêm trọng về mùa khô. Các hồ tự nhiên, nhân tạo, các kho nước rộng lớn tạo ra sự bốc hơi mặt nước, lượng nước sử dụng không được hoàn lại và bị mất một khối lượng lớn, ước tính trên 20% lượng nước dùng. Đặc biệt trong mùa cạn, ở những nơi mất rừng, các con suối khô cạn, mực nước ngầm tụt sâu, thiếu nước trở nên nghiêm trọng. Vì vậy việc bảo vệ và tái tạo thảm thực vật rừng, là hết sức cần thiết để bảo vệ và bổ sung nguồn nước ngầm lâu dài cho sản xuất và đời sống của vùng.


[image: image3.jpg]





Sông suối cạn kiệt trong mùa khô hạn
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và hồ đầy nước về mùa mưa


Bản đồ 3. Sơ đồ một số đặc điểm tự nhiên của các cảnh quan vùng Tây Nguyên

1.1.5. Thổ nhưỡng và tài nguyên đất


1.1.5.1. Phân loại và cơ cấu quỹ đất


Tây Nguyên có 14 nhóm đất chính, lớn nhất là đất xám 2,87 triệu ha (52,8%) và đất đỏ bazan 1,36 triệu ha (25%). Đất đỏ bazan là loại đất màu mỡ thích hợp với nhiều loại cây trồng có giá trị cao như cà phê, cao su, điều, dâu tằm, rau hoa quả... Diện tích các loại đất tốt, thích hợp cho phát triển cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả khoảng 730.000 ha, tập trung chủ yếu ở các cao nguyên Buôn Ma Thuột, ĐăkNông, Pleiku, Kon Hà Nừng, Di Linh, Đức Trọng.

Đất phù sa sông suối ở các vùng trũng giữa núi phù hợp với cây lương thực, thực phẩm, ở một số nơi có khả năng phát triển thành các vùng chuyên canh cây lương thực.


Bảng 4. Các loại đất chính vùng Tây Nguyên


		TT

		Các loại đất

		Diện tích,


(nghìn ha)

		Cơ cấu


(%)



		

		Tổng diện tích đất

		5.447,5

		100,00



		I

		Nhóm đất cát

		87,9

		1,60



		II

		Nhóm đất phù sa

		77,1

		1,42



		III

		Nhóm đất glây

		96,0

		1,76



		IV

		Nhóm đất mới biến đổi

		72,8

		1,34



		V

		Nhóm đất đen

		97,0

		1,78



		VI

		Nhóm đất nâu vùng khô hạn

		307,0

		5,64



		VII

		Nhóm đất có tầng đá ong

		1,2

		0,02



		VIII

		Nhóm đất đỏ ba zan

		1.362,0

		25,00



		IX

		Nhóm đất xám

		2.876,6

		52,80



		X

		Đất nâu thẫm

		100,6

		1,85



		XI

		Nhóm đất có tầng sét chặt, cơ giới phân dị

		73,3

		1,35



		XII

		Nhóm đất mùn Alit trên núi cao

		7,7

		0,14



		XIII

		Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá

		208,3

		3,80



		XIV

		Nhóm đất nứt nẻ

		6,6

		0,12



		

		Ao hồ sông suối

		72,7

		1,36





  Nguồn: Đề tài nhánh của đề tài 


1.1.5.2. Hiện trạng sử dụng đất Tây Nguyên


Theo kết quả tổng kiểm kê đất đai năm 2004, hiện trạng sử dụng đất đai của vùng như sau:


Bảng 5. Hiện trạng sử dụng đất vùng Tây Nguyên, năm 2004


		Chỉ tiêu

		Diện tích


(ha)

		Cơ cấu sử dụng (%)



		Tổng diện tích tự nhiên

		5.447.450

		100,00



		- Diện tích đất đang sử dụng

		4.397.239

		80,72



		Trong đó:
+ Đất nông nghiệp

		1.233.699

		22,65



		
+ Đất lâm nghiệp có rừng

		2.993.257

		54,95



		
+ Đất chuyên dùng

		137.065

		2,52



		
+ Đất ở đô thị

		6.483

		0,12



		
+ Đất ở nông thôn

		26.375

		0,48



		- Diện tích đất chưa sử dụng và sông núi đá

		1.050.211

		19,28



		Trong đó: 
+ Đất đồi núi

		879.777

		





Nguồn: Niên giám Thống kê các tỉnh. Xử lý của đề tài KC.08.23

Đất nông nghiệp.  
Bình quân diện tích đất nông nghiệp trên một nhân khẩu 0,30 ha, lớn gấp 2,5 lần mức bình quân của cả nước, là vùng có mức bình quân đất nông nghiệp lớn nhất trong toàn quốc. Do sự chi phối của nền kinh tế thị trường ở một số địa phương trong vùng đã có sự phát triển sản xuất nông nghiệp mất cân đối, đổ xô vào trồng cây công nghiệp lâu năm (cà phê) làm cho diện tích cà phê tăng vọt dẫn đến việc lấn chiếm, phá huỷ rừng tự nhiên, gây mất cân bằng sinh thái. Đến nay diện tích trồng cây lâu năm chiếm tỷ lệ cao nhất so với các loại hình sử dụng đất nông nghiệp khác (52,92%), tập trung ở Đăk Lăk, Lâm Đồng; thứ hai là đất trồng cây hàng năm (41,16%). Các loại đất còn lại có diện tích không đáng kể. 


Bảng 6. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp


		Chỉ tiêu

		Diện tích (ha)

		Cơ cấu sử dụng (%)



		Tổng diện tích

		1.233.699

		100,00



		- Đất trồng cây hàng năm

		507.852

		41,16



		
Trong đó: Đất lúa, lúa màu

		126.492

		



		- Đất vườn tạp

		66.134

		5,36



		- Đất trồng cây lâu năm

		652.855

		52,92



		- Đất cỏ dùng vào chăn nuôi

		3.978

		0,32



		- Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản

		2.880

		0,24





Nguồn: Niên giám Thống kê các tỉnh. Xử lý của đề tài KC.08.23

Đất lâm nghiệp có rừng. Chiếm tỷ lệ lớn nhất trong cơ cấu sử dụng đất đai ở Tây Nguyên (54,95% diện tích tự nhiên) và đứng thứ 2 về diện tích sau vùng Trung du và Miền núi phía Bắc. Trong tổng số 2.993.357 ha đất lâm nghiệp có rừng, hầu hết là rừng tự nhiên (2.917.851 ha chiếm 97,48%). Phần còn lại là đất rừng trồng, chiếm 2,52% diện tích đất lâm nghiệp. Tây Nguyên là địa bàn còn diện tích rừng rất lớn trong cả nước (>1/4 diện tích rừng toàn quốc) mang những dấu ấn nguyên sinh về cả các  loại động vật và thực vật quý hiếm đối với việc bảo tồn các nguồn gen và duy trì phát triển môi trường cảnh quan du lịch của nước ta. So với các vùng khác trong cả nước, đây là vùng còn tỷ lệ che phủ rừng lớn nhất (54,95%). Thực hiện Chương trình trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc, diện tích đất rừng trồng đã phần nào được cải thiện. Ngược lại do nhiều nguyên nhân khác nhau, rừng tự nhiên đã ngày càng giảm sút cả về số lượng và chất lượng.


Đất chuyên dùng. Diện tích đất hiện có 137.065 ha, bằng 2,52% diện tích đất tự nhiên, trong đó đất đường giao thông 72.851 ha. Tuy nhiên cơ sở hạ tầng về giao thông còn kém phát triển đặc biệt là hệ thống giao thông nội vùng, tỷ lệ đường đất cao, đi lại khó khăn trong mùa mưa.


Đất thuỷ lợi có diện tích 32.615 ha để xây dựng các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện tầm cỡ quốc gia như hồ thuỷ điện Yaly, Biển Hồ, hồ thuỷ điện Plei Krông, hồ Ayun Hạ… đảm bảo cung cấp điện năng cho công nghiệp, sinh hoạt và nước tưới cho hàng vạn ha đất lúa nước và cây công nghiệp lâu năm.


Đất quốc phòng an ninh và đất xây dựng chiếm một tỷ lệ đáng kể (6,53 và 6,24% so với tổng diện tích đất chuyên dùng).


Như vậy chỉ 4 loại đất xây dựng, giao thông, thuỷ lợi và quốc phòng an ninh đã có diện tích 122.966 ha, chiếm 89,71% và sẽ tiếp tục tăng nhanh trong giai đoạn 10 – 15 năm tới.


Đất đô thị. Toàn vùng có 146.971 ha đất đô thị, chiếm 2,70% diện tích tự nhiên của vùng và 14,84% quỹ đất đô thị cả nước. Cơ cấu sử dụng đất theo các mục đích khác nhau so với tổng diện tích đất đô thị hiện nay của vùng là:


- Đất nông nghiệp
66.680 ha (45,49%).


- Đất lâm nghiệp có rừng 
39.189 ha (26,66%).

- Đất chuyên dùng 
13.630 ha (9,27%).

- Đất ở đô thị
6.843 ha (4,66%).

Bình quân diện tích đất ở trên đầu người dân đô thị là 61mP2P. Mức bình quân này là cao nhất ở Gia Lai 95mP2P, thấp nhất ở Lâm Đồng 47mP2P.


Đất khu dân cư nông thôn.
Diện tích đất khu dân cư nông thôn của vùng 230.825 ha, chiếm 4,24% tổng diện tích tự nhiên cả vùng. Đối với Tây Nguyên, ranh giới khu dân cư nông thôn chưa được phân định rõ ràng, đặc biệt trong điều kiện dân di cư tự do vẫn tiếp tục đổ vào Tây Nguyên và một bộ phận dân bản còn sống du canh du cư.


Đất ở nông thôn trong toàn vùng 26.375 ha, đáp ứng nhu cầu cho 3.120.000 người dân sống ở nông thôn.


Đất chưa sử dụng sông suối, núi đất của vùng có 1.050.111 ha (chiếm 19,28% tổng diện tích tự nhiên). Nếu trừ diện tích sông, suối (67.257 ha) còn lại 982.954 ha (chiếm 18,04% tổng quỹ đất cả vùng), có thể khai thác đưa vào sử dụng trong phát triển nông, lâm nghiệp và các mục đích khác. Cụ thể là:


- Đất bằng chưa sử dụng
 63.046 ha (6,42%)


- Đất đồi núi chưa sử dụng
 879.777 ha (89,5%)


- Đất có mặt nước chưa sử dụng                        4.979 ha


- Đất chưa sử dụng khác
30.197 ha (3,07%)


- Núi đá không có rừng cây
4.855 ha (0,49%)


1.1.5.3. Biến động đất đai vùng Tây Nguyên từ năm 1990 đến năm 2003


Biến động đất nông nghiệp. Giai đoạn 1990-2003, mặc dù đã sử dụng một phần diện tích đất nông nghiệp vào các mục đích xây dựng các công trình công nghiệp, thuỷ lợi, giao thông, nhà ở và các công trình văn hoá phúc lợi khác, song diện tích đất nông nghiệp của vùng vẫn liên tục tăng trong cả thời kỳ là 788.708 ha, bình quân một năm tăng gần 78.871 ha.


Trong đất nông nghiệp, đất cây hàng năm tăng 258.422 ha, đồng thời đã kéo theo diện tích đất lúa, lúa màu tăng bình quân năm 452 ha. Diện tích đất lúa, lúa màu tăng lên chủ yếu ở đất ruộng 1 vụ (5.654 ha), ruộng 3 vụ tăng 55 ha.


Đất trồng cây lâu năm tăng mạnh với diện tích tương đối lớn, bình quân một năm tăng 49.694 ha (cả thời kỳ tăng 496.940 ha, tăng gấp 3,19 lần so với năm 1990). Diện tích tăng chủ yếu là đất trồng cây công nghiệp lâu năm (492.253 ha). chiếm tới 99% tổng diện tích tăng lên của đất trồng cây lâu năm.


Nguồn tăng của đất nông nghiệp phần lớn do khai hoang đất đồi núi chưa sử dụng. Ngoài ra trong cả thời kỳ, do dân di cư đã khai phá làm giảm đáng kể diện tích đất lâm nghiệp để làm nương rẫy.


Biến động đất lâm nghiệp có rừng. Nhờ thực hiện các chương trình, dự án, việc giao khoán đất, khoán rừng được đẩy mạnh đã góp phần bảo vệ rừng tự nhiên, khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng, tăng thêm diện tích trồng rừng mới. Mặc dù vậy, diện tích đất lâm nghiệp có rừng của toàn vùng trong 10 năm qua vẫn liên tục giảm xuống, nguyên nhân là do điều chỉnh lại địa giới hành chính, khai phá ồ ạt để trồng các loại cây lâu năm, chuyển thành đất canh tác nương rẫy... không theo kế hoạch của luồng di dân cả nước vào Tây Nguyên cũng như một phần bị chuyển thành đất trống đồi trọc bởi hiện tượng khai thác, chặt phá rừng và các vụ cháy rừng.


Tổng quỹ đất lâm  nghiệp có rừng trong cả thời kỳ giảm 343.357 ha (tỷ lệ giảm 10,29%), bình quân năm giảm 34.335 ha. Diện tích đất lâm nghiệp có rừng giảm chủ yếu ở đất rừng tự nhiên (giảm 390.262 ha), trong khi đó diện tích rừng trồng lại liên tục tăng lên nhờ các chương trình, dự án trồng rừng như Chương trình 5 triệu ha rừng. Trong 10 năm, diện tích rừng trồng đã tăng 46.884 ha (tăng 164%), khắc phục được phần nào tình trạng giảm sút đất lâm nghiệp có rừng.


Biến động đất chuyên dùng. Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhu cầu dành một phần quỹ đất cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các khu công nghiệp và đô thị... ngày càng tăng. Vì vậy, trong hơn 10 năm, diện tích đất chuyên dùng của vùng Tây Nguyên tăng 192,30% so với năm 1990, tương đương với 90.174 ha.


Diện tích đất chuyên dùng tăng chủ yếu sử dụng vào mục đích giao thông (tăng 62.080); sử dụng vào mục đích thuỷ lợi tăng 28.055 ha; sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh tăng 8.951 ha; đất xây dựng tăng lên 2.753 ha. Riêng đất chuyên dùng khác biến động giảm (giảm 17.753, tỷ lệ giảm 72,87%). Các loại đất còn lại có diện tích biến động không lớn.


Biến động đất ở. Diện tích đất ở năm 2003 so với năm 1990 của vùng giảm 19.619 ha chủ yếu do thống kê. Năm 1990 chưa tách dược đất vườn tạp ra khỏi đất ở, chỉ mới thống kê đất ở chung cho cả đất ở đô thị và đất ở nông thôn. Năm 1995 nhiều địa phương còn thống kê một số diện tích đất vườn vào trong diện tích đất ở. Năm 2003 đất vườn đã tách ra khỏi đất ở thành vườn tạp 66.134 ha, nên diện tích đất ở đã bị giảm xuống.


Biến động đất chưa sử dụng và sông suối, núi đá. Đất chưa sử dụng của vùng Tây Nguyên thời kỳ1990-2003 được khai thác bình quân mỗi năm trên 62 nghìn ha. Diện tích giảm lớn nhất ở đất đồi núi chưa sử dụng (giảm 571.456 ha, tỷ lệ giảm 39,38%) một phần để đưa vào sản xuất nông nghiệp, phần còn lại chủ yếu để trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc và khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên.


Với xem xét đánh giá sự biến động của quỹ đất về thực trạng cũng như tiềm năng to lớn cho phép Tây Nguyên có đủ điều kiện xây dựng một vùng kinh tế phát triển toàn diện. Tuy vậy, trong điều kiện địa hình cao, chia cắt mạnh, mưa lớn và tập trung, thảm thực vật tự nhiên bị phá huỷ nghiêm trọng do nạn khai thác đất, phá rừng bừa bãi, nền sản xuất quảng canh với  phương thức du canh còn phổ biến nên đất ít được bảo vệ, bồi dưỡng và cải tạo, quá trình xói mòn thoái hoá xảy ra mạnh mẽ, cân bằng sinh thái và cân bằng dinh dưỡng trong hệ thống đất đang bị phá vỡ. Bởi vậy, công tác bảo vệ, cải tạo sử dụng đất cần phải quan tâm để bảo vệ tiềm năng của Tây Nguyên. Trước hết, phải có kế hoạch khai thác, trồng rừng và bảo vệ chặt chẽ. Chuyển dần phương thức du canh du cư, đốt nương làm rẫy sang sản xuất định canh, định cư và thâm canh. Ngoài ra cần áp dụng các biện pháp chống xói mòn có hiệu quả như canh tác theo băng, đắp bờ, cắt đứt dòng chảy, canh tác theo đường đồng mức.  


1.1.6. Tài nguyên sinh vật


1.1.6.1. Tài nguyên thực vật. Tây Nguyên rất phong phú về chủng loại, giàu có về khối lượng. Về cây trồng có nhiều loại đặc sản có giá trị kinh tế như các loại cây công nghiệp dài và ngắn ngày, các cây ăn quả, cây dược liệu, rau cao cấp và cây cảnh. Trên vùng đã thống kê được hơn 300 loài, trong đó hơn 3/4 là nhập nội, có nguồn gốc từ các vùng khí hậu khác nhau trên thế giới. Đặc biệt, các cây đặc sản phát triển trên vùng núi cao từ 1300-1500m là một trong những tiềm năng nông nghiệp lớn của Tây Nguyên.


Thực vật rừng của Tây Nguyên có rất nhiều loài. Đến nay đã biết trên 3000 loài thực vật bậc cao, trong đó có hơn 600 loài cây gỗ lớn có chiều cao từ 12m trở lên. ở đây còn có nhiều loại đặc hữu thuộc loại quý của của thế giới như thông nước (Glyptostrobas), thông 5 lá (Pinus dalatensis). Ngoài ra, đã phát hiện được 2 loài thực vật mới của hệ thực vật Việt Nam ở Vườn quốc gia Yook Đôn là cây Quao xẻ tua và gạo lông đen.


Tây Nguyên còn có 300-400 loài cây thuốc, trong đó hầu hết là có các loài thuốc quý như sâm bổ chính, thiên niên động, sa nhân, địa liên, thiên niên kiện, hà thủ ô trắng, bách bộ, hoài sơn và một số ít phân bố với dạng hẹp như mã tiền vàng đắng, sơn trà và sâm ngọc linh. Một số cây thuốc được trồng ở Tây Nguyên như ý dĩ, actisô, xuyên khung, canhkina, gừng, nghệ, dương quy, bạch chỉ, tô mộc, bạch truật, hoàng bá, đỗ trọng, hoa hoè... Tây Nguyên cũng có khả năng phát triển các loại thực vật làm hương liệu như bạc hà, sả, hương nhu...


1.1.6.2. Tài nguyên động vật của Tây Nguyên hết sức phong phú.  Nhiều loài không những có giá trị kinh tế cao phục vụ cho xuất khẩu và du lịch mà còn có ý nghĩa lớn cả về mặt khoa học. Tuy nhiên, thế mạnh này chưa được khai thác đầy đủ. Cho đến nay ở Tây Nguyên có 525 loài động vật có xương sống trên cạn, trong đó 102 loài thú, 323 loài chim và 91 loài bò sát, ếch nhái và 70 loài cá nước ngọt. Đặc biệt ở Tây Nguyên có một số loài động vật hoang dại, có 32 loài quý hiếm có tên trong danh sách đỏ và 17 loài được Hiệp hội bảo vệ thiên nhiên quốc tế IUCN xếp vào danh sách các loài động vật quý hiếm của thế giới cần được bảo vệ nghiêm ngặt như bò tót, bò ben teng, hươu vàng, công, trĩ sao, gà tiền mặt đỏ và nhiều loài thú khác 


Tài nguyên sinh vật của Tây Nguyên đa dạng và phong phú. Có thể nói. đây là kho chứa nhiều nguồn gen quý hiếm của thiên nhiên vùng nhiệt đới nước ta. Tây Nguyên cũng là một trong những vùng có tính đa dạng sinh học rất cao ở Việt Nam, có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn nguồn gien tự nhiên ở vùng Đông Nam á. Do sự khai thác không hợp lý, đến nay tài nguyên sinh vật của vùng bị giảm sút nhiều. Có những loài quý hiếm hầu như đã bị tuyệt chủng hoặc phải di chuyển đến các vùng khác ngoài biên giới nước ta. Đầu tư bảo vệ, giữ gìn, phát triển tài nguyên sinh vật là một trong những hướng đầu tư cần phải được ưu tiên.


Tây Nguyên có nhiều khu bảo tồn thiên nhiên. Khu bảo tồn thiên nhiên Chư Yang Sin được thành lập năm 1985 với diện tích tự nhiên trên 59000 ha. Năm 1992 vườn quốc gia Yok Đôn cũng được thành lập. Đây là vườn quốc gia có diện tích lớn nhất cả nước, có chức năng bảo tồn nguyên vẹn nguồn gene động thực vật của hệ sinh thái rừng nhiệt đới Tây Nguyên. Từ khi thành lập đến nay vườn quốc gia YokĐôn được đánh giá là đã góp phần làm tốt chức năng bảo tồn đa dạng sinh học, phát hiện, bảo vệ có hiệu quả nhiều loài động, thực vật quý hiếm; đã trở thành hiện trường nghiên cứu khoa học trong nước và hợp tác quốc tế; tạo ra nguồn lợi đáng kể từ du lịch và nghỉ dưỡng cho tỉnh.


Các khu bảo tồn khác có khu bảo tồn EASO được thành lập từ năm 1999, khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng được thành lập năm 2002 và cũng năm 2002 Chính phủ đã cấp phép nâng cấp khu bảo tồn thiên nhiên Chư Yang Sin thành vườn quốc gia và cho phép vườn quốc gia YokĐôn được mở rộng diện tích lên gấp đôi từ 57345 ha lên 115545 ha. Như vậy, đến nay tổng diện tích tự nhiên thuộc 2 vườn quốc gia và 2 khu bảo tồn thiên nhiên ở Đăk Lăk là 228345 ha, chiếm 5% diện tích tự nhiên và 15% về diện tích có rừng so với toàn tỉnh (chưa kể 12 khu rừng đặc dụng khác).


1.1.6.3. Tài nguyên rừng


Diện tích đất lâm nghiệp khoảng hơn 4,0 triệu ha, trong đó diện tích còn rừng năm 2003 là 2,99 triệu ha, chiếm khoảng 36% diện tích rừng cả nước, tỷ lệ che phủ từ rừng và cây công nghiệp so diện tích tự nhiên vào khoảng 57,5%; trữ lượng gỗ cây đứng 286 triệu mP3P với 4 loại rừng chính: rừng lá rộng thường xanh, rừng lá rộng rụng lá mùa khô, rừng thông và rừng tre nứa. So với sau năm 1975 đã giảm gần 1 triệu ha và khoảng 100 triệu mP3P gỗ.


Điều đáng quan tâm là tuy tỷ lệ che phủ của rừng còn khá cao so với các vùng khác trong cả nước, song chất lượng rừng đã suy giảm. Tỷ lệ rừng gỗ loại giầu có 10,4%, loại trung bình 22,7%, còn lại 67% thuộc loại nghèo kiệt. Việc tàn phá rừng ở Tây Nguyên là nghiêm trọng. Diện tích đất trống, đồi núi trọc hiện có tới khoảng  hơn 1,5 triệu ha (bao gồm cả đất nông nghiệp còn hoang trống). Tuy nhiên do bị tác động của yếu tố di dân tự do rất mạnh trong 10 năm qua, do quản lý rừng chưa tốt nên diện tích rừng tăng không đáng kể. Diện tích rừng bị suy giảm nhiều nên môi trường sinh thái Tây Nguyên đang ở tình trạng diễn biến xấu, làm tăng thêm tính khốc liệt của mùa khô kéo dài, gió địa hình mạnh và mức độ bốc thoát hơi nước càng lớn, thiên tai do mưa lũ có xu hướng càng tăng.
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Cỏ lau trên cao nguyên Mađrắc
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Khai thác rừng  ở khu vực Đắc Nông
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Rừng cháy ở Gia Lai năm 2004
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Rừng trồng cây phân tán


1.1.7. Khoáng sản


Khoáng sản có ý nghĩa lớn đối với cả nước là quặng Bôxít, trữ lượng quặng nguyên 3,05 tỷ tấn vào loại lớn trên thế giới, hàm lượng quặng loại I (Al​​B2BOB3B từ 40 - 45%) chiếm 20%; quặng loại III (Al​​B2BOB3B từ 30 - 35%) chiếm 55%. Nhìn chung hàm lượng Al​​B2BOB3 Bthấp phải làm giàu qua tuyển rửa để đạt tiêu chuẩn công nghiệp (Al​​B2BOB3B từ 45 - 50%). Dự báo quặng tinh đạt 1,5 tỷ tấn. 


Bôxít phân bố ở Gia Lai, Đăk Nông, Lâm Đồng. Gia Lai đã xác định được 1 mỏ và 4 điểm quặng, quy mô lớn là mỏ Kon Hà Nừng có trữ lượng 210 triệu tấn, cấp  C1+C2+P; . Đăk Nông có  8 mỏ quy mô lớn là mỏ 1/5 với trữ lượng 335 triệu tấn, cấp B+C1+C2; mỏ Đăk Song 372 triệu tấn cấp C2+P; mỏ Bắc Gia Nghĩa 401 triệu tấn cấp C2+P; mỏ Nhân Cơ 359 triệu tấn cấp C2+P; mỏ Đạo Nghĩa 180,5 triệu tấn C2+P và các điểm quặng khác ở Bân Ydla, Chư Blê và Krolayi. Lâm Đồng có 4 mỏ và 4 điểm quặng với tổng trữ lượng là 1.234,5 triệu tấn cấp C1+C2. Trong đó có các mỏ lớn như Tân Rai: 736 triệu tấn, hiện đang được làm dự án chuẩn bị khai thác; mỏ Bảo Lộc 378 triệu tấn; mỏ Gia Bắc 112 triệu tấn.


Vàng sa khoáng có trữ lượng khoảng 8,82 tấn, phân bố chủ yếu ở Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông, Đăk Lăk. Kon Tum có 15 điểm quặng trong đó có 12 điểm quặng gốc phân bố ở núi Reng, Đăkkit, Ngọc Kon Ron, Kon Tong Gang, Đăk Do Nay, Đăkla, Pleikron, ĐăkCan, Đăk Sir, hàm lượng vàng thay đổi từ 1-6 g/tấn. Gia Lai có 8 mỏ nhỏ và 16 điểm quặng (có 2 điểm là vàng sa khoáng), các mỏ nhỏ là An Trung, HàLe, Ia Kren, Brang Lao, Ke Tu, Hà Reo, Ia Meur, Oa Rsai với ở mức điều tra sơ bộ tổng trữ lượng dự báo khoảng 16.280 kg cấp P1 + P2 và 14.830 kg bạc cấp P. Hàm lượng vàng giao động khoảng 1,1 đến 20 gam/tấn. Đăk Lăk và Đăk Nông có 17 điểm quặng ở mức điều tra sơ bộ, hàm lượng vàng giao động khoảng 1-2 gam/tấn, cá biệt có chỗ tìm thấy 28,8 gam/tấn ( điểm Đăk Minh). đó là các điểm vàng gốc ở Xliêng Đông, Đăk Mong, Đa Ro Đo, Krông Pách, Bắc Gman, Chư Ksong, Eaprin, hạ lưu Đăk Minh, EaĐák, Chư nung, Chu Nhê, Krông H’năng, Chư Mu lanh và Đăk Đaut.


Ngoài ra còn có các khoáng kim loại màu khác như thiếc 20.000 - 30.000 tấn; sắt 447 triệu tấn; 


Các khoáng phi kim loại khác có đá vôi 239 triệu tấn; cao lanh để sản xuất sứ gốm 94,7 triệu tấn; đá xây dựng 3 tỷ tấn; Fenpát sứ gốm 0,7 triệu tấn; la-te-rít 100 triệu tấn; ben-tô-nit 34,6 triệu tấn; dia-tô-mit 15,5 triệu tấn. Ngoài ra còn có đá quý, than bùn, than nâu,...Hiện nay tình trạng khai thác khoáng sản còn bừa bãi và thiếu quy hoạch. Phân bố các khoáng sản phi kim loại ở 5 tỉnh Tây Nguyên như sau:


Bản đồ 4. Bản đồ phân bố các thảm thực vật,vườn quốc gia và các khu bảo tồn vùng Tây Nguyên

 Tỉnh Kon Tum có đá ốp lá với  mỏ Diêm Bình 120 triệu mP3P cấp P, Tân Phú 300 triệu mP3P; Sa Bình và La Khương; cát, cuội, sỏi xây dựng có 5 mỏ gồm Krông, Phương Quý, ĐăkBla, Đăk Cấm, Sa Thầy; Sét gạch ngó có các mỏ Đăk Tô, Diêm Bình, Đăkrông, Vinh Quang, Đăkcấm, trữ lượng 26,5 triệu mP3P cấp B + C1 + C2; Caolin: Gồm 1 mỏ và 8 điểm quặng. Mỏ Caolin ĐăkCấm đã được thăm dò với trữ lượng 11,38 triệu tấn cấp B + C1 + C2. Điatomit: Gồm 2 mỏ Vinh Quang trữ lượng 1,7 triệu mP3P cấp P và Phương Quý. Nước khoáng nóng gồm 8 điểm là Đăk Rinh, Ngọc em, Rang Ria, Đăkro man, Xã Hiếu, Kon du, Kon Brai, Ca Din, lưu lượng từ 0,4-0,5 lít giây.


Tỉnh Gia Lai có: Đá hoa ốp lát gồm 6 mỏ nhỏ và vừa là Đăk Lo, Kon Roi, Tây Nam Kan Nắc, Nam Công Lơ Hem, Pleirinh (mỏ nhỏ) và Chư Sê (mỏ vừa, trữ lượng khoảng 31,5 triệu tấn cấp P). Đá granit ốp lát: gồm 8 mỏ nhỏ và vừa là Kon Gô, Plei Trốc, Đèo Ca Tung, Tây An Khê, Chư Đrang, Chư Bo Điang (Mỏ nhỏ), Hà Tam (mỏ vừa, trữ lượng 5 triệu mP3 Pcấp P), Chư Sê (mỏ lớn, trữ lượng 240 triệu mP3P).  Đá bazan ốp lát: Phân bố rộng lớn dọc theo hai bên quốc lộ 14, gồm 1 mỏ vừa  ở Chư Hrông và 9 mỏ nhỏ ở Đồi Pháo Binh, Plei Pongo, Hàm Rông, Plei Ia Na, Chư Sê, Ia Pét, An Phú, Hà Bong và Ia Dan. Puzơlan dùng làm phụ gia cho xi măng, thấy ở Kan Nắc (mỏ lớn) và 3 nhỏ ở Chi A, chi Tơ la, De Thông. Cát, cuội, sỏi xây dựng : có 15 mỏ gồm 10 mỏ cát và 5 mỏ cuội sỏi phân bố dọc sông Ba và các chi nhánh của nó. Kaolin: Gồm 1 mỏ nhỏ Chư Sê, có trữ lượng 775 nghìn mP3P cấp C2 + P1 và 4 điểm quặng là Công Lăk, Thắng Đức, BuonBnê, Eaketan. Sét làm gạch ngói: Gồm 2 mỏ lớn là A chư Thái, Ban Mamak, 3 mỏ vừa là Cầu An, Chư Pảh, Cà Te và 20 mỏ nhỏ. Tổng trữ lượng đã xác định là 61,587 triệu mP3P cấp B + C1 + C2. Ben tô nit: gồm 1 mỏ lớn ở Cheo Reo trữ lượng 27 triệu mP3P cấp P và 2 mỏ nhỏ ở MaThung trữ lượng  5 triệu mP3P và ở KrongNăng.


Tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông có đá cácbonnát: Gồm 1 mỏ nhỏ đá hoa Iabích, 1 mỏ đá vôi lớn ở Chư Minh 29,1 triệu tấn cấp B + C1 + C2, 2 mỏ nhỏ đá vôi Đak Klan và M Tha, 1 mỏ nhỏ đá vôi đôlômit Buôn Mếch và 1 mỏ nhỏ vôi sét Iamen. Đá ốp lát: gồm 1 mỏ lớn đá granit Buôn Ia Riêng 20 triệu mP3P cấp P; 6 mỏ đá bazan trong đó có 1 mỏ đá lớn ở Ea Đrăng trữ lượng 10 triệu mP3 Pcấp P; 1 mỏ vừa ở KrongBuk trữ lượng 3 triệu mP3P và 3 mỏ nhỏ khác. Felspat và kaolin: có 1 mỏ lớn fenspat ở Ia Kbo trữ lượng 2 triệu tấn cấp P, 1 mỏ Kaolin ở Eaknốp trữ lượng khoảng 3 triệu tấn và 1 điểm quặng caolin khác. Sét làm gạch ngói: có 9 mỏ gồm 2 mỏ lớn ở Buôn Tsuke và Đăk Mong tổng trữ lượng khoảng 33,8 triệu mP3P cấp P; 1 mỏ vừa trữ lượng 1,9 triệu mP3P cấp C2+ P và 6 mỏ nhỏ khác. Nước khoáng nóng: ở Đăk Nông, trữ lượng khoảng 20 triệu lít/năm.


Tỉnh Lâm Đồng có Caolin: Gồm 11 mỏ nhỏ và điểm quặng, trong đó đáng chú ý là các mỏ ở Trại  Mát trữ lượng 55,7 triệu tấn c2+ p1+ p2, trong đó kaolin chịu lửa là 32,2 triệu tấn, kaolin gốm sứ là 23,5 triệu tấn, kaolin Pren 36.400 tấn cấp P. Sét chịu lửa  gồm 2 mỏ nhỏ là mỏ Suối Vàng 36 triệu mP3P và mỏ Bảo Lộc 80 triệu mP3P. Bentonit: có 1 mỏ lớn ở Tam Bố trữ lượng 4,24 triệu tấn cấp C1+C2. Điatomit : có 3 mỏ ở Da Le, Nam Sơn và Đại Lào, trong đó mỏ Đại Lào có tổng trữ lượng khoảng 63,9 triệu tấn cấp C1+ C2. Đá ốp lát: Gồm 7 mỏ trữ lượng 184 triệu mP3P, trong đó có mỏ granit Đèo Phú Mỹ trữ lượng 100 triệu mP3P, mỏ điorit ở Đèo Chuối 80 triệu mP3P; mỏ Đại Lào 11,5 triệu mP3P. Nước khoáng nóng: Tìm thấy 4 ở Dục Di Dang, Dtư, Phú Hội, Tân Châu, lưu lượng 0,14 - 4 lít /giây.


Tóm lại Tây Nguyên không những có vị trí rất quan trọng về quốc phòng an ninh mà còn là vùng có các điều kiện rất thuận lợi cho phát triển kinh tế, nhất là phát triển cây công nghiệp dài ngày, chăn nuôi đại gia súc, phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến nông lâm sản và phát triển, thuỷ điện.


1.2. Dân số và nguồn nhân lực


1.2.1. Dân số và gia tăng dân số


1.2.1.1. Quy mô dân số

Tây Nguyên là vùng đất mới, một lãnh thổ mà trong một thời gian dài chỉ có những nhóm dân bản địa sinh sống, được khai thác mạnh trong vài thập kỷ qua. Người Việt (Kinh) có mặt ở Tây Nguyên mới được hơn 200 năm, ban đầu tập trung ở An Khê, Krông Pa, rồi đến vùng Lâm Đồng trồng rau. Những ấp trồng rau đầu tiên được xuất hiện ở Lâm Đồng. Từ đó, cùng với quá trình di dân có tổ chức và di dân tự do, dân số Tây Nguyên đã tăng lên nhiều. Nhất là từ sau năm 1975 khi Nhà nước thực hiện chủ trương điều động dân số, lao động đến phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh-quốc phòng cho Tây Nguyên; đồng thời, cũng có hàng vạn người tự di cư đến Tây Nguyên mỗi năm trong những năm 90 của thế kỷ trước. Do đó, Tây Nguyên trở thành vùng có tốc độ tăng dân số cao nhất ở n​ước ta kể từ năm 1976 đến nay. 


Theo số liệu thống kê lịch sử và qua các kết quả điều tra dân số cho ta thấy: năm 1956, dân số Tây Nguyên mới có 530 nghìn người, đến năm 1979, dân số đã tăng gấp 3 lần sau 23 năm và đạt quy mô 1,5 triệu dân; sau 10 năm, vào năm 1989 đã tăng thêm 1 triệu người, đạt 2,49 triệu dân. Năm 1999 dân số toàn vùng có 4,06 triệu ngư​ời, tăng 1,63 lần sau 10 năm (bình quân 5,1%/năm). Năm 2004 có 4,67 triệu ngư​ời, tăng 3,75 lần sau khoảng gần 30 năm, làm cho mật độ dân số cũng tăng từ 21 ng​ười/kmP2P năm 1976 lên đến 85 ngư​ời/kmP2P năm 2004 (tăng gấp 4 lần so với năm 1976). Tốc độ tăng dân số của Tây Nguyên luôn cao gấp từ 1,5-2,5 lần so với tốc độ tăng dân số cả n​ước. Vì vậy, tỷ trọng dân số của vùng trong tổng dân số cả nư​ớc tăng nhanh, từ 2,6% năm 1976 lên 5,6% năm 2004 (tăng gấp 2,2 lần). 


1.2.1.2. Dân số Tây Nguyên tăng nhanh do gia tăng cơ học và gia tăng tự nhiên 


Trong 30 năm qua, di cư​ là nguồn chính tạo nên tốc độ tăng dân số cao ở Tây Nguyên. Tuy nhiên, vai trò của di cư​ trong việc tăng dân số Tây Nguyên đã giảm dần trong thời gian gần đây. 


		Về tình hình di cư đến Tây Nguyên trong những năm 1970-90 của thế kỷ 20. Trong thời kỳ 1976-1995 toàn vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận 685 ngàn người nhập cư từ ngoài vùng đến và có 319 ngàn người di chuyển nội vùng, chiếm 50,4% tổng số dân nhập cư từ ngoài vùng và 9,64% tổng số dân di cư nội vùng trong cả nước. 


Riêng tỉnh Đăk Lăk từ 1975-1995 đã tiếp nhận 88.280 hộ với 485.414 nhân khẩu di cư đến, chiếm trên 70% tổng số dân đến Tây Nguyên, trong đó có 52.305 hộ với 310.633 nhân khẩu (64%) là di cư theo kế hoạch và 35.975 hộ với 174.781 nhân khẩu (36%) là di cư tự do.


Trong 5 năm 1991-1995 đã tiếp nhận 48.251 hộ với 221.938 nhân khẩu (bằng 48,5% tổng số dân nhập cư đến Tây Nguyên trong hơn 20 năm qua) trong đó di cư tự do là 86,4% số hộ và 87,8% số nhân khẩu. Đến Đăk Lăk là 13.422 hộ với 64.786 nhân khẩu và đến Lâm Đồng là 34.829 hộ với 160.172 nhân khẩu. 


Theo tài liệu điều tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cơ cấu dân tộc của dân di cư tự do đến Tây Nguyên bao gồm dân tộc Tày (28,5%), Nùng (25,9%), Kinh (15%) và còn lại là các dân tộc khác. Cơ cấu trình độ học vấn: Có trên 60% từ cấp II trở lên, trong đó cấp III trở lên là trên 10 % ở Đắc Lăk và 18% ở Lâm Đồng. Cơ cấu nghề nghiệp của các hộ di cư với 95% là thuần nông.


Dân di cư tự do đến Tây Nguyên chủ yếu làm sản xuất nông nghiệp trong đó 80% là trồng cây lương thực. Diện tích đất đai bình quân của một hộ di cư là 8.540,8m2 trong đó đất được cấp là 4,6%, đất mua là 47% và đất tự khai phá là 44,2%. Cao nhất là dân tộc H'mông 16.392m2 với 95,2% là tự khai phá, dân tộc Dao là 15.329 mP2P với 86% là tự khai phá và 13,8% là đất mua, dân tộc Tày 11.320 mP2P Nùng 10.884mP2P với 47-55% là đất tự khai phá, trên 40% là đất mua... Bình quân thu nhập mỗi hộ thuần nông chỉ đạt dưới 75 ngàn đồng/người/tháng. Số hộ có thu nhập trên 100.000 đ/người /tháng trở lên chỉ chiếm trên 10% tổng số hộ điều tra nhưng nhìn chung có cao hơn so với ở đầu đi. Chỉ có 15% tổng số trẻ em trong độ tuổi đi học được đi học...





Nguồn đề tài nhánh của KC.08.23: Dân cư và nguồn lao động Tây Nguyên


Theo tính toán, trong tổng mức gia tăng dân số Tây Nguyên, tỷ trọng của di cư​ chiếm 54% trong thời kỳ 1976-1980, khoảng 52-55% thời kỳ 1981-1990, 58-60% trong thời kỳ 1991-2000 và giảm xuống còn khoảng 33-35 % thời kỳ 2001-2003. Trong thành phần dân di cư đến Tây Nguyên có đại diện của hầu hết các tỉnh trên cả nư​ớc, song phần lớn là những ngư​ời di cư​ từ các tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung bộ, Bắc Trung bộ, Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi Bắc Bộ.


Di cư đến Tây Nguyên nói chung và di cư tự do đến Tây Nguyên nói riêng có tác động lớn đến việc khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường của vùng. Bởi vì, di cư đến Tây Nguyên chủ yếu là theo mục tiêu khai thác tài nguyên, mà trước hết là tài nguyên đất để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Để có đất nông nghiệp thì phải phá rừng để làm ruộng lúa nước, phá rừng để trồng sắn, phá rừng trồng cà phê, trồng cao su, trồng dâu tằm... Vì vậy, càng nhiều người di cư đến Tây Nguyên thì diện tích rừng bị phá để chuyển sang làm đất nông nghiệp càng lớn. Di cư tự do đến Tây Nguyên đã có tác động xấu hơn đối với môi trường.


Sinh đẻ là nguồn gia tăng dân số đáng kể của vùng. Tỷ lệ sinh của dân số Tây Nguyên luôn ở mức cao nhất cả nư​ớc, mặc dù đã giảm, song với tốc độ chậm hơn so với cả nư​ớc và các vùng khác. Đến nay (năm 2003-2004), tỷ lệ sinh của dân số Tây Nguyên vẫn còn ở mức 23,3%o (gấp 1,33 lần mức trung bình cả nư​ớc và cao nhất trong số 8 vùng của cả nước), tỷ lệ tăng tự nhiên là 17,9%o (cao gấp 1,53 lần mức trung bình cả nước và cũng cao nhất trong số 8 vùng). Tổng tỷ suất sinh (số con trung bình của 1 phụ nữ trong tuổi sinh đẻ) của vùng Tây Nguyên là 3,1 con, cao gấp 1,5 lần so với mức trung bình cả nước (2,1 con). Số con mong muốn trung bình của 1 phụ nữ cũng ở mức cao, là 2,9 con so với mức trung bình của cả nước là 2,4 con. 


Một trong những nguyên nhân làm cho tỷ lệ sinh của dân số Tây Nguyên cao là mức độ đáp ứng nhu cầu về kế hoạch hoá gia đình rất thấp. Tỷ trọng người chưa được đáp ứng nhu cầu này của vùng là 12,3%, cao hơn 3 lần so với mức trung bình của cả nước (4,8%). 
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Làng định canh định cư của đồng bao dân tộc
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Trồng cây công nghiệp ngắn ngày ở ĐăkLăk


1.2.1.3. Quá trình phát triển dân số với việc khai thác tài nguyên, tăng trưởng kinh tế và đói nghèo


Dân số tăng nhanh tạo ra những nguồn lực lớn để khai thác tài nguyên và phát triển kinh tế của vùng (hình thành và mở rộng các vùng chuyên canh lớn về cây cao su, cà phê, điều, bông, rừng nguyên liệu giấy sợi, xây dựng nhiều công trình quan trọng như​ thuỷ điện Yaly, Đrayhlinh...), song cũng có tác động tiêu cực đến môi trư​ờng, đe doạ sự phát triển bền vững, điển hình là rừng bị tàn phá, diện tích rừng giảm sút, nguồn nước ngày càng khan hiếm và cạn kiệt. Độ che phủ rừng của vùng giảm nhanh, từ 65-67% năm 1976 còn khoảng 50-55% vào khoảng cuối những năm 1980 và nâng lên khoảng 54,95% năm 2003). Các nguồn nư​ớc ngầm đang giảm và có nguy cơ cạn kiệt, đòi hỏi phải có những giải pháp giữ nước và tạo nguồn nước để đáp ứng nhu cầu của dân số tăng nhanh... 


Dân số tăng quá nhanh, trong khi tăng trư​ởng kinh tế của vùng lại thư​ờng thấp hơn mức trung bình của cả nư​ớc, nên khoảng cách chênh lệch giữa Tây Nguyên và cả n​ước về kinh tế thể hiện bằng GDP bình quân đầu người ngày càng tụt hậu so với cả nước. Tốc độ tăng trưởng GDP của Tây Nguyên có cao hơn so với tốc độ chung của cả nước song quy mô nhỏ nên GDP bình quân đầu ngư​ời của vùng so với mức trung bình của cả nước ngày doãng ra, từ 71,9% năm 1995 xuống chỉ còn 67,5% năm 2000 và năm 2004 đã nhích lên 70%. 


Bảng 7. Biến động GDP bình quân đầu ngư​ời của Tây Nguyên và cả nư​ớc


Đơn vị: 1000 đồng, giá hiện hành


		

		1995

		2000

		2004



		- GDP bình quân đầu ngư​​ời

		

		

		



		
+ Cả nư​​ớc

		3.179

		5.720

		7.540



		
+ Tây Nguyên

		2.285

		3.860

		5.300



		- % GDP bình quân đầu người


  của Tây Nguyên so cả nước

		71,9

		67,5

		70,0





 Nguồn: Niên giám thống kê, 2004- Tổng cục Thống kê


Một hậu quả dễ nhận thấy của dân số tăng nhanh là tỷ lệ nghèo ở Tây Nguyên còn cao và giảm chậm hơn so với cả nước. Theo chuẩn nghèo quốc gia hiện hành, tỷ lệ nghèo của Tây Nguyên năm 2004 là 17,4%, cao thứ hai trong số 8 vùng (chỉ sau vùng Tây Bắc) và cao gấp 1,6 lần mức trung bình của cả nước. So với năm 2000, tỷ lệ nghèo của Tây Nguyên giảm được 24,2% (năm 2000 là 24,9%), trong khi đó cả nước giảm được 35%. Đây là một trong những thách thức, nguy cơ đe doạ sự phát triển bền vững của vùng.


Biến động GDP bình quân đầu người của Tây Nguyên và cả nước
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1.2.2. Các dân tộc ở Tây Nguyên 


1.2.2.1. Phân bố các dân tộc


Tây Nguyên là vùng có nhiều dân tộc sinh sống. Tỷ lệ dân là người dân tộc tại chỗ vào thời Pháp thuộc chiếm tới 95% dân số, đến năm 1979, tỷ lệ này còn 50%. Đến năm 2004, nơi đây có 47 thành phần dân tộc khác nhau, bao gồm hai bộ phận: mới đến và tại chỗ. Bộ phận dân số mới đến Tây Nguyên chủ yếu là do chủ trương đưa dân lên xây dựng kinh tế mới (diễn ra từ năm 1976 đến năm 1991, với số dân kinh tế mới được đưa lên Tây Nguyên là 575.000 người) và quá trình di dân tự do (từ sau giải phóng đến năm 1997, dân số di dân tự do vào Tây Nguyên khoảng 403.000 người). Nếu như vào năm 1979, số dân mới đến Tây Nguyên chỉ chiếm 59,67% dân số toàn vùng thì đến năm 1999, tỷ lệ này đã là 74,0%, cụ thể là: người Kinh chiếm 66,77%, các dân tộc miền núi phía Bắc như Tày, Nùng, Dao, Thái, Hmông... thuộc các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Sơn La, Hà Giang... chiếm 6,35%, các dân tộc khác 0,88% dân số toàn vùng. Bộ phận dân số tại chỗ ở Tây Nguyên, có 1.061.523 người, chiếm 26% tổng dân số vùng, thuộc hai nhóm ngôn ngữ: Môn-Khơme và Maliao-Polynexia.


Bảng 8. Dân số, thành phần các dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên


		TT

		Dân tộc

		Dân số (người)

		Nhóm ngôn ngữ



		

		

		Lâm Đồng

		Gia Lai

		§¨k L¨k và §¨k Nông

		Kon Tum

		Tổng số

		



		1

		Ba na

		157

		117.546

		275

		37.519

		155.497

		Môn- Khơme



		2

		Xơ đăng

		6

		593

		5.672

		78.741

		85.012

		



		3

		Gié triêng

		2

		55

		69

		25.463

		25.589

		



		4

		Br©u

		0

		0

		0

		298

		289

		



		5

		Rơ măm

		0

		0

		0

		338

		338

		



		6

		Mn«ng

		9.702

		55

		61.131

		2

		70.890

		



		7

		Mạ

		25.319

		5

		5.449

		0

		30.773

		



		8

		Cơ ho

		112.926

		41

		100

		5

		113.072

		



		9

		Gia rai

		55

		286.952

		12.014

		15.887

		314.908

		Malaio- Polyne-xia



		10

		£ đê

		104

		298

		249.096

		45

		249.543

		



		11

		Chu ru

		14.585

		16

		7

		0

		14.608

		



		12

		Raglai

		980

		46

		57

		7

		1.090

		



		

		Tổng số

		163.736

		404.607

		337.870

		158.305

		1.061.523

		2





Nguồn: Tổng điều tra dân số. Tổng cục Thống kê 4/1999


thành phần các dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên
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Theo số liệu Tổng điều tra dân số năm 1999, thành phần dân tộc và dân số trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên như sau:


- Tỉnh Kon Tum với 36 dân tộc và là tỉnh có số dân và số thành phần tộc người ít nhất trên địa bàn Tây Nguyên. Các tộc người được xem là bản địa như Gia Rai, Ba Na, Xơ Đăng, Hrê, Gié Triêng, Brâu, Rơ Măm... Ngoài ra là các dân tộc ít người ở miền núi phía Bắc như Mường, Tày, Thái, Nùng, Sán Chay và Trường Sơn.


- Tỉnh Gia Lai có 30 tộc người (nếu chỉ tính các tộc người có 50 người trở lên thì chỉ có 19 tộc người). Đông nhất là người Kinh, thứ nhì là tộc người Gia Lai, thứ ba là tộc người Ba Na. Tiếp đến là các tộc người Xơ Đăng, £®ª. Các tộc người miền núi phía Bắc có Tày, Nùng, Mường, Thái. Các tộc người thiểu số khác từ các tỉnh phía Nam đến như người Hoa, Khmer, Hrê.


- Đăk Lăk có 28% và Đăk Nông có 34,5% dân số là người dân tộc ít người. ở hai tỉnh này, ngoại trừ người Kinh có số đông nhất, các tộc người được xem là bản địa trong tỉnh như £®ª, Mnông, Mạ, Gia Rai, Xơ Đăng, Ba Na, Raglai, Giẻ Triêng... Sau người Kinh, đông nhất trong nhóm trên là £®ª, Mnông, Mạ, Gia Rai, Xơ Đăng. Một số tộc người các tỉnh miền núi phía Bắc cư trú tại địa phương có dân số tương đương và thậm chí nhiều hơn một số tộc người bản địa như Nùng, Tày, Thái, Dao, Mường, Mnông. Nhiều tộc người trong nhóm ngôn ngữ Tày-Thái, Môn-Khmer, Tạng-Mianma, Ka-Đai, Việt-Mường cũng có mặt trên địa bàn tỉnh.


- Tỉnh Lâm Đồng: Sau người Kinh có số dân đông nhất, các tộc người bản địa có số dân cao là Cơ ho, Mạ, Chu ru, Mnông. Số tộc người còn lại là từ các tỉnh miền núi phía Bắc và một số địa phương khác đến Tây Nguyên có số dân ít hơn như Nùng, Tày, Hoa, Thổ...


Bảng 9. Thành phần tộc người và dân số trên địa bàn Tây Nguyên 


		STT

		Tên tỉnh

		Số thành phần tộc người

		Dân số năm 2003



		1

		Kon Tum

		35

		357,4



		2

		Gia Lai

		39

		1.075,2



		3

		§¨k L¨k

		43

		1.657,0



		4

		Đăk Nông

		

		361,1



		5

		Lâm Đồng

		40

		1.120,1



		Cộng

		4.570,8





Nguồn: Tổng kết qua điều tra dân số 1/4/1999, Niên giám thống kê các tỉnh


1.2.2.2. Đặc điểm kinh tế- xã hội, văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên 

Trên địa bàn Tây Nguyên có các mối quan hệ tộc người như sau:


a) Quan hệ giữa người Kinh và các dân tộc tại chỗ trên địa bàn. Cuối thế kỷ XIX một số người Kinh mới có mặt tại địa bàn Tây Nguyên với tư cách là những người đến sinh cơ lập nghiệp. Quá trình đấu tranh vũ trang chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp trên địa bàn Tây Nguyên giành độc lập tự do cho dân tộc cuối thế kỷ XIX đã làm cho người Kinh và các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên hiểu biết và ngày càng gắn bó với nhau. Có thể nói đó là thời mốc lịch sử mở ra mối quan hệ Kinh- Thượng tại miền Trung đất nước, tạo những tiền đề để Tây Nguyên và con người Tây Nguyên hòa nhập vào dòng thác cách mạng kháng chiến chồng Mỹ và xây dựng đất nước sau này.


Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và xây dựng đất nước đã làm cho diện mạo văn hóa, lịch sử, kinh tế các tỉnh Tây Nguyên có nhiều biến đổi mạnh mẽ. Việc tăng dân số cơ học ở Tây Nguyên trong hàng chục năm qua đã làm cho bức tranh dân số Tây Nguyên thay đổi, tạo ra những mối quan hệ mới giữa các dân tộc, đặc biệt là qua thời kỳ sau Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương năm 1954 và thời kỳ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng năm 1975. Đó là mối quan hệ đặc biệt giữa người Kinh với các dân tộc ở Tây Nguyên trên các phương diện: truyền thống đấu tranh cách mạng, văn hóa, kinh tế, xã hội...


Truyền thống đấu tranh cách mạng: Cộng đồng người Kinh trong kháng chiến chồng Pháp và chống Mỹ cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay có mối quan hệ chính trị, xã hội sâu sắc với các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên. Người Kinh tuyên truyền tổ chức, vận động và đưa đồng bào các dân tộc thiểu số đến với cách mạng, đến với sự nghiệp giải phóng đất nước, giải phóng tộc người, xây dựng cuộc sống không có áp bức bóc lột, tự do, độc lập cùng phát triển trong hòa bình hôm nay. Nhân dân các tộc người ở Tây Nguyên dưới sự tuyên truyền giác ngộ và hướng dẫn của các đảng viên người Kinh và người dân tộc tại chỗ đã phát huy truyền thống yêu nước tạo nên nguồn sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn làm nên thành công của cuộc kháng chiến toàn dân tộc. Những tấm gương, ngọn cờ tiêu biểu cho lòng yêu nước của đồng bào Tây Nguyên như Nơ Trang Lương (dân tộc Mnông), anh hùng Núp (dân tộc Ba Na)... và nhiều anh hùng người dân tộc thiểu số khác nhau nữa là biểu trưng cho tình đoàn kết yêu nước, mối quan hệ đồng bào, quan hệ tộc người tốt đẹp Kinh-Thượng. Sự tác động của cách mạng đã làm cho bộ mặt đời sống của đồng bào các tộc người Tây Nguyên ngày một giảm bớt khó khăn, số hộ, số tộc người có mức sống đảm bảo ngày càng được gia tăng thông qua các chương trình, dự án đầu tư của Chính phủ và đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
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Làm nhà rông (nhà văn hóa) của đồng bào dân tộc Gia Rai
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Lễ hội cúng Giàng của người BaNa
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Đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên (Lễ hội đâm trâu)
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Đua voi tại Bản Đôn ĐăkLăk


Về văn hóa xã hội: Văn hóa các tộc người thiểu số Tây Nguyên và văn hóa của người Kinh có sự giao thoa mạnh mẽ trên nhiều bình diện: ngôn ngữ, trang phục, kiến trúc, lối sống... Đồng thời đó cũng là quá trình các tộc người Tây Nguyên và người Kinh có sự hiểu biết lẫn nhau ngày càng sâu sắc hơn... Tuy nhiên hiện nay vấn đề bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các tộc người ở Tây Nguyên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần được nghiên cứu. Sự tiếp xúc với văn hóa của người Kinh và văn hóa quốc tế thông qua người Kinh hoặc trực tiếp trong nhiều thập kỷ qua đã làm cho nhiều giá trị văn hoá cổ truyền của các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên bị mai một và có nguy cơ bị mất đi bản sắc của mình. Thông qua người Kinh các giá trị vật chất của nền văn minh công nghiệp và lối sống mới đã và đang từng bước làm cho giá trị văn hoá truyền thống của các tộc người ở Tây Nguyên đứng trước"thách đố"không nhỏ trong sự tồn tại và phát triển của mình... Sự quan hệ văn hoá Kinh- Thượng dã góp phần nâng cao dân trí cho đồng bào các tộc người thiểu số và thế hệ trẻ, tạo nên tiền đề ban đầu trong việc tham gia vào xây dựng nền văn hoá mới Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và tạo nên “sức đề kháng” với những giá trị văn hoá ngoại lai không tốt tác động vào khu vực.


Về kinh tế- xã hội: Cộng đồng người Kinh mới di chuyển đến Tây Nguyên từ sau năm 1975 theo chủ trương, chính sách phát triển kinh tế- xã hội, phân bố lại dân cư đảm bảo sự phát triển bền vững, giữ vững an ninh quốc phòng... của Đảng và Nhà nước đã làm cho bộ mặt kinh tế - xã hội của các dân tộc ở Tây Nguyên có nhiều biến đổi tiến bộ. Hoạt động kinh tế là một tác động mạnh trong quan hệ “Kinh-Thượng”. Kinh tế là nguyên nhân sâu xa và trực tiếp làm cho mối quan hệ Kinh-Thượng biến đổi. Sự quan hệ tộc người và biến đổi đó biểu hiện trên các khía cạnh sau:


- Sự có mặt của người Kinh với 66,76% ở Tây Nguyên hiện nay (tỉnh Lâm Đồng, người Kinh chiếm 77,09%; Đăk Lăk chiếm 72%; Đăk Nông 65,5%; Gia Lai chiếm 54,67%; Kon Tum chiếm 46,36%) cho thấy bức tranh dân số và phân bố tộc người trên địa bàn các tỉnh có nhiều thay đổi. 


- Tình hình đất đai biến động lớn và diễn ra phức tạp khi dân tại chỗ ngày càng ít hơn so với dân từ nơi khác đến.


- Mức thu nhập và mức sống khác nhau gây nên tâm lý"không thoải mái"giữa các tộc người.


- Việc chuyển giao khoa học, công nghệ của người Kinh cho các dân tộc người thiểu số trong lao động sản xuất, hoạt động kinh tế, nâng cao trí thức hoạt động kinh tế và hiệu quả lao động của các tộc người thiểu số trong khu vực.


- Từng bước đã và đang làm cho các tộc người thiểu số Tây Nguyên làm quen với kinh tế thị trường. Nhiều người đã vượt qua thiếu đói, tiến lên đủ ăn, một số hộ đã trở nên giàu có...


b) Quan hệ giữa các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên 


Ngoại trừ người Kinh, các tộc người thiểu số trên địa bàn có thể phân thành các nhóm sau:


- Nhóm tộc người thiểu số sinh sống lâu đời tại các tỉnh Tây Nguyên: như Ba Na, Xơ Đăng, Gié Triêng, Brâu. Rơ măm (nhóm Môn Khơ me), Gia Rai (nhóm ngôn ngữ Nam Đảo) ở Kon Tum; Mnông (nhóm Môn Khmer), £ đê (nhóm Nam Đảo) ở Đăk Lăk, Raglai, Chu Ru (nhóm Nam Đảo), Cơ ho, Mạ (nhóm Môn Khmer) ở Lâm Đồng; Gia Rai (nhóm Nam Đảo), Ba Na (nhóm Môn Khmer) ở tỉnh Gia Lai.


- Nhóm tộc người thiểu số là các dân tộc người khu vực Trường Sơn như Bru- Vân Kiều, miền Tây Khánh Hoà như Chăm Hroi, Đông Nam bộ như Xtiêng và Tây Nam Bộ như Khmer.


- Nhóm tộc người thiểu số miền Bắc di cư vào Tây Nguyên sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 và sau năm 1975 như: Tày, Nùng, Thái, Hoa, Mông, Dao, Sám Chay, Mường, Thổ, Lào, Chứt, Phù lá, Pà Thẻn, Khơ mó, Si la, Mảng, Hà Nhì, Pu péo, Cống, L"LÔ.


Đến nay trên địa bàn Tây Nguyên có 47 dân tộc sinh sống, bao gồm các dân tộc tại chỗ và từ các địa phương khác trong nước di chuyển đến với nhiều lý do khác nhau. Các dân tộc sống xen kẽ lẫn nhau trên các huyện, thị xã, thành phố trong vùng. Vốn là dân cư sinh sống bằng kinh tế nông nghiệp trồng trọt nên mấy chục năm qua bên cạnh sự tăng nhanh về quy mô dân số và đa dạng thành phần tộc người trên địa bàn Tây Nguyên đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết trong quan hệ về sử dụng đất đai trên địa bàn.


Vấn đề quan hệ tộc người ở Tây Nguyên còn biểu hiện ở sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dân tộc. Đây là vấn đề vừa mang tính lịch sử vừa mang tính thời sự và liên quan đến chính sách, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống mới văn hoá dân tộc hiện đại trên địa bàn. Đa số các tộc người sinh sống lâu đời trên địa bàn Tây Nguyên trước và sau năm 1975 đến nay đã và đang hoà nhập từng bước vào nền kinh tế thị trường, kinh tế nông nghiệp đòi hỏi một trình độ cao. Trong điều kiện đó một số tộc người từ nơi khác di chuyển đến Tây Nguyên lại có khả năng học vấn cao trên nhiều phương diện có khả năng đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước trên địa bàn. Tình hình đó đặt ra không ít bài toán khó trong cơ cấu đội ngũ theo hướng vừa hài hoà trong thành phần tộc người vừa đáp ứng đòi hỏi khách quan của các quy luật phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nếu không nhận thức và giải quyết tốt vấn đề này thì đây cũng là"mầm mống"của những quan hệ tộc người không tốt xảy ra.


1.2.3. Phân bố dân cư


1.2.3.1. Phân bố dân cư theo tỉnh


Dân cư Tây Nguyên phân bố không đều theo tỉnh và biến đổi theo thời gian. Trong giai đoạn 2000 -2004, mật độ dân số Tây Nguyên đã tăng dần từ 77 người/kmP2P năm 2000 lên 85 người/kmP2P năm 2004P Pthì tương ứng ở Đăk Lăk từ 118 người/kmP2P tăng lên 129 người/kmP2P, Lâm Đồng từ 106 người/kmP2P tăng lên 116 người kmP2P; thấp nhất phải kể đến tỉnh Kon Tum và Đăk Nông.


Bảng 10. Mật độ dân số toàn vùng và theo tỉnh


Đơn vị: người/kmP2P

		TT

		Theo vùng, tỉnh

		2000

		2003

		2004



		

		Toàn vùng Tây Nguyên

		77,6

		83,9

		85,5



		1

		Tỉnh Kon Tum

		33,8

		37,2

		38,0



		2

		Tỉnh Gia Lai

		65,6

		69,4

		70,7



		3

		Tỉnh §¨k L¨k

		118,2

		126,6

		129



		4

		Tỉnh Đăk Nông

		46,7

		55,4

		56,5



		5

		Tỉnh Lâm Đồng

		105,9

		114,7

		116,6





 Nguồn: Tư liệu kinh tế- xã hội 64 tỉnh, thành phố. TCTK.NXB Thống kê, 2005.

1.2.3.2. Phân bố dân cư theo đô thị và nông thôn

Đến năm 2004, 72,5% dân số Tây Nguyên sống ở khu vực nông thôn, chỉ có 27,5% sống ở khu vực đô thị (mứctrung bình của cả nước là 25,8%). 


Bảng 11. Biến đổi phân bố dân cư thành thị - nông thôn


		

		1995

		2000

		2004



		Tổng số

		3.384,8

		4.236,7

		4657



		 Trong đó:

		

		

		



		- Thành thị, số người 

		820,50

		1.135,00

		1.281,00



		
 % so tổng số

		24,20

		26,80

		27,50



		
 % so thời điểm trước

		

		138,33

		110,84



		- Nông thôn, số người

		2.564,30

		3.101,70

		3.376,00



		
 % so tổng số

		75,80

		73,20

		72,50



		
% so thời điểm trước

		

		120,95

		106,78





Nguồn: Tư liệu kinh tế- xã hội 64 tỉnh, thành phố. TCTK.NXB Thống kê, 2005.


Mạng lưới đô thị của vùng có 2 cấp vị khác nhau. Đó là: những đô thị có quy mô khá lớn được tiếp tục phát triển từ các đô thị có từ trước năm 1975 như thành phố Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Pleiku, các thị xã Kon Tum, Bảo Lộc, Gia Nghĩa, An Khê... Những đô thị này đều là trung tâm hành chính của tỉnh (hoặc huyện) với các ngành dịch vụ và công nghiệp phát triển, đang trở thành những động lực phát triển kinh tế-xã hội của vùng;


Những đô thị mới được hình thành sau năm 1975 là các thị trấn (hoặc thị tứ) là trung tâm huyện lỵ được hình thành trên cơ sở dân nhập cư và phát triển lên thành trung tâm hành chính của huyện, đồng thời cũng là trung tâm sản xuất-dịch vụ của huyện (hoặc tiểu vùng). Một số trung tâm đô thị này có khả năng phát triển mạnh với ngành công nghiệp chế biến, sản xuất thuỷ điện và khai khoáng giữ vai trò chủ đạo sẽ trở thành những đô thị hạt nhân tạo vùng và lan toả sự tác động đến các vùng nông thôn xung quanh.


Dân cư nông thôn của vùng phân bố theo 3 loại điểm dân cư chủ yếu sau:


Điểm dân cư truyền thống của đồng bào các dân tộc tại chỗ (gọi là buôn), phân bố ở những vùng xa đường giao thông, kết cấu hạ tầng kém phát triển. Tại những điểm dân cư này, đồng bào sinh sống với những phong tục, tập quán truyền thống, lối sống, phương thức làm ăn đặc thù của dân tộc mình, đồng thời có tiếp thu những nét văn hoá mới và của các dân tộc khác. Những điểm dân cư này đã có những biến đổi tiến bộ khá sâu sắc, thay vào nhà dài truyền thống là những ngôi nhà tách hộ có vườn và giếng nước, nhà Rông truyền thống được xây dựng mới khang trang hơn làm nơi hội họp và sinh hoạt chung của cả buôn, nhiều nhà có điện sử dụng và có đồ dùng lâu bền đắt tiền như TV, tủ lạnh, xe máy.... Những điểm dân cư truyền thống của đồng bào các dân tộc tại chỗ đang có những thay đổi tiến bộ, từng bước hoà nhập với cuộc sống mới hiện đại và hoà đồng cùng với các dân tộc khác cùng sinh sống trên địa bàn;


Điểm dân cư của đồng bào nhập cư xây dựng vùng kinh tế mới chủ yếu là nơi của  người Kinh vùng đồng bằng đến sinh sống với những loại hình mang tính đại diện và đặc thù của nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng ven biển Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. 


Điểm dân cư hỗn hợp là những điểm dân cư, nơi sinh sống xen kẽ giữa đồng bào dân tộc Kinh nhập cư xây dựng vùng kinh tế mới và đồng bào dân tộc tại chỗ. Tại những điểm dân cư này, đồng bào các dân tộc có điều kiện thuận lợi để giao lưu, hợp tác, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau để cùng tiến bộ, cùng xây dựng cuộc sống mới. Một thực tế đã và đang diễn ra là tại những điểm dân cư loại này, đồng bào các dân tộc thiểu số có điều kiện thuận lợi hơn và có cuộc sống được cải thiện nhanh hơn so với các điểm dân cư thuần là dân tộc tại chỗ.  


Đặc điểm phân bố dân cư Tây Nguyên có tác động rất lớn đến việc khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc quy hoạch phân bố dân cư còn chưa được quan tâm đầy đủ cả đối với khu vực đô thị và nông thôn. Việc lập và triển khai thực hiện quy hoạch phân bố dân cư Tây Nguyên phải tính đến những đặc điểm vừa kể trên.


1.2.4. Nguồn nhân lực 


1.2.4.1. Về số lượng


Dân số Tây Nguyên có cơ cấu trẻ hơn so với cả nư​ớc và các vùng phát triển khác. Tỷ trọng trẻ em 0-14 tuổi trong tổng dân số của vùng đã giảm từ khoảng 46-48% năm 1989 xuống còn 40,6% năm 1999 (tính vào thời điểm Tổng điều tra dân số), song còn cao hơn đáng kể so với mức trung bình của cả nư​ớc (33,2%), của vùng Đồng bằng Sông Hồng (30,3%) và Đông Nam Bộ (29,0%). Cơ cấu dân số trẻ tạo sức ép lớn đối với đầu t​ư phát triển giáo dục-đào tạo và tạo việc làm cho thế hệ trẻ, đồng thời cũng là nguồn tăng nhanh dân số trong tư​ơng lai. 


Lực lượng lao động của vùng năm 2004 có 2.221,7 ngàn người, chiếm 5,35% tổng lực lượng lao động của cả nước, 41,4% dân số toàn vùng. 


Bảng 12. Biến đổi lực lượng lao động của vùng thời kỳ 1996-2004


Đơn vị: 1000 ng​ười, %


		

		1996

		2000

		2004



		Tổng số

		1165,80

		1430,20

		2211,70



		% so cả nước

		3,31

		3,70

		5,35



		 Trong đó:

		

		

		



		1. Thành thị

		224,60

		322,70

		604,50



		% so tổng số

		19,27

		22,60

		27,33



		2. Nông thôn

		941,20

		1107,50

		1607,20



		% so tổng số

		80,73

		77,40

		72,67



		 Theo các tỉnh

		

		

		



		
1. Kon Tum

		130,60

		147,40

		169,90



		
2. Gia Lai

		405,40

		474,80

		540,80



		
3. §¨k L¨k

		629,90

		677,00

		798,70



		
4. Đăk Nông

		-

		131,00

		161,20



		
5. Lâm Đồng

		418,00

		490,70

		541,10





Nguồn: Thực trạng lao động- việc làm ở Việt Nam 1996-2004. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-NXB Thống kê-2004


Biến đổi lực lượng lao động thành thị – nông thôn của vùng
thời kỳ 1996 - 2004
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Nguồn nhân lực của vùng tăng nhanh đã góp phần tích cực vào việc khai thác tài nguyên phục vụ phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh-quốc phòng. Từ năm 2000 đến nay, mặc dù tốc độ dân số trong tuổi lao động đã giảm đáng kể so với thời kỳ tr​ước đó, song vẫn cao hơn tốc độ trung bình của cả nư​ớc và là một trong số vùng có tốc độ tăng lao động cao nhất nhất. Điều đáng lưu ý là tốc độ tăng lao động làm việc trong nền kinh tế luôn thấp hơn tốc độ tăng dân số trong tuổi lao động, vì có một bộ phận đáng kể số người trong tuổi lao động đã chuyển sang những trạng thái hoạt động khác nhau​ đi học, làm nội trợ trong gia đình... Đồng thời, số lư​ợng nguồn nhân lực tăng nhanh cũng đồng nghĩa với việc c​ường độ khai thác các nguồn tài nguyên của vùng (đất, rừng, nguồn nước, khoảng sản...) diễn ra nhanh hơn, quy mô và phạm vi lớn hơn, tất yếu dẫn đến những mất cân bằng về sinh thái, ảnh hư​ởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững của vùng. 


1.2.4.2. Chất l​ượng nguồn nhân lực


Trình độ học vấn. 


So với cả nước và các vùng phát triển, trình độ học vấn của nguồn nhân lực Tây Nguyên còn thấp kém. Tỷ lệ dân số từ 10 tuổi trở lên biết chữ đã tăng trong thời gian qua, năm 2004 là 86%, thấp hơn khá nhiều so với mức trung bình cả nước (92,1%) và của vùng cao nhất (vùng ĐBSH là 95,8%). Tỷ lệ người chưa biết chữ và chưa tốt nghiệp tiểu học cao, tỷ lệ người tốt nghiệp từ cấp trung học cơ sở trở lên, đặc biệt là cấp trung học phổ thông thở lên thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của cả nước và các vùng phát triển (Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ). 


Bảng 13. Cơ cấu dân số từ 15 tuổi trở lên hoạt động kinh tế
phân theo trình độ học vấn năm 2004 (%)


		Chỉ tiêu

		Tổng số

		Chưa biết chữ

		Chư​​a tốt nghiệp THCS

		Tốt nghiệp tiểu học

		Tốt nghiệp THCS

		Tốt nghiệp THPT



		Tây Nguyên

		100,00

		11,64

		16,66

		32,28

		24,67

		14,76



		 Trong đó:

		

		

		

		

		

		



		     - Thành thị

		100,00

		1,30

		6,80

		26,90

		32,06

		32,95



		     - Nông thôn

		100,00

		15,17

		20,34

		34,34

		22,22

		7,94



		Cả nư​ớc

		100,00

		4,35

		15,80

		31,14

		30,17

		18,27



		ĐB Sông Hồng

		100,00

		0,67

		5,39

		19,22

		49,04

		25,67



		Đông Nam Bộ

		100,00

		2,81

		15,73

		36,20

		22,11

		23,16





Nguồn: Điều tra LĐ-VL 2004


Tình trạng trên cho thấy, để nâng cao trình độ học vấn của nguồn nhân lực, cần đồng thời phát triển mạnh hệ thống giáo dục phổ thông chính quy để thu hút những người trong tuổi đi học phổ thông và mở rộng màng lư​ới giáo dục th​ường xuyên để bổ túc kiến thức và nâng cao trình độ học vấn cho những ng​ười lớn tuổi đã bỏ học hoặc không có điều kiện học tập trước kia. Việc mở rộng hệ thống các trường dân tộc nội trú dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số cần được thực hiện nhanh và rộng hơn nữa.


 Trình độ chuyên môn-nghiệp vụ

 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nguồn nhân lực còn thấp, thể hiện ở chỗ tỷ lệ ngư​ời không có chuyên môn kỹ thuật rất cao (86,3%) và tỷ trọng ng​ười có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao (đại học-cao đẳng trở lên) rất thấp. Tỷ lệ công nhân kỹ thuật có bằng thấp (chỉ có 1,83%) đang là hạn chế lớn trong việc chuyển giao và tiếp thu công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế xã hội của vùng.


Bảng 14. Cơ cấu dân số từ 15 tuổi trở lên hoạt động kinh tế
(lực l​ượng lao động) theo trình độ chuyên môn - kỹ thuật năm 2004 (%)


		Vùng

		Tổng số

		Không có CMKT

		Sơ cấp/có chứng chỉ nghề

		CNKT không bằng

		CNKT có bằng

		THCN

		Cao đẳng, đại học và trên đại học



		Tây Nguyên

		100,00

		86,27

		1,25

		3,17

		1,83

		4,30

		3,18



		 Trong đó:

		

		

		

		

		

		

		



		- Thành thị

		100,00

		65,21

		8,11

		3,79

		4,14

		9,83

		8,93



		- Nông thôn

		100,00

		92,72

		1,68

		1,33

		0,76

		2,51

		1,00



		Cả nư​​ớc

		100,00

		79,01

		6,63

		2,60

		3,26

		4,07

		4,44



		ĐB Sông Hồng

		100,00

		72,01

		10,13

		2,51

		3,31

		5,35

		6,69



		Đông Nam Bộ

		100,00

		67,03

		10,07

		5,01

		7,52

		3,55

		6,82





Nguồn: Thực trạng lao động- việc làm ở Việt Nam 1996-2004. Bộ Lao động- Thương binh và xã hội- NXB Thống kê- 2004

Tình trạng thể lực

Tuổi thọ bình quân thấp, chỉ có 68,9 tuổi, trong khi mức trung bình của cả nước là 71,3 tuổi, vùng cao nhất là Đông Nam Bộ lên đến 74 tuổi. Thể lực của ng​ười lớn được đo bằng chỉ số cơ thể (BMI) có đặc điểm là so với mức trung bình của cả nư​ớc, đối với nam: tỷ lệ ngư​ời gầy cao hơn (là 59,19% của vùng so với 55,95% của cả nước) còn đối với nữ thì tỷ lệ gầy của vùng thấp hơn (32,13% của vùng so với 34,0% của cả n​ước).


- Tỷ lệ người mắc bệnh, ngư​ời ốm không làm đư​ợc việc hàng ngày trung bình một tháng là 53,84%, cao hơn mức trung bình của cả nước (47,29%) và số ngày nghỉ ốm trung bình là 2,66 ngày, t​ương đương với cả n​ước (2,6 ngày). Đáng chú ý là tỷ lệ ng​ười mắc bệnh sốt rét trong vùng rất cao, chiếm đến 24% tổng số ngư​ời mắc bệnh này của cả n​ước và tỷ lệ chết do mắc bệnh sốt rét cũng cao nhất nước (gần 1.000 người/100.000 dân, so với mức trung bình của cả n​ước là 600 người).


- Tỷ lệ suy dinh d​ưỡng trẻ em (SDDTE) d​ưới 5 tuổi còn cao, năm 2004 tỷ lệ suy dinh dưỡng theo cân nặng là 34,4% (mức trung bình cả nư​ớc là 28,4%), theo chiều cao là 40,4% (mức trung bình của cả nư​ớc là 32,0%); đều cao nhất trong số 8 vùng của cả n​ước sẽ ảnh hư​ởng xấu đến chất lư​ợng NNL trong tư​ơng lai. 


- Tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân (dư​ới 2.500 gram) còn ở mức khá cao, là 8,45%, so với tỷ lệ trung bình của cả nư​ớc là 7,27%.


- Tỷ lệ chết của trẻ sơ sinh còn ở mức cao, là 29%o, chỉ thấp hơn vùng Tây Bắc, tương đương với vùng Đông Bắc (31%o) và cao gấp gần 1,4 lần mức trung bình của cả nước (cả nước là 21%o).


- Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ 6 loại vac xin là 92%, thấp nhất trong số 8 vùng của cả nước.


Về việc làm và cơ cấu lao động


Dân số từ 15 tuổi trở lên của vùng hoạt động kinh tế năm 2004 có 2,221 triệu người, trong đó số người có đủ việc làm là 1,984 triệu chiếm 87,6%, số người thiếu việc là có 239,8 ngàn người, chiếm 10,6% tổng số và số người thất nghiệp là 40 ngàn người, chiếm 1,8% tổng số. Tỷ lệ người có đủ việc làm của vùng thấp hơn tỷ lệ chung của cả nước (91%). Do đó, việc tiếp tục có các dòng di cư với quy mô lớn lên Tây Nguyên chắc chắn sẽ tạo thêm không ít khó khăn cho nhân dân trong việc giải quyết việc làm, ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển bền vững của vùng. 


- Về cơ cấu lao động. Cơ cấu lao động của vùng với tỷ trọng lao động khu vực nông-lâm-ngư nghiệp cao (78,37%, cả nước là 66,8%), khu vực công nghiệp-xây dựng rất thấp (chỉ có gần 5,5%, tỷ lệ này của cả nước là 12,5%). Cơ cấu lao động chuyển dịch chậm và còn lạc hậu so với mức trung bình cả nước.


Bảng 15. Cơ cấu lao động của vùng thời kỳ 1995-2004 (%)


		

		1995

		2000

		2004



		Vùng Tây Nguyên

		

		

		



		Tổng số trong nền kinh tế

		100,00

		100,00

		100,00



		Trong đó:

		

		

		



		1. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

		82,31

		79,69

		78,37



		2. Công nghiệp-Xây dựng

		5,26

		5,44

		5,49



		3. Dịch vụ

		12,43

		14,88

		16,14



		Cả nước

		

		

		



		Tổng số trong nền kinh tế

		100,00

		100,00

		100,00



		Trong đó:

		

		

		



		1. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

		71,25

		68,24

		66,85



		2. Công nghiệp-Xây dựng

		11,37

		12,11

		12,44



		3. Dịch vụ

		17,38

		19,65

		20,71





Nguồn: Thực trạng lao động- việc làm ở Việt Nam 1996-2003. Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và  Niên giám Thống kê 2004 


+ Năng suất lao động thấp và tăng chậm. Do nhiều nguyên nhân, trong đó có cơ cấu kinh tế lạc hậu, trình độ công nghệ và chuyên môn kỹ thuật (CMKT) của lao động thấp.


Năng suất lao động của vùng thời kỳ 1995 – 2004
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Năng suất lao động của vùng thấp (chỉ bằng 47,5% mức trung bình của cả nước) và tăng với tốc độ thấp hơn của cả nước nên chênh lệch về năng suất lao động (NSLĐ) giữa vùng và mức trung bình cả nước liên tục ngày càng giảm (từ gần 71% năm 1995 giảm còn 48,6% năm 2004).


Bảng 16. Năng suất lao động của vùng thời kỳ 1995-2004


		

		1995

		2000

		2001

		2002

		2004



		Mức NSLĐ (1000 đồng)

		4.455

		6.107

		5.928

		6.189

		8.160



		 % so mức TB cả nước

		70,92

		56,47

		50,76

		47,51

		48,60





Chương II


 Thực trạng khai thác và sử dụng lãnh thổ


với vấn đề môi trường dưới tác động của các chính sách


2.1. Các chính sách phát triển và đầu tư cho vùng Tây Nguyên thời gian qua


2.1.1. Chính sách phát triển đối với vùng Tây Nguyên


Chính sách và chủ trương phát triển có vai trò to lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên. Thực hiện Nghị quyết số 10 - NQ/TW của Bộ Chính trị, Nhà nước đã có hàng loạt các chủ trương, chính sách để phát triển kinh tế -xã hội các tỉnh Tây Nguyên như: Quyết định 168/2001/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 về định hướng dài hạn, kế hoạch 5 năm 2001-2005 và những giải pháp cơ bản phát triển kinh tế -xã hội vùng Tây Nguyên; Quyết định 132/2002/QĐ-TTg ngày 8/10/2002 về giải quyết đất sản xuất, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; Quyết định 154/2002/QĐ-TTg ngày 12/11/2002 về chính sách cho các hộ đồng bào DTTS tại chỗ và hộ thuộc diện chính sách có khó khăn về nhà ở được mua nhà trả chậm.; Quyết định 253/2003/QĐ-TTg ngày 5/3/2003 phê duyệt đề án về"Một số giải pháp củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở Tây Nguyên giai đoạn 2001-2010"; Quyết định 245/2003/QĐ-TTg ngày 18/11/2003 về ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Tây Nguyên.


Thực hiện các chủ trương, chính sách trên, Nhà nước đã tăng cường nguồn lực bao gồm vốn đầu tư, nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên nhằm rút ngắn khoảng cách về chênh lệch so với các vùng khác. Đầu tư toàn xã hội hàng năm trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên tăng lên đáng kể so với những năm trước. Trong thời kỳ 1996-2000 vốn đầu tư xã hội (VĐTXH) khoảng 24.000 tỷ đồng, thời kỳ 2001-2005 theo quyết định 168/2001/QĐ-TTg tổng số VĐTXH toàn vùng được xác định là 35.500 tỷ đồng, trong đó vốn NSNN là 12.000 tỷ đòng. Qua 4 năm thực hiện, dự kiến đạt gần 26.000 tỷ đồng (năm 2001: 5.200 tỷ đồng; 2002: 5.520 tỷ đồng; năm 2003: 6.730 tỷ đồng; năm 2004 ước đạt gần 9.000 tỷ đồng), bằng 74,2% tổng mức VĐTXH; bình quân cả thời kỳ 1996-2004 đạt 5.527 tỷ đồng/nămTP
PT


Qua 4 năm (2001-2004), ngân sách trung ương đã bố trí tổng kinh phí để hỗ trợ thực hiện các chính sách riêng của các tỉnh Tây Nguyên là 706,69 tỷ đồng, trong đó thực hiện Quyết định 168/2001/QĐ-TTg là 476,58 tỷ đồng, Quyết định 132/2002/QĐ-TTg là 170 tỷ đồng, Quyết định 253/2003/QĐ-TTg là 60,11 tỷ đồngTP
PT. Chính phủ cũng ưu tiên nguồn vốn ODA trong vùng cho 5 dự án (dự án cấp nước cho Buôn Mê Thuột; cấp nước cho Đà Lạt, Pleiku, Kon Tum; dự án thủy lợi; dự án cải cách hành chính; dự án hỗ trợ xã nghèo) với số tiền là 445 tỷ đồng.


Nhờ có sự hỗ trợ to lớn của Chính phủ nên nhiều công trình kết cấu hạ tầng quan trọng như thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, các chương trình mục tiêu quốc gia như xoa đói giảm nghèo, định canh định cư đã và đang được thực hiện có kết quả, tạo nên sự thay đổi lớn về diện mạo kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên.


Từ năm 2004, theo quy định của Luật NSNN, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 139/2003/QĐ-TTg ngày 11/7/2003 ban hành định mức phân bổ ngân sách năm 2004, theo đó dự toán chi cho các tỉnh miền núi, vùng cao nói chung đã được quan tâm hơn nhất là các tỉnh Tây Nguyên. Đây là vùng có số chi tăng lớn so với cả nước. Tổng dự toán chi ngân sách Chính phủ giao cho các tỉnh Tây Nguyên trong năm 2004 là 4.141,556 tỷ đồng, ước thực hiện là 4.466,94 tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm 2003TP
PT.


+ Về nguồn vốn tín dụng: Nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo &PTNT) đã hỗ trợ tích cực cho phát triển sản xuất nông nghiệp trong vùng. Dư nợ cho vay hàng năm luôn tăng cao hơn so với năm trước: năm 2000 là 4.055 tỷ đồng (tăng 52% so với năm 2000), năm 2002 là 5.082 tỷ đồng (tăng 12,4% so với 2001), năm 2003 là 6.539 tỷ (tăng 29,5% so với 2002), chỉ trong 6 tháng đầu năm 2004 dư nợ cho vay là 8.593 tỷ đồng (tăng 8,8% so với năm 2003) TP
PT.


Nguồn vốn của tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) cũng góp phần tích cực phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ đói nghèo trong vùng. Trong năm 2002, nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) phân bổ cho các tỉnh Tây Nguyên khoảng 320 tỷ đồng, dư nợ cho vay các hộ nghèo là 290,57 tỷ đồng TP
PT. Chỉ tính trong 2 năm 2001-2002, nguồn vốn tín dụng cho các hộ nghèo vay ưu đãi để phát triển sản xuất đối với 3 tỉnh Đăk Lăk, Kon Tum, Gia Lai là 116,3 tỷ đồng; dư nợ cho vay đến cuối năm 2002 là 237,98 tỷ đồng. Trong 3 năm 2001-2003, thực hiện các chương trình môi trường quốc gia, xóa đói giảm nghèo và việc làm, Chính phủ đã hỗ trợ cho 3 tỉnh trên số vốn là 165,4 tỷ đồngTP
PT.


+ Về chính sách thuế: Đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp, Nhà nước cũng có những chính sách ưu đãi như: từ năm 2003-2010 toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của các hộ nông dân, xã viên HTX, HTX nông nghiệp, toàn bộ diện tích đất của hộ nghèo, hộ sản xuất nông nghiệp ở các xã đặc biệt khó khăn được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; nếu diện tích đất vượt hạn mức và đất các hộ ngoài đối tượng trên được giảm 50%.


Thực hiện các chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi để thúc đẩy phát triển thương mại miền núi, vùng đồng bào dân tộc (Nghị định 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998; Nghị định 02/2002/NĐ-CP bổ sung NĐ trên), các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc (khu vực III), địa bàn có khó khăn (danh mục B) hoặc đặc biệt khó khăn (danh mục C) được miễn, giảm thuế thu nhập theo mức và thời hạn qui định theo từng khu vực và địa bàn. Thời gian miễn là 4 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giam 50% thuế thu nhập trong 7 năm tiếp theo; nếu sử dụng số lao động bình quân năm trên 20 người thì được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 2 năm nữa. Theo danh mục địa bàn ưu đãi theo Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNDN sửa đổi thì Tây Nguyên có 22 huyện thuộc danh mục B và 24 huyện thuộc danh mục C được hưởng chính sách ưu đãi về thuế TNDN từ 1/1/2004.


Ngoài ra Nhà nước cũng có chính sách ưu đãi về thuế sử dụng đất đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh được Nhà nước giao đất để thực hiện các dự án đầu tư (DAĐT) trên địa bàn khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn nhằm khuyến khích đầu tư trong nước như: được miễn nộp thuế sử dụng đất với thời hạn 7 năm nếu thuộc địa bàn miền núi, thậm chí 10 năm nếu thuộc vùng núi cao. Nếu cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện DAĐT được giao đất thực hiện DAĐT vừa thuộc địa bàn khó khăn, vừa đáp ứng các điều kiện ưu đãi khác thì được miễn thuế TNDN với thời hạn 11 năm đối với DAĐT thuộc ngành nghề khuyến khích đầu tư, hoặc 15 năm nếu trên địa bàn đặc biệt khó khăn.


Đối với thuế xuất, nhập khẩu Nhà nước cũng thực hiện cơ chế miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị mà trong nước chưa sản xuất được đối với các doanh nghiệp thực hiện DAĐT thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư hoặc ở địa bàn đặc biệt khó khăn. Đối với hàng hóa xuất khẩu tiểu ngạch nếu đáp ứng đủ các điều kiện cũng được hoàn thuế GTGT đầu vào.


Chính sách thuế ưu đãi đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tăng cường khả năng tự tích lũy, thực hiện tái sản xuất mở rộng, nâng cao hiệu quả và tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn.


Tóm lại, việc thực thi các chính sách và giải pháp tài chính trong thời gian qua đã có đóng góp tích cực vào phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát triển văn hóa - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng ở các Tỉnh Tây Nguyên.


2.1.2. Cơ cấu đầu tư đã có sự chuyển dịch theo hướng tập trung hơn cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội


Nguồn vốn đầu tư phát triển vùng Tây Nguyên trong 15 năm qua được đa dạng hóa, phù hợp với việc xóa bỏ cơ chế bao cấp trong đầu tư, huy động nhiều nguồn vốn khác nhau cho đầu tư phát triển, năng lực sản xuất và kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của vùng tăng lên đáng kể, góp phần thúc đẩy dịch chuyển cơ cấu kinh tế trong thời gian qua. 


 a) Đầu tư trong nước đã tập trung đầu tư thâm canh các loại cây công nghiệp xuất khẩu và các loại cây có nhu cầu thị trường như bông, dâu tằm, cây dược liệu, cây ăn quả, rừng nguyên liệu giấy và các loại cây đặc sản... Mở rộng diện tích ngô, các loại cây công nghiệp ngắn ngày, phát triển chăn nuôi; bảo vệ khoảng 3 triệu ha rừng; khoanh nuôi tái sinh và trồng mới khoảng 50 vạn ha, đưa diện tích rừng lên khoảng 4 triệu ha.


Tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản. Đầu tư một số dự án quan trọng như thủy điện, khai thác bốc xít, phân NPK; hình thành một số khu công nghiệp tập trung. Xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, hoàn thành cơ bản hệ thống cấp nước ở các thành phố, thị xã. Phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông.


Đầu tư các tuyến đường chính trong khu vực, các tuyến giao thông sang Lào Campuchia, các tuyến tỉnh lộ; tiếp tục xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã. Xây dựng các trung tâm thương mại, các chợ nông thôn, chợ biên giới tại các cửa khẩu với Lào và Campuchia. Xây dựng các trung tâm du lịch. Tiếp tục xây dựng hệ thống trường học, xóa lớp học ca 3, kiên cố hóa các trường phổ thông.


Tỷ trọng vốn đầu tư tăng dần theo các năm: thời kỳ 1991-1995 là 4,4%; 1996-2000 là 4,9%; 2001-2005 ước khoảng 5,3%, tỷ trọng bình quân chung cả thời kỳ 1991-2005 là khoảng 5%.


Bảng 17. Vốn đầu tư thực hiện theo vùng (nghìn tỷ đồng, giá năm 2000)


		

		1991-1995

		1996-2000

		2001-2005

		1991-2005



		Tổng số

		361,5

		555

		960,9

		1.877,4



		- Vùng TDMN phía Bắc

		26,2

		42,3

		79,4

		147,9



		Tỷ trọng (%)

		7,3

		7,6

		8,3

		7,9



		- Vùng Đồng bằng sông Hồng

		97,3

		141,6

		235

		473,9



		Tỷ trọng (%)

		26,9

		25,5

		24,5

		25,2



		- Vùng Bắc Trung Bộ

		31,6

		42,6

		76,9

		151,1



		Tỷ trọng (%)

		8,7

		7,7

		8,0

		8,0



		- Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

		43,1

		64,2

		119,4

		226,7



		Tỷ trọng (%)

		11,9

		11,6

		12,4

		12,1



		- Vùng Tây Nguyên

		16,0

		26,9

		50,7

		93,7



		Tỷ trọng (%)

		4,4

		4,9

		5,3

		5,0



		- Vùng Đông Nam Bộ

		102,4

		152,2

		253,6

		511,2



		Tỷ trọng (%)

		28,3

		28,0

		26,4

		27,2



		- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

		44,9

		82,2

		145,8

		272,8



		Tỷ trọng (%)

		12,4

		14,8

		15,2

		14,5





Nguồn: Đề án chuyển dịch cơ cấu đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 4-2005
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b) Về hợp tác đầu tư nước ngoài: Đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp giấy phép từ 1998-2004 có 85 dự án, (chiếm 1,6% số dự án của cả nước) với tổng vốn đăng ký 945 triệu USD (chiếm 2,2% vốn đăng ký cả nước), trong đó vốn pháp định 168,8 triệu USD, chiếm17,86% vốn đăng ký của vùng. Trong số 85 dự án có 72 dự án đầu tư vào Lâm Đồng, 5 dự án ở Gia Lai, 1 dự án ở Kon Tum, còn lại 7 dự án ở Đăk Lăk và Đăk Nông.


Bảng 18. FDI vào các vùng lãnh thổ tính đến 22/9/2004


		Chỉ tiêu

		Cả nước

		Vùng Tây Nguyên

		Kon Tum

		Gia Lai

		§¨k L¨k và §¨k Nông

		Lâm Đồng



		1. Số dự án

		5.394

		85

		1

		5

		7

		72



		2. Tổng vốn đăng ký


    (triệu USD)

		42.974,9

		945

		4,4

		31,1

		24,8

		884,7



		- % so vùng

		-

		100,00

		0,46

		3,29

		2,62

		93,63



		3. Vốn pháp định


    (triệu USD)

		20.065,7

		168,8

		2,2

		21,5

		11,6

		133,5



		- % so vùng

		-

		100,00

		1,30

		12,74

		6,87

		79,09





Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2004


Cơ cấu các dự án đầu tư chủ yếu trên 3 lĩnh vực: nông lâm nghiệp, khách sạn- du lịch và công nghiệp nhe với tỷ trọng tương ứng là 78%, 10% và 6%. Cơ cấu vốn đầu tư chủ yếu ở 3 lĩnh vực khách sạn- du lịch, nông lâm nghiệp và công nghiệp nhẹ với tỷ trọng tương ứng là 83%, 14% và 2%. Trong đó ngành du lịch chỉ có 1 dự án khu nghỉ mát Đà Lạt Dankia với tổng vốn đầu tư 706 triệu USD, giai đoạn 1 dự kiến triển khai 18,6 triệu USD, hiện nay chưa triển khai.


Sản phẩm của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn là: chế biến tinh bột sắn, cà phê, mía đường. 

Khu vực FDI ngày càng có những đóng góp quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế đất nước nói chung và của mỗi vùng nói riêng, trong đó có Tây Nguyên. Việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Tây Nguyên có tác động tích cực tới cơ cấu đầu tư ngày càng chuyển biến theo chiều hướng tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước của vùng. Bên cạnh việc bổ sung nguồn vốn, tạo việc làm, góp phần tăng trưởng kinh tế, một trong những đặc điểm quan trọng của dòng vốn FDI là đã góp phần chuyển giao công nghệ và kỹ năng quản lý tiên tiến, do vậy, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá và dịch vụ, mở rộng thị trường xuất khẩu, hướng tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá.

2.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội vùng 


2.2.1. Tăng trưởng kinh tế


Mức tăng GDP bình quân năm của thời kỳ 1996-2000 đạt 12,5%, bằng 1,78 lần so với mức trung bình của cả nước; trong đó mức trung bình của nông lâm nghiệp 12%, vượt xa mục tiêu quy hoạch (6-7%); của dịch vụ 9% mới bằng 53% so với mục tiêu quy hoạch (15-17%). Năm 2004, GDP của toàn vùng gấp 2,5 lần so với năm 1990; mức tăng GDP bình quân thời kỳ 2001-2004 đạt 7,7%. Tỷ trọng nông lâm nghiệp trong GDP từ 66,7% năm 1990 đã giảm xuống còn 59,7% năm 2000 và 52,1% năm 2004. 


Bảng 19. Tăng trưởng kinh tế vùng Tây Nguyên


		Chỉ tiêu

		Thời kỳ 1996-2000

		Thời kỳ 2001-2004



		Tăng trưởng GDP

		12,50

		7,70



		Trong đó:
+ Nông lâm nghiệp

		12,00

		5,60



		
+ Công nghiệp-xây dựng

		14,00

		12,96



		
+ Dịch vụ

		9,00

		12,45





Nguồn: Vụ Tổng hợp, Tổng cục Thống kê, 2004


Tăng trưởng kinh tế vùng Tây Nguyên
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Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh, năm 1990 đạt 124 triệu USD, đến năm 2004 đạt trên 400 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu bình quân đầu người năm 2004 đạt khoảng gần 100 USD/người (của cả nước là 150 USD/người). Mức GDP bình quân đầu người tăng đáng kể, từ 80 USD năm 1991 lên hơn 270 USD vào năm 2000 và 337 USD năm 2004, dự kiến năm 2005 khoảng 382,5USD.


- Cơ cấu kinh tế tuy có chiều hướng chuyển sang sản xuất hàng hoá nhưng còn chậm và thiếu vững chắc


Bảng 20. Động thái cơ cấu GDP, đơn vị: %


		Cơ cấu GDP

		Tây Nguyên

		Cả nước



		

		1990

		2000

		2005

		1990

		2000

		2005



		Tổng số

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0



		- Công nghiệp, xây dựng

		11,7

		12,8

		16,0

		22,7

		36,1

		40,5



		- Nông lâm ngư nghiệp

		66,7

		59,7

		52,1

		38,7

		30,0

		27,0



		- Dịch vụ

		21,6

		27,5

		31,9

		38,6

		33,9

		32,5





Nguồn: Niên giám thống kê-TCTK và xử lý của nhóm nghiên cứu đề tài


Trong cơ cấu kinh tế đã hình thành được một số sản phẩm quan trọng. Tuy nhiên, phần lớn các sản phẩm đó lại có sức cạnh tranh kém trên thị trường quốc tế. Đồng thời Tây Nguyên cũng chưa có sản phẩm công nghiệp nào đáng kể.


2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu trong các ngành và lĩnh vực


2.2.2.1. Sản xuất nông nghiệp


Sản xuất nông nghiệp có chuyển biến mạnh, hình thành những vùng sản xuất tập trung cây công nghiệp cà phê, cao su, mía, chè, dâu tằm, điều, bông,...tạo tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế hàng hoá quy mô lớn gắn với công nghiệp chế biến; cải thiện đời sống cho bộ phận đông đảo dân cư là nông dân. 


Năm 2000 diện tích cây lương thực có hạt đạt 263,5 nghìn ha, sản lượng đạt 917 nghìn tấn, gấp 1,4 lần so với năm 1990. Đến năm 2004, diện tích tăng lên 377,1 nghìn ha và sản lượng là 1433,5 nghìn tấn. 


Các cây công nghiệp dài ngày được phát triển trở thành những cây trồng chủ yếu của vùng. Đó là các cây cà phê, hồ tiêu, chè, cao su, điều, bông...Cà phê của Tây Nguyên so với cả nước chiếm khoảng 84,6% về diện tích và 90% về sản lượng. Diện tích cà phê đã tăng từ 81.737 ha năm 1990 lên 356.548 ha năm 1999, và năm 2000 đạt 789 nghìn ha, năm 2003 là 477,6 nghìn ha, năm 2004 còn khoảng 446,06 nghìn ha. Sản lượng cà phê từ 48.260 tấn năm 1991 lên 384.535 tấn năm 1999; 672,8 nghìn tấn năm 2000 và trên 7000 nghìn tấn năm 2004. Do sự phát triển ồ ạt vượt quá 2 lần so với mục tiêu quy hoạch nên có tình trạng nhiều nơi đã phát triển cà phê tự phát làm xâm hại đến môi trường sinh thái, gặp phải khó khăn về nguồn nước tưới, cà phê bị hạn đã chết hàng vạn ha. Từ năm 2001-2003 thị trường cà phê có biến động phức tạp, có lúc không thuận, đặc biệt là giá cả nên sản xuất cà phê ở Tây Nguyên gặp nhiều khó khăn. Đến nay, giá cà phê đang đi dần vào ổn định nên sản xuất cà phê đỡ khó khăn hơn.


Diện tích cao su có 95,8 nghìn ha gấp 3,2 lần; diện tích chè gấp 1,55 lần, diện tích mía gấp 5,3 lần. Sản lượng mủ cao su từ 8.000 tấn/năm 1991 lên 23.100 tấn/năm 2004. Cây cao su đang gặp phải khó khăn chủ yếu vì thị trường hẹp và giá xuất khẩu thấp, ít có dấu hiệu tăng lên.


Diện tích chè trong hơn 10 năm qua đã tăng từ 13.834 ha năm 1990 lên 26.600 ha năm 2004. Sản lượng búp tươi tăng từ 40.322 tấn năm 1991 lên 143,5 nghìn tấn năm 2003, chiếm khoảng 30% sản lượng chè cả nước.


Cây dâu tằm, năm 1990 có 5.499 ha, năm 1995 có 9.915 ha, đến năm 2000 còn khoảng 4 nghìn ha và đạt 300 tấn tơ. Năm 2004 tăng lên 9,2 nghìn ha và 64 nghìn tấn


Cây bông, diện tích tăng nhanh trong mấy năm gần đây. Năm 1990 toàn vùng mới có 12 ha thì đến năm 2004 đã tăng lên 16.068 ha, sản lượng đạt 18.000 tấn, chiếm 56% về diện tích và 70% về sản lượng cả nước. 


Cây điều, diện tích đã tăng từ 3.870 ha năm 1990 lên 21 nghìn ha năm 2000 (gấp 5,56 lần) và 37,4 nghìn ha năm 2004, sản lượng từ 1800 tấn lên 7.000 tấn (gần 4 lần) và 13,3 nghìn tấn.


Cây hồ tiêu, diện tích tăng từ 1.230 ha năm 1990 lên 12 nghìn ha năm 2004 và sản phẩm tăng từ 1.000 tấn lên 17 nghìn tấn.


Cây ăn quả, rau và hoa, sản xuất tăng nhanh, khối lượng sản phẩm xuất khẩu còn thấp (mới được khoảng 12-15% sản lượng). 


Tây Nguyên có thế mạnh về phát triển chăn nuôi đại gia súc. Đàn trâu, bò, lợn có tốc độ tăng bình quân từ 4,5 đến 5%/năm. Năm 2004 toàn vùng có 551 nghìn con bò, trong đó có 6 nghìn bò sữa; 73,7 nghìn con trâu; thế mạnh về chăn nuôi bò thịt và bò sữa chưa được phát huy có hiệu quả. 


- Tây Nguyên có diện tích các ao hồ tự nhiên có khả năng nuôi trồng thuỷ sản là 34.162 ha với các hồ lớn như hồ Lăk (750 ha), hồ Tây (400ha) ở huyện Đăk Mil, Đăk Nông, hồ thuỷ điện Đa Nhim ở huyện Đơn Dương, hồ Suối Vàng tỉnh Lâm Đồng. Hồ thuỷ điện Yaly 6500 ha ở Kon Tum và nhiều ao hồ khác và khả năng phát triển nuôi cá ở các ao hồ do dân tự đào. Tuy nhiên, những năm qua mới chỉ có 10230 ha được khai thác để nuôi trồng thuỷ sản, chiếm 29,3% diện tích mặt nước có khả năng nuôi trồng thuỷ sản với sản lượng là 6273 tấn. 


- Phát triển trang trại. Năm 2004, Tây Nguyên có 5.977 trang trại, trong đó Đăk Lăk 3.986 và Gia Lai 1.439 trang trại. Quy mô của trang trại tương đối lớn, trung bình 5,1 ha đất nông nghiệp, có trang trại 50- 60 ha. Giá trị sản phẩm của một trang trại đạt tới 100- 200 triệu đồng, bình quân 146 triệu đồng/trang trại (Đăk Lăk) và 80 triệu đồng/trang trại (Gia Lai). Các trang trại đã hội nhập và sản xuất hàng hoá nhưng hiện tại đang gặp khó khăn về vốn và tiêu thụ sản phẩm.

2.2.2.2. Sản xuất lâm nghiệp và định canh định cư


Lâm nghiệp có bước chuyển hướng quan trọng từ khai thác gỗ rừng tự nhiên là chính sang trồng mới, khoanh nuôi, giao khoán, bảo vệ rừng, kết hợp với khai thác lâm sản có mức độ. Diện tích đất có rừng năm 2004 là 2,99 triệu ha, đạt tỷ lệ che phủ khoảng 54%. Giao khoán rừng được 1,547 triệu ha, trong đó khoảng 922 nghìn ha do các lâm trường quốc doanh quản lý và khoảng 625 nghìn ha rừng do hộ gia đình và các tổ chức kinh tế khác đảm nhiệm. Khoanh nuôi tái sinh 26.300 ha, trồng mới khoảng 1 vạn ha.


Các chính sách khoán quản rừng, chương trình 327, chương trình trồng 5 triệu ha rừng, chương trình định canh định cư, chương trình phát triển các xã đặc biệt khó khăn,... đã tạo điều kiện cho lâm nghiệp có những chuyển biến quan trọng.


Từ 1993 đến 1998, thực hiện chương trình 327, diện tích rừng của Tây Nguyên đã giao khoán được 1,547 triệu ha, trong đó khoảng 922 nghìn ha do các lâm trường quốc doanh quản lý và 550- 600 nghìn ha rừng do hộ gia đình và các tổ chức kinh tế khác đảm nhiệm. 


Từ năm 1999, thực hiện chương trình 5 triệu ha rừng, trồng 2.400 ha rừng, chăm sóc 8.000 ha, khoán quản bảo vệ 200.000 ha, khoanh nuôi tái sinh và trồng bổ sung 14.000 ha. Chính sách đóng cửa rừng, cấm xuất khẩu gỗ nguyên liệu và bán thành phẩm thực sự đã có hiệu lực, làm giảm lượng đáng kể gỗ khai thác hàng năm từ 80 vạn mP3P gỗ vào những năm 90-91 xuống còn 12,4 vạn mP3P năm 2000 -2004.


 Các chính sách thực hiện định canh định cư. Những chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ như Nghị quyết 22/TW về phát triển kinh tế- xã hội miền núi, Quyết định 72/CP của Chính phủ, Quyết định 327TTg, Chỉ thị 556 điều chỉnh chương trình 327, Chỉ thị 393/TTg, Quyết định 656/TTg và 184/TTg về định canh định cư và phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên ...đã có tác động và đem lại nhiều kết quả trong công tác định canh định cư vùng Tây Nguyên. 


Trong thời kỳ 1995-2000, đặc biệt từ năm 2001 đến nay, trên vùng đã hoàn thành cơ bản công tác định canh định cư ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng cũ, vùng biên giới cho 60 ngàn hộ, 30 vạn người. Các địa phương đã quy hoạch, xây dựng 80 dự án định canh định cư, 22 dự án ổn định đời sống cho dân di cư tự do, 10 dự án tiếp nhận dân kinh tế mới. Theo báo cáo của các tỉnh Tây Nguyên đã định canh định cư được 141.435 hộ với 790.126 nhân khẩu, trong đó đã ổn định đời sống cho khoảng 70% số hộ, số hộ còn khó khăn chiếm khoảng 30%; Số đang được thực hiện dự án là 82.580 hộ với 438.591 nhân khẩu; hiện vẫn còn 75.463 hộ với 428.906 khẩu chưa có dự án định canh định cư.


2.2.2.3. Sản xuất công nghiệp 


Ngành công nghiệp tuy chưa phát triển mạnh nhưng đã có nhiều thay đổi cả về quy mô và chất lượng sản xuất, đã xuất hiện một số ngành công nghiệp mới góp phần làm thay đổi bộ mặt của Tây Nguyên, nổi bật là công nghiệp thuỷ điện, chế biến nông lâm sản, may,... Hơn 15 năm qua trên địa bàn Tây Nguyên đã phát triển thêm được 43 xí nghiệp công nghiệp quốc doanh gồm; 4 nhà máy đường với tổng công suất 4.000 tấn mía/ngày (mới phát huy được khoảng 45% công suất); 5 nhà máy chế biến cao su với tổng công suất 23.500 tấn (mới phát huy được 61% công suất); 9 nhà máy chế biến cà phê hạt với tổng công suất 12,3 vạn tấn, phát huy khoảng 80% công suất, là loại công nghiệp phát huy công suất cao nhất ở Tây Nguyên hiện nay; 3 nhà máy chế biến chè quốc doanh lớn ở Lâm Đồng và Gia Lai với tổng công suất 75 ngàn tấn (mới phát huy được khoảng 67% công suất); Các nhà máy ươm tơ, dệt lụa với công suất 795 tấn tơ và 2 triệu mét lụa, sản xuất được 350 tấn tơ và dệt 240 ngàn mét lụa; 14 xí nghiệp chế biến gỗ của quốc doanh, với tổng công suất là 64.640 mP3P sản phẩm/năm (mới phát huy 33,6% công suất); 2 nhà máy xi măng có tổng công suất 97.000 tấn; Nhà máy thuỷ điện Yali công suất 720 MW hoàn thành trong năm 2001, hiện đang xây dựng nhà máy thủy điện Sesan 3...


Theo thống kê, đến hết năm 2004 vùng Tây Nguyên có 21.731 cơ sở sản xuất công nghiệp (tăng so với năm 1995 là 6.591 cơ sở), chiếm 3,17% số cơ sở sản xuất công nghiệp của cả nước, trong đó có 21.715 cơ sở sản xuất công nghiệp trong nước, 16 cơ sở sản xuất công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 56 cơ sở công nghiệp Nhà nước.


Bảng 21. Số cơ sở sản xuất công nghiệp vùng Tây Nguyên thời kỳ 1995- 2004


Đơn vị: cơ sở


		Hạng mục

		Toàn vùng

		Kon Tum

		Gia Lai

		§¨k L¨k + §¨k Nông

		Lâm Đồng



		

		1995

		2004

		1995

		2004

		1995

		2004

		1995

		2004

		1995

		2004



		Tổng số

		15.140

		21.731

		1.279

		1.946

		3.098

		6.050

		4.691

		7.292

		6.072

		6.443



		- Số cơ sở CN khu vực kinh tế trong nước

		15.133

		21.715

		1.279

		1.946

		3.097

		6.048

		4.691

		7.291

		6.066

		6.430



		- Số cơ sở CN khu vực đầu tư nước ngoài

		7

		16

		-

		-

		1

		2

		-

		2

		6

		13



		- Số doanh nghiệp công nghiệp nhà nước

		63

		56

		6

		8

		17

		9

		17

		16

		23

		23



		 Tr.đó: Do TW quản lý

		12

		19

		0

		1

		4

		2

		6

		6

		8

		10



		 Địa phương quản lý

		15.121

		21.696

		1.279

		1.945

		3.093

		6.046

		4.691

		7.285

		6.058

		6.420





Nguồn: Tổng cục Thống kê, năm 2004


Các cơ sở sản xuất công nghiệp ở vùng Tây Nguyên chủ yếu là công nghiệp vừa và nhỏ do địa phương quản lý. Số cơ sở công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu là chế biến nông lâm sản với quy mô vừa và nhỏ, số vốn không lớn.


Nhịp độ phát triển công nghiệp bình quân năm thời kỳ 1990 - 1995 đạt 16%, thời kỳ 1996-2000 khoảng 14,9% và thời kỳ 2001-2005 dự kiến đạt khoảng 14%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng năm 2004 là 2.485 tỷ đồng (tính theo giá cố định năm 1994), bằng 1,2% giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước, tăng 1,8 lần so với năm 1995. Đây là vùng có giá trị sản xuất công nghiệp thấp nhất của nước ta. Giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực kinh tế trong nước chiếm 95,2% giá trị sản xuất công nghiệp; giá trị sản xuất công nghiệp địa phương chiếm khoảng 84% giá trị sản xuất công nghiệp của vùng. Như vậy giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Tây Nguyên chủ yếu là giá trị sản xuất ngành công nghiệp trong nước và là của địa phương.


Bảng 22. Giá trị sản xuất công nghiệp vùng Tây Nguyên thời kỳ 1995- 2004 


Đơn vị: tỷ đồng


		Tỉnh

		Tổng số

		Giá trị công nghiệp


Trung ương

		Giá trị công nghiệp


địa phương



		

		1995

		2004

		1995

		2004

		1995

		2004



		Toàn vùng

		1.414,2

		2.485,2

		419,5

		628,0

		994,7

		1857,2



		Kon Tum

		152,1

		202,8

		52,6

		40,7

		99,5

		162,1



		Gia Lai

		287,9

		467,2

		78,2

		101,2

		209,7

		366,0



		§¨k L¨k

		359,9

		815,0

		85,9

		219,7

		274,0

		595,3



		Lâm Đồng

		614,3

		1.000,2

		202,8

		266,4

		411,5

		733,8





Nguồn: Tổng cục Thống kê 2000, 2004 và xử lý của nhóm chuyên gia.


Đến năm 2004, trong cơ cấu công nghiệp vùng: công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản đạt 26,5%; công nghiệp thực phẩm đạt 24,4% và sản xuất vật liệu xây dựng đạt 13,41%; ngành cơ khí đạt 14,7% chủ yếu phục vụ cho sửa chữ và sản xuất nông cụ phục vụ cho sản xuất nông lâm nghiệp, tiêu dùng trong vùng. Công nghiệp chế biến nông lâm sản thực phẩm có chiều hướng phát triển khá chủ yếu có thị trường và do mùa màng nông nghiệp bội thu như chế biến cà phê, cao su, tơ tằm, đường và sắn... Song việc đáng quan tâm là phải nghiên cứu mở rộng và nâng cao giá trị chế biến sản phẩm để có giá trị cao.


Bảng 23. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp của vùng Tây Nguyên


Đơn vị: %


		

		Tốc độ tăng bình quân của thời kỳ 


1991 - 1995

		Tốc độ tăng bình quân của thời kỳ


1996 - 2000

		DK Tốc độ tăng b/quân của 


thời kỳ


2001 - 2005



		Toàn ngành công nghiệp

		16,1

		14,9

		14,0



		Phân ra: 

		

		

		



		
- QD trung ương

		32,5

		6,1

		7,2



		
- QD địa phương

		3,6

		10,6

		9,1



		
- Ngoài quốc doanh

		19,0

		8,6

		11,0



		
- Khu vực ĐTNN

		...

		72,0

		51,0





Nguồn: Vụ Tổng hợp, Tổng cục Thống kê, 2004


Do chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, tỷ lệ công nghiệp ngoài quốc doanh tăng từ 50,24% năm 1990 lên 57% năm 1995 và khoảng 60% năm 2005. Từ năm 1995 đến nay có thêm một số xí nghiệp công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và chiếm khoảng 10,5%.


Bảng 24. Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế 


Đơn vị: %


		

		1990

		1995

		2002

		2005



		Giá trị sản xuất công nghiệp

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0



		- Công nghiệp QD trung ương

		5,6

		8,7

		6,9

		7,2



		- Công nghiệp QD địa phương

		44,2

		26,3

		24,2

		23,5



		- Công nghiệp ngoài quốc doanh

		50,2

		57,2

		58,4

		60,1



		- Khu vực có vốn ĐTNN

		...

		7,8

		10,5

		11,2





Nguồn: Vụ Tổng hợp, Tổng cục Thống kê, 2004


Nhìn chung, xu thế phát triển các ngành công nghiệp vùng Tây Nguyên đã đi theo hướng khai thác lợi thế của vùng: vị trí địa lý, tiềm năng nguồn nhân lực và tài nguyên. Tuy nhiên, công nghiệp vùng Tây Nguyên còn gặp nhiều khó khăn phức tạp, tính cạnh tranh yếu, thiếu năng động, quy trình công nghệ của các nhà máy xí nghiệp phần lớn còn lạc hậu.


2.2.2.4- Khu vực các ngành dịch vụ


Thời kỳ 1996- 2004, giá trị ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm 8,0%, tổng mức bán lẻ hàng hoá dịch vụ tăng 10,5%. Khu vực kinh tế dịch vụ với các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch và dịch vụ sản xuất, tiêu dùng được phát triển.


- Trong lĩnh vực thương mại, thành phần kinh tế Nhà nước chi phối bán buôn những hàng hóa, vật tư chiến lược phục vụ nền kinh tế và đời sống như: sắt thép, xi măng, xăng dầu, phân bón,... đáp ứng một phần nhu cầu xã hội và góp phần ổn định thị trường. Công tác cung cấp hàng hóa cho dân cư đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người được đáp ứng tốt. 


- Kim ngạch xuất khẩu đạt 382,2 triệu USD năm 2004, trong đó xuất khẩu trực tiếp chiếm 98,3%. Trong cơ cấu hàng xuất khẩu, mặt hàng xuất khẩu đã qua chế biến, hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp có tỷ trọng lớn nhất và tăng đều qua các năm; hàng nông sản có trị giá xuất khẩu đứng thứ hai, số lượng tăng nhanh nhưng trị giá xuất khẩu không ổn định. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là cà phê nhân, dệt, may mặc, tơ, chè, thiếc,...


Bảng 25. Một số chỉ tiêu về xuất, nhập khẩu của vùng Tây Nguyên


		Chỉ tiêu

		Đơn vị

		Tây Nguyên



		

		

		2000

		2004



		1. Tổng giá trị XNK

		1000 $

		413.370,8

		382.191,9



		- Xuất khẩu

		"

		355.355,8

		320.453,9



		Tỷ lệ

		%

		85,97

		83,85



		- Nhập khẩu

		1000 $

		58.015

		61.738



		Tỷ lệ

		%

		14,03

		16,15



		2. Giá trị XNK/người

		1000 $

		0,098

		0,083





Nguồn: Vụ Tổng hợp, Tổng cục Thống kê, 2004


Tổng giá trị nhập khẩu đạt 61,7 triệu USD năm 2004. Trong cơ cấu hàng nhập khẩu, hàng máy móc, thiết bị: 50%; phân bón: 40%; nguyên vật liệu: 10%. Thị trường nhập khẩu phần lớn cũng là thị trường mà tỉnh xuất khẩu hàng hóa.


- Lĩnh vực du lịch


Tây Nguyên có tiềm năng lớn về du lịch nhờ các nét đặc thù của cảnh quan tự nhiên Tây Nguyên và các truyền thống văn hoá dân tộc lâu đời, tạo nên một sắc thái độc đáo.


Trước hết, Tây Nguyên có các khu bảo tồn thiên nhiên, còn giữ lại các nét đặc thù của các thảm thực vật nhiệt đới nguyên sinh, trong đó còn tồn tại nhiều loại động vật quý hiếm như trâu rừng, bò xám, bò benteng, bò tót, voi, hươu cà toong, hương vàng, hổ, chó rừng, voọc, công, gà lôi, gấu, sóc bay, cầy hương, bò tót, voi, nai, bò rừng, cá sấu, khỉ... Đó là những đối tượng có thể tham quan du lịch.


Tây Nguyên còn là nơi có các phong cảnh tự nhiên hấp dẫn với các thác nước trên các sông Krông Ana: Đray Sáp, Trinh Nữ, Đray Hlinh (Đăk Lắk), tháp Cam ly (Lâm Đồng), hồ nước tự nhiên và nhân tạo như Lắk (Đăk Lắk), Biển Hồ (Gia Lai), hồ Than thở (Đà Lạt, Lâm Đồng). Đặc biệt vùng Đà Lạt có khí hậu đặc thù mát mẻ quanh năm, rất thuận lợi cho việc phát triển du lịch và nghỉ dưỡng.


Tây Nguyên còn phát hiện nhiều nguồn nước khoáng như Kon Du, Ngọc Tụ... (Gia Lai, Kon Tum), Đắc Min (Đăk Lắk). Đây là những nơi có khả năng xây dựng các khu nghỉ dưỡng, chữa bệnh.
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Vườn du lịch
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Hồ Than thở, Đà Lạt
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Thác Trinh Nữ - điểm du lịch hấp dẫn tại Đắc Lắc


Khó khăn của ngành du lịch là vị trí các điểm du lịch phân tán, cự ly giữa các điểm du lịch hấp dẫn trong vùng phải đi mất nhiều giờ, điều này gây nên sự mệt mỏi cho du khách, đặc biệt là trong cá tháng nắng nóng, mùa khô kéo dài, đất đai trở nên khô nẻ, cảnh quan ở nhiều vùng đơn điệu, ít hấp dẫn.


Về thu hút khách du lịch


Trong những năm qua, du lịch Tây Nguyên đã có những bước phát triển khá, góp phần đáng kể vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế-xã hội của vùng. Nhịp độ tăng trưởng bình quân năm về khách du lịch tăng khoảng 12% và năm 2004 đạt khoảng 1,4 triệu khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 10%.


Khách du lịch quốc tế đến 5 tỉnh chủ yếu là đi đường bộ, một số ít đi đường hàng không qua sân bay Plâyku, Buôn Ma Thuột, Liên Khương. Mục đích chủ yếu là khách đi tham quan kết hợp nghiên cứu khoa học, lễ hội ở Tây Nguyên. Khách du lịch quốc tế thường đi nghỉ rất ngắn ngày. Ngày khách lưu trú trung bình hiện tại có xu hướng giảm đi (trung bình khoảng 2- 3 ngày).


Khách du lịch nội địa năm 2004 tăng gần 10,3 lần so với năm 1992. Chủ yếu là khách đến Lâm Đồng, Đăk Lắk, Gia Lai, đi theo tuyến du lịch tham quan Tây Nguyên.


Bảng 26. Hiện trạng khách du lịch đến Tây Nguyên


Đơn vị: người


		TT

		Tỉnh,


Thành phố

		Hạng mục

		1992

		1993

		2002

		2004



		1

		§¨k L¾k


và Đăk Nông

		Khách quốc tế


Khách nội địa

		190


35.260

		1.735


52.301

		7.230


153.482

		7.121


169.213



		2

		Gia Lai

		Khách quốc tế


Khách nội địa

		50


40.950

		622


18.039

		12.900


50.000

		10.750


56.000



		3

		Kon Tum

		Khách quốc tế


Khách nội địa

		-


-

		90


360

		3.500


17.800

		1.800


19.700



		4

		Lâm Đồng

		Khách quốc tế


Khách nội địa

		9.360


59.718

		16.176


32.752

		126.500


860.000

		122.536


1155.207



		

		Toàn vùng

		Khách quốc tế


Khách nội địa

		9.840


135.928

		18.623


103.452

		150.130


1.081.280

		142.207


1.400.120





Nguồn: Vụ Tổng hợp Tổng cục Thống kê, 2004


Doanh thu xã hội từ du lịch tăng bình quân khoảng 14%/năm. Doanh thu từ du lịch của vùng năm 1990 đạt trên 37 tỷ đồng tăng lên 550,7 tỷ đồng năm 2004. Năm 2003 so với các vùng lân cận doanh thu từ du lịch của các tỉnh vùng Tây Nguyên đứng vào hàng cuối cùng và chỉ chiếm 21% trên số doanh thu của cả vùng Nam Trung Bộ.


Những năm trước đây, các tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông, Gia Lai, Kon Tum, bằng nguồn vốn của địa phương đã đầu tư xây dựng một số khách sạn với đủ tiêu chuẩn để đón khách quốc tế như khách sạn Tây Nguyên, khách sạn Thắng Lợi (Buôn Ma Thuột), khách sạn Plâycu (Gia Lai) được nâng cấp, khách sạn Đắk Bla (Kon Tum). Lâm Đồng là tỉnh có điều kiện khí hậu thuận lợi cho phát triển du lịch, trong những năm qua đã có nhiều dự án đầu tư xây dựng khách sạn lớn ở trong tỉnh như khách sạn Palace, .... Ngoài hệ thống khách sạn liên doanh với nước ngoài, tỉnh và các thành phần kinh tế trong tỉnh đã đầu tư xây dựng, nâng cấp nhiều nhà nghỉ và khách sạn.


Tính đến năm 2004, vùng Tây Nguyên có 5.660 phòng khách sạn, nhà nghỉ (Đăk Lắk 1.320 phòng, Gia Lai 720 phòng, Kon Tum 370 phòng, Lâm Đồng 3.250 phòng), trong đó có 1.447 phòng quốc tế (Đắk Lắc 250 phòng, Gia Lai 175 phòng, Kon Tum 82 phòng, Lâm Đồng 920 phòng).


Bảng 27. Hiện trạng cơ sở lưu trú của các tỉnh Tây Nguyên


Đơn vị: phòng


		TT

		Tỉnh

		Năm 1992

		Năm 1993

		Năm 2004



		

		

		Tổng số phòng

		Phòng quốc tế

		Tổng số phòng

		Phòng quốc tế

		Tổng số phòng

		Phòng quốc tế



		1

		§¾kL¾k,


Đắk Nông

		53

		20

		78

		20

		1.320

		250



		2

		Gia Lai

		161

		7

		248

		14

		720

		175



		3

		Kon Tum

		30

		-

		30

		-

		370

		82



		4

		Lâm Đồng

		662

		152

		545

		160

		3.250

		920



		

		Toàn vùng

		906

		179

		901

		194

		5.660

		1.447





Nguồn: Viện nghiên cứu phát triển du lịch, năm 2004


Ngành du lịch Tây Nguyên tuy đã có phát triển nhưng còn nhỏ bé về quy mô, số lượng khách và doanh thu. Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành còn thiếu và lạc hậu, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác du lịch nhìn chung còn thấp: trình độ ngoại ngữ kém, kỹ thuật yếu, nhiều cán bộ, công nhân viên trong ngành du lịch chưa được qua các lớp đào tạo về nghiệp vụ du lịch, chưa thực sự thích ứng được với cơ chế thị trường về phong cách và kiến thích kinh doanh. 


2.2.3. Thực trạng phát triển các lĩnh vực xã hội


2.2.3.1. Giáo dục và đào tạo 


Phát triển giáo dục-đào tạo, nâng cao dân trí và trình độ chuyên môn kỹ thuật cho người lao động Tây Nguyên có ỹ nghĩa quyết định trực tiếp đến phát triển bền vững của vùng. Bởi vì, điều này không chỉ tạo ra nền tảng trí tuệ, kỹ năng lao động, mà còn là quá trình nâng cao nhận thức, giáo dục kiến thức và biện pháp để mọi người dân tham gia tích cực vào việc khai thác tài nguyên một cách có ý thức, hiệu quả, bảo vệ môi trường một cách tự giác và qua đó đảm bảo phát triển vùng bền vững.


Mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông từ bậc mầm non đến trung học phổ thông phát triển khá rộng khắp, thu hút ngày càng nhiều trẻ em, đặc biệt là trẻ em các dân tộc thiểu số đến trường, tỷ lệ nhập học tăng liên tục và đạt mức khá cao. Các trường dân tộc nội trú được thành lập ở cấp tỉnh, huyện thu hút số lượng khá lớn học sinh các dân tộc thiểu số. Đến năm 2004, toàn vùng có 1670 trường phổ thông, trong đó 945 trường tiểu học, 472 THCS, 68 trường THPT, 136 trường PTCS, 49 trường trung học, số học sinh phổ thông với 1,2 triệu học sinh, 47,1 nghìn giáo viên. Tính bình quân trên 1 vạn dân vào năm 2000 có 3638 học sinh và 154 giáo viên, năm 2004 là 4250 học sinh và 176 giáo viên.


Đào tạo đại học-cao đẳng được hình thành và phát triển. Trong vùng có hai trường đại học với quy mô khá lớn là Đại học Tây Nguyên có chức năng như một Đại học vùng và Đại học Đà Lạt. Đồng thời, trên địa bàn các tỉnh trong vùng còn có 4 trường cao đẳng (chủ yếu là cao đẳng sư phạm) và 12 trường trung học chuyên nghiệp với 7.836 học sinh. Tổng số sinh viên đại học cao đẳng năm 2004 có 24.485 người, với 55 sinh viên trên 10.000 dân (trung bình cả nước là 114 sinh viên/10.000 dân). Những cơ sở đào tạo này là nơi đào tạo cán bộ chuyên môn chủ yếu thuộc các ngành nghề phục vụ nhu cầu đời sống, dân sinh, trực tiếp tác động vào quá trình phát triển nguồn nhân lực và phát triển KT-XH trong vùng: sư phạm, nông-lâm nghiệp, y học... 


Đào tạo nghề bước đầu được hình thành và phát triển, song còn nhiều hạn chế do màng lưới cơ sở đào tạo còn mỏng, trang bị kỹ thuật cho việc đào tạo thiếu và lạc hậu, thiếu nhiều ngành nghề đào tạo và chất lượng đào tạo còn chưa cao. 


Cùng với nhiều tiến bộ đáng kể về phát triển giáo dục-đào tạo, song vẫn còn tồn tại nhiều bất cập là nguy cơ đe doạ đến sự phát triển bền vững về KT-XH, phát triển nguồn nhân lực của vùng nói chung và lĩnh vực giáo dục-đào tạo nói riêng:


- Tỷ lệ nhập học thấp. Tỷ lệ nhập học ở cấp mẫu giáo chỉ đạt 33%, bằng 2/3 mức trung bình của cả nước (khoảng 46,4%). Đặc biệt, tỷ lệ đi học mẫu giáo của trẻ em các dân tộc thiểu số rất thấp, làm hạn chế khả năng tiếp thu kiến thức và khiến các cháu gặp rất nhiều khó khăn khi bắt đầu vào học lớp 1 là nguyên nhân tỷ lệ bỏ học cao và ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng học tập của những năm học tiếp theo. Tỷ lệ nhập học của các cấp học phổ thông nhìn chung thấp nhiều so với mức trung bình cả nước (tỷ lệ nhập học đúng tuổi của cấp tiểu học là 82,3%, thấp nhất so với các vùng, của cấp THCS là 43,7%, thấp nhất so với các vùng, của cấp trung học phổ thông là 78%, cũng thấp nhất so với các vùng);


- Tỷ lệ lưu ban và bỏ học cao (ở cấp tiểu học tỷ lệ lưu ban là 5,86%, tỷ lệ bỏ học là 7,0-8,0%; ở cấp Tiểu học cơ sở tỷ lệ lưu ban là 3,19%, tỷ lệ bỏ học là 11,0-12,0%, ở cấp trung học phổ thông tỷ lệ lưu ban là 9,0-10,0%- đều ở mức cao nhất nhì trong số các vùng) đang và sẽ ảnh hướng xấu đến chất lượng nguồn nhân lực của vùng. Trong vùng vẫn còn tới 43,55% số trẻ em trong độ tuổi 11 chưa tốt nghiệp cấp tiểu học; mới chỉ có 57,97% trẻ em trong độ tuổi 11-17 đang đi học các cấp THCS và THPT, vẫn còn tới 42,03% trong nhóm tuổi này ở ngoài nhà trường.  

- Khả năng tiếp cận đến giáo dục thấp: Chỉ có 70% số xã có trường THCS. Tình trạng thiếu lớp học rất trầm trọng. Cấp tiểu học có 1,9 lớp/1phòng học, cấp THCS có 2,5 lớp/1 phòng học, tức là tình trạng học 3 ca còn rất phổ biến. Do nhiều xã chưa có trường THCS, mặc dù mỗi xã đều có trường tiểu học, song do diện tích rộng, dân cư phân tán, nên khoảng cách từ nhà đến trường lớn (3 Km) gây khó khăn cho trẻ em trong việc đến trường, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ nhập học thấp, tỷ lệ bỏ học cao. 


- Chất lượng cơ sở vật chất-kỹ thuật của trường, lớp học thấp (có đến 25% số phòng học của các trường tiểu học và 52% số phòng học của các trường ghép tiểu học+THCS thuộc loại chất lượng kém, tỷ lệ trường có phòng thí nghiệm, thư viện rất thấp...), thiếu giáo viên khá trầm trọng (ở cấp tiểu học có gần 1 giáo viên/lớp học trong khi định mức là 1,25; ở cấp THCS chỉ có 1,29 giáo viên/lớp, trong khi định mức là 1,75 giáo viên/lớp), tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn thấp (cấp tiểu học là 35,7%, cấp THCS là 78,5%, các trường ghép là 54,2%) vừa gây khó khăn cho việc thu hút trẻ em đến trường, nâng cao trình độ học vấn, vừa hạn chế việc nâng cao chất lượng giáo dục. Kết quả là chênh lệch về trình độ học vấn của dân số Tây Nguyên với các vùng khác, đặc biệt là về chất lượng ngày càng lớn. Đồng thời, chênh lệch về trình độ học vấn và đào tạo giữa dân tộc Kinh và các dân tộc thiểu số trong vùng có nguy cơ ngày càng doãng ra, làm cho giáo dục-đào tạo chưa thực sự hỗ trợ một cách có hiệu quả trong việc xoá đói-giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong vùng. 


- Mạng lưới trường phổ thông dân tộc nội trú dành cho trẻ em đồng bào các dân tộc thiểu số được xây dựng đến cấp huyện, song quy mô nhỏ bé nên chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của các cháu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho tỷ lệ đi học của trẻ em giảm nhanh ở các lứa tuổi và bậc học cao hơn (trung học cơ sở trở lên). 


Như vậy, chất lượng trường, lớp học còn thấp kém, việc tiếp cận giáo dục-đào tạo của nhân dân còn nhiều khó khăn do thiếu cơ sở và khoảng cách từ nhà đến trường lớn, chất lượng thấp và sự hạn chế về trình độ học vấn của đồng bào các dân tộc đang là những trở ngại lớn đối với phát triển KT-XH trong vùng.


2.2.3.2. Phát triển y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân


Đối với vùng Tây Nguyên, phát triển sự nghiệp y tế-chăm sóc sức khoẻ nhân dân đảm bảo phát triển bền vững không chỉ thể hiện trong việc tăng cường thể lực cho người dân, mà quan trọng hơn đó là sự biểu hiện, phản ánh sự quan tâm và chính sách chăm sóc sức khoẻ của Nhà nước đối với người dân trong vùng. Chính vì vậy, trong 30 năm qua, Nhà nước đã rất quan tâm và chú trọng đầu tư xây dựng màng lưới cơ sở y tế và thực hiện nhiều chương trình mục tiêu về chăm sóc sức khoẻ nhân dân vùng Tây Nguyên. 


Màng lưới cơ sở y tế trong vùng được hình thành khá đồng bộ từ bệnh viện tỉnh, huyện cho đến các phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã/phường và các cơ sở y tế tư nhân. Màng lưới các cơ sở y tế phát triển tương đối rộng khắp. Tính đến năm 2004, toàn vùng có 692 cơ sở y tế từ tuyến tỉnh đến xã, bao gồm:


Toàn vùng có 16 cơ sở y tế cấp tỉnh với 2.565 giường bệnh, trong đó có 8 bệnh viện với 2.390 giường bệnh; 2 khu điều trị phong với 60 giường bệnh; 4 khu điều dưỡng với 150 giường bệnh và 2 cơ sở y tế khác với 35 giường bệnh. Tổng số giường bệnh/vạn dân là 19,3 giường, với 3,75 bác sĩ, đến năm 2004 là 17,94 giường và 4,3 bác sĩ.


Tuyến cơ sở với 670 cơ sở y tế tuyến cơ sở với 5.424 giường bệnh, trong đó có 49 bệnh viện huyện với 2.595 giường; 37 Phòng khám đa khoa khu vực với 400 giường; 1 Nhà hộ sinh khu vực với 30 giường và 583 Trạm y tế xã/phường với 2.399 giường bệnh. Toàn vùng vẫn còn 41 xã chưa có Trạm y tế xã, trong đó Gia Lai 26 xã, Đăk Lăk và Đăk Nông 10 xã và Lâm Đồng 5 xã.


Mặc dù nhiều xã có bác sỹ, song nhìn chung tỷ lệ này còn thấp: Tỷ lệ xã có bác sỹ là 52,7% (cả nước là 65,4%); tỷ lệ xã có y sỹ sản khoa hoặc nữ hộ sinh là 94,7% (cả nước là 93,1%). Tính trung bình trong vùng 1 trạm y tế xã phục vụ 7.482 dân, thấp hơn so với trung bình của cả nước (1 trạm phục vụ 7.745 dân) và 1 giường bệnh phục vụ 557 người, trong khi đó mức trung bình của cả nước là 447 người. 


Ngoài ra, còn có hệ thống y tế thôn bản và các phòng khám tư nhân. Số thôn, bản có nhân viên y tế hoạt động là 5.905, chiếm 87,7% tổng số thôn bản của vùng với tổng số nhân viên y tế thôn bản là 5.925 người. Như vậy, cho đến nay vẫn còn 726 thôn bản chưa có nhân viên y tế hoạt động. Thực trạng trang thiết bị ngành y tế vùng Tây Nguyên còn yếu kém, thu hẹp khả năng cung cấp và hạn chế chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho nhân dân trong vùng, nhất là các dịch vụ y tế tiến tiến, hiện đại chất lượng cao.


Cùng với chủ trương tập trung đầu tư xây dựng các cơ sở y tế trong vùng, Nhà nước đang thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người dân vùng Tây Nguyên trong việc khám chữa bệnh như cấp thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc thiểu số, cấp Thẻ BHYT cho người nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số, thực hiện các Chương trình mục tiêu về y tế về phòng chống bệnh sốt rét, bệnh phong, bệnh bướu cổ, suy dinh dưỡng trẻ em... Việc giáo dục, phố biến các kiến thức về sức khoẻ và phòng, chống bệnh tật, nhất là những bệnh điển hình, phổ biến trong vùng được đẩy mạnh thường xuyên.


Nhìn chung, nhờ các chính sách của nhà nước và sự tiến bộ về nhận thức, sự tham gia tích cực của người dân trong vùng vào các chương trình sức khoẻ, nhiều bệnh tật được đẩy lùi, tình trạng thể lực của nhân dân được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, Tây Nguyên hiện vẫn là vùng chứa đựng khá nhiều nguy cơ tiềm ẩn làm tổn hại đến sức khoẻ và thể lực của nhân dân trong vùng còn nhiều bất cập. 


Trong vùng còn có một số đặc điểm nổi bật về tình trạng bệnh tật của dân cư là: các bệnh lây nhiễm mang tính xã hội như bệnh sốt rét, lao, phong, HIV/AIDS, các bệnh truyền nhiễm, thiếu các chất vi lượng (70% thiếu sắt)... còn khá phổ biến và có nguy cơ tái diễn, lan rộng. Bệnh sốt rét hiện vẫn còn là bệnh phổ biến ở trong vùng đe doạ tình trạng thể lực và tính mạng của người dân. Tỷ lệ người mắc bệnh sốt rét tính trên 100.000 dân của Tây Nguyên là 869 người, còn mức trung bình của cả nước chỉ có 203 người. Số người mắc sốt rét của vùng chiếm đến 24,2% tổng số người mắc bệnh sốt rét của cả nước năm 2004. 


Do ít chú trọng đến tình trạng sức khoẻ phụ nữ nói chung và phụ nữ có thai nói riêng, cùng với màng lưới cơ sở y tế chất lượng thấp, nên tình trạng thai biến sản khoa còn phổ biến và chiếm tỷ lệ cao. Số người bị tai biến sản khoa năm 2004 của vùng chiếm đến 7,8% của cả nước (trong khi đó tỷ trong phụ nữ của vùng so cả nước chỉ vào khoảng 5,5%). Như vậy, tỷ lệ tai biến sản khoa của vùng cao gấp 1,5 lần mức trung bình của cả nước. Tỷ lệ nhiễm HIV trong vùng đang có xu hướng tăng nhanh, đặc biệt là ở Đăk Lăk (theo Điều tra y tế quốc gia), tỷ lệ người mại dâm ở Đăk Lăk nhiễm HIV/AIDS cao gấp 4 lần ở TP Hồ Chí Minh, trong khi đó thì nhận thức của đồng bào về các con đường truyền bệnh và tầm quan trọng của việc phòng chống lại thấp hơn nhiều so với người Kinh. 


Tiếp cận các dịch vụ y tế của nhân dân, đặc biệt là của bộ phận đồng bào các dân tộc thiểu số, những người ở các vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Ngoài việc bị hạn chế bởi khả năng chi trả thấp, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế không cao và mặc dù đã được Nhà nước hỗ trợ bằng các chính sách ưu đãi đối với người nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, song các nhóm dân cư này vẫn rất khó khăn do khoảng cách từ nơi ở đến các cơ sở y tế (đặc biệt là cơ sở y tế trình độ cao như bệnh viện tỉnh) rất lớn. Khoảng cách trung bình đến. Phòng khám đa khoa khu vực là 15 Km; đến bệnh viện huyện là 13 Km và đến bệnh viện tỉnh là 65 Km. 


Chất lượng các dịch vụ y tế còn thấp kém, đặc biệt là ở tuyến cơ sở, nơi người dân Tây Nguyên có khả năng tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng, thuận tiện nhất, thể hiện ở những đặc điểm sau: 46% trạm y tế xã không đủ điều kiện về vệ sinh (cả nước là13%); 52,7% Trạm y tế xã có bác sỹ (cả nước là 65,4%); 13% trạm y tế xã thiếu nhân viên y tế; 18% trạm y tế xã không có cán bộ y tế đủ trình độ chuyên môn (cả nước là 28%); 77,3% trạm y tế xã thiếu và thuốc men không tốt (cả nước là 34,4%). Cơ sở hạ tầng của vùng kém phát triển và lạc hậu (chỉ có 76,2% số xã, 58,4 % số thôn có điện và 86,7% số thôn có đường ô tô) cũng là những trở ngại lớn đối với người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế. 


2.2.3.3. Văn hoá- thông tin, phát thanh, truyền hình, bảo tồn, bảo tàng


Văn hoá truyền thống Tây Nguyên là văn hoá mang tính cộng đồng tiền giai cấp của nông dân cao nguyên, văn hoá mang tính chất bản địa, văn hoá mang tính chất sinh hoạt lễ thức, văn hoá mang tính truyền miệng và sử dụng vật liệu không bền. Đây là những đặc điểm văn hoá truyền thống chính của vùng Tây Nguyên, song qua nghiên cứu thấy rằng tuy toàn bộ Tây Nguyên mang tính thống nhất cao nhưng không phải là một vùng đồng nhất mà nó có tính chất và các sắc thái địa phương như sắc thái Bắc, Trung, Nam Tây Nguyên. Văn hoá Tây Nguyên đa dạng, phong phú và phát triển không đồng đều vì đó là nền văn hoá của các dân tộc bản địa và các dân tộc di cư tới từ các miền khác nhau của cả nước. Sự chênh lệch và khác biệt giữa cư dân sống gần đô thị và dọc trục giao thông với cư dân sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, giữa đô thị và nông thôn.


Văn hoá, đặc biệt là văn hoá cổ truyền của các dân tộc bản địa Tây Nguyên rất phong phú đa dạng (trên 40 dân tộc khác nhau) nhiều nét văn hoá khá nguyên thuỷ và thô sơ chưa chịu ảnh hưởng của các nền văn minh khác, vì vậy cần phải bảo tồn và phát huy vốn văn hoá đặc sắc này trong sự nghiệp chung của cả vùng, cũng như sự phát triển của mỗi dân tộc.


Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của vùng hiện nay rất mỏng. Toàn vùng chỉ có 6 đơn vị nghệ thuật, 2 rạp hát, 34 đơn vị chiếu bóng, 16 rạp chiếu bóng, trong vùng có tỉnh Kon Tum không có đơn vị nghệ thuật nào.


Đến nay, tỷ lệ hộ được nghe phát thanh và xem truyền hình là 70% và 60%. Tuy nhiên, cơ sở vật chất cho các lĩnh vực hoạt động này còn thiếu, lạc hậu, đang đặt ra cấp thiết đối với các tỉnh; việc đẩy mạnh xã hội hoá một số hoạt động của lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể dục thể thao theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ ở vùng này còn gặp nhiều khó khăn.


Tất cả các đài phát thanh truyền hình ở Tây Nguyên đều phát chương trình địa phương hàng ngày (Riêng đài Kon Tum mới có 5 chương trình/tuần) và tiếp sóng các chương trình VTV1, VTV3 của đài truyền hình Việt Nam. Ngoài ra các đài đều có phát thanh truyền hình bằng tiếng dân tộc, cụ thể là:


- Đài Đăk Lăk, tiếng £®ª 15 phút/ chương trình tối thứ 2,4,6


- Đài Lâm Đồng tiếng K’ho 15 phút/ngày. Riêng ngày chủ nhật phát 30 phút gồm tin tức và ca nhạc.


- Đài Gia Lai, tiếng Gia Rai và Bana ( mỗi chương trình 15 phút).


- Đài Kon Tum tiếng Stiªng 15 phót/ch­¬ng tr×nh/tuÇn.


Bảng 28. Diện phủ sóng truyền hình tính theo % dân số năm 2004


		Tỉnh

		Dân số

		Phủ sóng (%)

		Diện được
phủ sóng



		Gia Lai

		988.970

		63

		623.501



		Kon Tum

		314.092

		65

		204.159



		§¨k L¨k và §¨k Nông

		1.896.331

		62

		1.175.725



		Lâm Đồng

		998.970

		65

		648.842





Nguồn: Vụ Tổng hợp, Tổng cục Thống kê, 2004


2.2.3.4. Mức sống dân cư, xoá đói giảm nghèo


Mức sống dân cư và tình trạng đói nghèo tác động trực tiếp đến quá trình phát triển bền vững của vùng Tây Nguyên.


Về thu nhập dân cư. Do kinh tế liên tục tăng trưởng và những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, mức sống của nhân dân Tây Nguyên liên tục được cải thiện, thể hiện ở mức thu nhập bình quân đầu người ở cả khu vực đô thị và nông thôn đều tăng.


Theo kết quả điều tra mức sống, thu nhập bình quân đầu người/tháng của vùng năm 2003 là gần 244 ngàn đồng/người, chỉ bằng 0,46 lần mức bình quân của cả nước. Tuy nhiên, lại giảm đáng kể cả về so với thời gian trước năm 1999 và so với mức trung bình của cả nước (khi đó thu nhập bình quân đầu người của Tây Nguyên đều cao hơn mức trung bình cả nước và tăng nhanh do được hưởng lợi từ giá cà phê ở mức cao và sản lượng cà phê tăng nhanh) và trở lại xấp xỉ mức thu nhập của năm 1995. 


Bảng 29. Thu nhập và chênh lệch về thu nhập bình quân đầu người/tháng
của vùng Tây Nguyên so với mức trung bình cả nước (theo giá thực tế)


		

		Thu nhËp/ng­êi


(1000 ®)

		Chênh lệch của vùng so cả nước (lần)



		

		1995

		1999

		2004

		1995

		1999

		2004



		Cả nước

		206,1

		295,0

		356,1

		1,00

		1,00

		1,00



		Tây Nguyên

		241,1

		344,7

		244,0

		1,17

		1,17

		0,46





Nguồn: Niên giám Thống kê 2004. NXB Thống kê. Hà Nội, 2005  


Thu nhập bình quân đầu người/tháng
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Thu nhập của dân cư trong vùng chủ yếu là từ các hoạt động tự làm nông nghiệp, tự làm CN-XD-DV (mà chủ yếu là kinh tế hộ gia đình), nên có những biểu hiện kém ổn định (do tác động của nhiều yếu tố, trong đó thị trường đóng vai trò quan trọng nhất với thể hiện rõ nhất là sự tăng giảm khó lường của giá cà phê- nguồn thu nhập quan trọng nhất của dân cư trong vùng) và chứng tỏ thị trường sức lao động trong vùng chưa phát triển. 


Chênh lệch về thu nhập giữa nhóm dân cư có thu nhập cao nhất và nhóm dân cư có mức thu nhập thấp nhất ngày càng doãng ra, mặc dù còn thấp so với cả nước và các vùng phát triển khác. Chênh lệch về thu nhập giữa 20% dân số có thu nhập cao nhất và 20% dân số có thu nhập thấp nhất là 6,75 lần, còn của cả nước là 8,14 lần, của vùng Đông Nam Bộ là 8,73 lần. Nếu ngoại suy theo xu thế của các vùng phát triển, thì cùng với quá trình tăng thu nhập, khoảng cách chênh lệch về thu nhập, khoảng cách giàu-nghèo mà trong đó chủ yếu là sự chênh lệch về thu nhập giữa các dân tộc ở vùng sẽ ngày càng lớn là điều cần phải được khuyến cáo trước nhằm có giải pháp ngăn ngừa để đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững.


Bảng 30. Cơ cấu thu nhập của dân cư theo nguồn năm 2004 


Đơn vị: %


		

		Tổng 


số

		Trong đó:



		

		

		Tiền lương, tiền công

		Tự làm nông, lâm, thuỷ sản

		Tự làm CN-XD-DV

		Các nguồn khác



		Cả nước

		100,00

		32,63

		28,44

		22,79

		16,16



		Tây Nguyên

		100,00

		25,26

		49,26

		16,13

		9,34



		Đông Nam Bộ

		100,00

		45,38

		11,64

		25,54

		17,43



		ĐB Sông Cửu Long

		100,00

		24,75

		37,32

		24,25

		13,67





Nguồn: Niên giám Thống kê 2004. NXB Thống kê. Hà Nội, 2004 


Cơ cấu thu nhập của dân cư theo nguồn năm 2004
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Thu nhập bình quân đầu người của vùng luôn cao hơn GDP bình quân đầu người (so với GDP bình quân đầu người, thu nhập bình quân đầu người cao gấp 1,27 lần năm 1995, 1,3 lần năm 1999 và 1,02 lần năm 2004). Đó là do kết quả của các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với Tây Nguyên. 


Bảng 31. Tỷ lệ phần trăm của thu nhập bình quân đầu người so với
GDP bình quân đầu người của cả nước và Tây Nguyên thời kỳ 1995-2004 (%)


		

		1995

		1999

		2004



		 Cả nước

		85,82

		76,91

		68,30



		- Tây Nguyên

		126,60

		130,02

		102,06



		- Đông Nam Bộ

		61,98

		55,02

		45,05





Tỷ lệ % của thu nhập bình quân đầu người


so với GDP bình quân đầu người
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Mức sống vật chất của người dân Tây Nguyên được cải thiện, song còn thấp hơn so với mức trung bình của cả nước và vùng phát triển. Tổng mức tiêu dùng chung bình quân đầu người/tháng của vùng là gần 202 ngàn đồng, bằng 75,4% mức trung bình của cả nước và chỉ bằng 48% của vùng Đông Nam Bộ. Các mức tiêu dùng về lương thực-thực phẩm, tài sản và đồ dùng lâu bền, tiện nghi sinh hoạt hàng ngày đều thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của cả nước và vùng phát triển;


Bảng 32. Mức tiêu dùng và điều kiện sinh hoạt của người dân Tây Nguyên


		

		Tây Nguyên

		Mức trung bình của cả nước

		Vùng Đông Nam Bộ



		1. Mức tiêu dùng cho đời sống / người / tháng (1.000đ)

		201,83

		268,35

		447,59



		
- Chi cho ăn, uống

		118,26

		151,96

		235,65



		
- Chi không phải ăn uống

		83,57

		116,38

		211,93



		2. Tỷ lệ hộ có đồ dùng lâu bền (%)

		93,67

		96,86

		98,47



		3. Giá trị đồ dùng lâu bền BQ/hộ (Tr.đ)

		7,542

		9,041

		16,079



		4. Tỷ lệ hộ có nhà kiên cố (%)

		8,74

		17,18

		16,12



		5. Tỷ lệ hộ có nhà tạm (%)

		28,21

		24,56

		22,58



		6. Tỷ lệ hộ được dùng nước máy (%)

		9,87

		13,66

		31,26



		7. Tỷ lệ hộ không có hố xí (%)

		61,05

		30,07

		25,21



		8. Tỷ lệ hộ dùng điện thắp sáng (%)

		70,22

		86,49

		92,10



		9. Tỷ lệ hộ có máy tính (%)

		1,38

		2,58

		8,70



		10. Tỷ lệ hộ có máy tính kết nối internet so với tổng số hộ có máy tính (%)

		11,40

		19,06

		23,12





Nguồn: Niên giám Thống kê 2004. NXB Thống kê. Hà Nội, 2005 


Như vậy, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Tây Nguyên mặc dù được tiếp cận, hội nhập, hòa đồng với xu thế phát triển chung của cả nước, song nhìn chung vẫn còn thấp so với cả nước và nhất là các vùng phát triển. Việc tiếp tục cải thiện và nâng cao mức sống cho nhân dân, mà trước hết là đồng bào các dân tộc thiểu số phải dựa trên cơ sở đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng và đồng thời phải thực hiện những chính sách điều tiết ngân sách cho các tỉnh trong vùng, thực hiện hỗ trợ về phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp các dịch vụ về giáo dục, y tế, phát triển văn hoá truyền thống... để người dân thực sự được thụ hưởng các thành quả phát triển và chính sách ưu đãi của Nhà nước.


 Về tình trạng nghèo đói. Một trong những thách thức đe doạ đến tính bền vững của phát triển ở Tây Nguyên là tỷ lệ nghèo đói còn cao và chỉ giảm rất chậm. 


Theo điều tra mức sống (ĐTMS) năm 2004, tỷ lệ nghèo chung theo phương pháp tính của Tổng cục thống kê (phương pháp chuẩn quốc tế) ở Tây Nguyên là 51,8%, cao thứ hai, chỉ sau vùng Tây Bắc (là 68,7%) và cao gấp 1,8 lần tỷ lệ nghèo chung của cả nước. 


Bảng 33. Tỷ lệ nghèo năm 2004 của Tây Nguyên và các vùng (%)


		

		Tỷ lệ nghèo chung

		Tỷ lệ nghèo lương thực


- thực phẩm



		Tây Nguyên

		51,80

		17,59



		Cả nước

		28,90

		9,96



		
- Thành thị

		6,60

		3,61



		
- Nông thôn

		35,70

		11,99



		Các vùng

		

		



		1. Đồng bằng Sông Hồng

		22,60

		6,80



		2. Đông Bắc

		38,0

		14,14



		3. Tây Bắc

		68,70

		26,66



		4. Bắc Trung Bộ

		44,40

		18,51



		5. Duyên hải Nam Trung Bộ

		25,20

		9,95



		6. Đông Nam Bộ

		10,70

		2,22



		7. ĐB Sông Cửu long

		23,20

		7,57





Nguồn: Số liệu về các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Bộ KH & ĐT. Hà Nội, 2005 


Tỷ lệ nghèo năm 2004 của Tây Nguyên và các vùng trong cả nước
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Tỷ lệ nghèo đói của vùng đã giảm từ 70% năm 1992 xuống 52,4% năm 1997 và 51,8% năm 2004. So với năm 1997, tỷ lệ nghèo đói của vùng chỉ giảm được 0,8 điểm % (từ 52,4% xuống 51,8%), trong khi đó của cả nước giảm được 8,47 điểm % (từ 37,37% xuống 28,9%),vùng Duyên hải Nam Trung bộ giảm được 10 điểm % (từ 35,21% xuống 25,2%, ĐB Sông Hồng giảm được 6,1 điểm % (từ 28,66% xuống 22,6%) và ĐB Sông Cửu Long giảm được 13,2 điểm % (từ 36,92% xuống 23,2%).


Cùng với việc tỷ lệ nghèo đói còn cao và giảm rất chậm, mặc dù Nhà nước thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo ở Tây Nguyên, song mức độ thụ hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người nghèo rất thấp. Trong tổng số hộ nghèo của vùng, tỷ lệ hộ nghèo được hưởng các chế độ ưu đãi của Chính phủ chỉ là 13,94%, chỉ bằng 1/2 tỷ lệ chung của cả nước (mức trung bình cả nước là 29,3%, còn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có mức cao nhất là 48,8%); tỷ lệ hộ nghèo được vay vốn ở Tây Nguyên là 22,8%, trong khi đó tỷ lệ chung của cả nước là 32,5% và vùng Bắc Trung Bộ đạt mức cao nhất là 43,1%. Đó không chỉ là những nguyên nhân của tình trạng tỷ lệ nghèo ở Tây Nguyên giảm chậm, mà còn là những biểu hiện của sự bất bình đẳng, là nguy cơ đe doạ mục tiêu phát triển bền vững của vùng.


2.3. Kết cấu hạ tầng


2.3.1. Giao thông vận tải


Mạng lưới giao thông vận tải vùng Tây Nguyên là một bộ phận của hệ thống mạng lưới vận tải chung trong cả nước, hoà nhập vào mạng giao thông quốc tế sang Lào và Campuchia. Mạng lưới giao thông vận tải vùng này chủ yếu là giao thông đường bộ và hàng không. Đến năm 2004 vùng Tây Nguyên đã có 1978 km đường quốc lộ, 1520 km đường tỉnh lộ, 4120 km đường huyện lộ và 5326 km đường giao thông nông thôn. Mật độ đường 0,4 km/1 kmP2Pso với trung bình của cả nước còn thấp. Các tuyến đường giao thông huyết mạch đã được cải tạo, 10 tuyến quốc lộ đều đã được khôi phục, nâng cấp; các sân bay được cải tạo, kéo dài đường băng... đảm bảo cho Tây Nguyên giao lưu thuận lợi hơn với vùng Đông Nam bộ, Duyên hải Nam Trung bộ và với cả Lào, Campuchia. Mạng lưới đường tỉnh lộ, huyện lộ và giao thông nông thôn được cải thiện đáng kể, tuy nhiên còn 7 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã. Đã có 122 xã có bưu cục, bình quân khoảng 34 nghìn dân có 1 bưu cục với bán kính phục vụ khoảng 21 km. Toàn vùng có trên 400 xã có điện thoại tới trung tâm xã (chiếm 67% tổng số xã).


Các Quốc lộ chính là:


- Quốc lộ 14 chạy từ đèo Lò Xo (Kon Tum) đến Kiến Đức (Đăk Nông) dài 545 km qua Kon Tum: 162km, qua Gia Lai: 111km, qua Đăk Lăk và Đak Nông: 273km. Đây là tuyến đường dọc chạy xuyên suốt các tỉnh Tây Nguyên, là tuyến đường xương sống của vùng. 


- Quốc lộ 24 từ Thạch Trụ (Quảng Ngãi) đi Kon Tum dài 164 km qua tỉnh Kon Tum 99 km.


- Quốc lộ 40 từ Đăktô đi Plâyku sang Lào qua Tây Nguyên 20,5 km.


- Quốc lộ 19 từ cầu Bà Di (Bình Định) đi Plâyku- Đăk Tô sang Lào chạy qua Gia Lai 168 km. Đây là một trong những chuyến đường ngang quan trọng của vùng Tây Nguyên, nối vùng Tây Nguyên với cảng Quy Nhơn, chất lượng đường tương đối tốt.


- Quốc lộ 25 từ Tuy Hoà (Phú Yên) đi Mỹ Thạch (Gia Lai) dài 183 km qua địa phận Gia Lai 111 km.


- Quốc lộ 26 dài 151 km từ Ninh Hoà (Khánh Hoà) đi Buôn Ma Thuột qua tỉnh Đăk Lăk 119 km.


- Quốc lộ 27 từ Buôn Ma Thuột đi Phan Rang chạy qua tỉnh Đăk Lăk 84 km


- Quốc lộ 28 dài 178 km từ Long Thạch (Bình Thuận) đi Đăk Nông qua Đăk Lăk 


- Quốc lộ 20 dài 200 km từ ngã ba Dầu dây lên thành phố Đà Lạt


Tình trạng mặt đường các tuyến quốc lộ: Đường láng nhựa: 1.210,5 km chiếm 79,9%; đường đá dăm: 39,5 km chiếm 2,6%; đường cấp phối: 113,2 km chiếm 7,5%; đường đất: 151,8 km chiếm 10,0%. Cầu trên quốc lộ gồm 257 chiếc với chiều dài 7.530 m trong đó cầu vĩnh cửu 235 chiếc với chiều dài 7.120 m, cầu bán vĩnh cửu 22 chiếc với chiều dài 410 m. Cống: cống trên các tuyến quốc lộ ở Tây Nguyên có 1.185 chiếc với chiều dài 18.045 m, trong đó cống vĩnh cửu 907 chiếc, dài 14.372 m, còn lại là cống tạm 305 chiếc với chiều dài 3.674 m


Đường tỉnh: chiều dài tỉnh lộ của 3 tỉnh là 1.392 km, trong đó Kon Tum 3 đường với chiều dài 176 km, Gia Lai có 12 đường với chiều dài 583 km, Đăk Lăk có 10 tuyến với chiều dài 633 km. Tình trạng mặt đường: đường rải nhựa: 81,7 km chiếm 5,8%, đường đá dăm 26 km chiếm 1,8% đường cấp phối 485 km chiếm 34,8%, đường đất 799 km chiếm 57,6%. Trên toàn tuyến tỉnh lộ của các tỉnh Tây Nguyên có 92 cầu với chiều dài 1.481 m, trong đó cầu vĩnh cửu 54 chiếc với chiều dài 955 m, còn lại cầu bán vĩnh cửu 38 chiếc với chiều dài 526 m. Số lượng cống trên tỉnh lộ là 1.071 cái với chiều dài 7.024 m, trong đó cống tạm còn 869 chiếc với chiều dài 8.508 m chiếm 51%.


Đường huyện, xã, thôn: vùng Tây Nguyên có 6.507 đường huyện và 14.780 km đường xã thôn, phần lớn đường huyện, xã, thôn là đường đất, ở trung tâm huyện chỉ có 2- 3 km đường rải nhựa. Tỷ lệ đường huyện, thị và đường tỉnh chỉ có 5% rải nhựa còn lại là đường cấp phối, đá dăm và đường đất chiếm tới 85%. Đường xã hoàn toàn là đường đất nối thôn xã bản làng phục vụ giao thông nông thôn. Nhưng chỉ có khoảng 80% đường xã được thông suốt bốn mùa. Mật độ chung đường tính tới huyện là 0,15 km/kmP2P, bằng 78% so với mức cả nước (0,2 km/kmP2P) là tương đối cao so với các vùng miền khác. Còn mật độ tỷ lệ đường bộ so với dân số như sau: 3 km/1000 dân trong khi đó cả nước là 0,78 km/1000 dân.


Sân bay: Khu vực Tây Nguyên có 3 sân bay đã khai thác và nhu cầu 3 sân bay này sẽ được nâng lên do có nhiều công trình xây dựng và tốc độ phát triẻn kinh tế nhanh tại vùng này. Gia Lai có sân bay Plâyku thuộc loại cấp IV và trực thuộc cụm cảng miền Trung diện tích nhà ga 350mP2P có một đường băng dài 1.828 m với năng lực hàng năm 0,5 triệu hành khách/năm. Hàng năm đã vận chuyển 21.000 -23.000 lượt khách, bình quân 58 hành khách/ngày. Đăk Lăk có sân bay Buôn Ma Thuột thuộc loại cấp III và trực thuộc cụm cảng hàng không phía Nam. Diện tích nhà ga 1.150 mP2P, có một đường băng dài 1.800 m. Từ sân bay này cũng có các tuyến bay đi các thành phố trong nước như đi Hà Nội có 3- 5 chuyến trong tuần. Tuy mới được sữa chữa lại nhưng ở đây vẫn đang sử dụng loại máy bay cỡ nhỏ 50- 60 khách/chuyến. Lâm Đồng có sân bay Liên Khương thuộc cấp III, từ sân bay có các chuyến bay đi TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. 


Giao thông thuỷ ở khu vực Tây Nguyên không được thuận lợi như ở các vùng núi phía Bắc. Thực tế ở đây chưa khai thác giao thông đường thuỷ. Sông ở Tây Nguyên được chảy về hai phía, phía Đông có các sông như sông Côn, sông Ba, các sông như Srepok, Sa Thày đều chảy về phía Tây. Những sông suối ngắn có độ dốc lớn, nước chảy xiết về mùa mưa và khô kiệt về mùa khô nên khó có thể phục vụ giao thông. Diện tích hồ tại khu vực gần 130 kmP2P, có những hồ lớn như hồ Đa Nhim (3.700 ha), nhưng vẫn chưa có nhu cầu vận tải thuỷ trong các hồ này vì dân thưa, hàng hoá phát triển chưa nhiều, nên nhu cầu vận tải thủy chưa đặt ra cấp thiết.
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Chuẩn bị cho công trường xây dựng đường
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Taluy bị sạt lở trong mùa mưa


2.3.2. Hệ thống cấp điện


Đến năm 1993 hệ thống năng lượng điện lực Tây Nguyên vẫn là một hệ thống độc lập với các nhà máy phát thuỷ điện và diezel tại chỗ, cung cấp điện cho từng khu vực sản xuất và sinh hoạt chủ yếu ở các thị xã và thị trấn huyện. Năm 2004, bình quân điện đầu người ở Tây Nguyên là 30,5 kwh/người/năm, thấp so với toàn quốc là 110,4 kwh/người/năm.


Đến năm 2004, hệ thống điện Tây Nguyên được cải thiện một bước quan trọng do đã nối với lưới điện quốc gia sau khi hoàn thành đường dây 500 kV Bắc- Nam thông qua trạm biến áp 500 kV/220 kV Plâyku (450 MVA) đặt tại Plâyku là một trong 4 trạm 500 kV của đường dây siêu cao Bắc- Nam. Hệ thống lưới điện chuyên tải 220 kV và 110 kV tới được hầu hết các huyện vùng xa và vùng cao ở Tây Nguyên, 100% số huyện của vùng Tây Nguyên đã có điện, trong số 479 xã của toàn vùng thì có 385 xã có điện, chiếm tỷ trọng 76,2%, các xã còn lại chưa có điện là các xã ở vùng cao, vùng xa.


Tây Nguyên được cấp điện bởi hai nguồn: nguồn điện từ lưới điện quốc gia và nguồn điện tại chỗ. Nguồn điện quốc gia: được lấy từ trạm 500 kV/220 kV Plâyku (450 MVA) và cung cấp điện cho các tỉnh trong vùng như sau:


Tỉnh Gia Lai: được cấp bởi trạm biến áp nguồn 220 kV/110 kV Plâyku (1x 125MVA) và trạm 110kV/35kV/10kV, biển Hồ (1 x 25 MVA).


Tỉnh Kon Tum: được cấp bởi trạm 110kV/35kV/10kV Kon Tum (1 x 25 MVA) qua đường dây 110kV Pleiku- Kon Tum (AC-185) dài 30km.


Tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông: được cấp bởi trạm 110kV/35kV/10kV Buôn Ma Thuột qua đường dây 220 kV Plâyku- Krôngbuk dài 145 km (hiện tại vận hành 110 kV), và 110kV Krôngbuk- Buôn Ma Thuột (AC-185) dài 40 km.


Tỉnh Lâm Đồng: được cấp bởi nguồn thuỷ điện (Suối Vàng và Lộc Phát) và điezel tại chỗ (Bảo Lộc, Càn Rang, Di Linh) tổng số 7,8 MW. Lưới điện 113km- 35 kV; 71,3km- 31,5kV; 135,5- 15kV; 24,7km- 10kV; 19,6km- 8,6kV; 113,4km- 6,6kV; 415km- 0,2- 0,4kV. Trạm biến thế điện tổng cộng 454 trạm, 628MBT, 69.878kVA, trong đó trạm nâng thế là 6 trạm, 13 MBT, 7.900 kVA, trạm trung gia có 9 trạm, 11 MBT, 17- 525 kVA, trạm phân phối 439 trạm, 604 MBT, 44.453 kVA.


Tổng công suất đặt của các trạm thuỷ điện nhỏ ở Tây Nguyên khoảng 22.000MW, trong đó phải kể đến nhà máy thuỷ điện Đrâylinh (Đăk Lăk) có công suất đặt Pđ = 12 MW, với 3 tổ máy (3 x 4 MW), sản lượng điện dự tính là 91 triệu kWh. Tuy nhiên, thực tế chỉ đạt được sản lượng là 37,5 triệu kWh do phụ thuộc vào mùa mưa, khô. Một số trạm thuỷ điện cỡ nhỏ vận hành không ổn định do máy móc thiết bị không đồng bộ.


Số lượng, loại, công suất phát điện thực tế của các nguồn điện tại chỗ ở Tây Nguyên được thống kê trong bảng dưới đây, chỉ tính các máy phát điện có công suất P>50kW chưa kể đến các máy phát điện cỡ nhỏ do các tổ hợp hoặc cá thể, gia đình sử dụng.


Bảng 34. Nguồn điện tại chỗ ở Tây Nguyên


		

		Tổng số

		§iezel

		Thuỷ điện



		

		Số tổ máy

		Tổng P® (kW)

		Tổng P® (kW)

		Số tổ máy

		Tổng P® (kW)

		Tổng P® (kW)

		Số tổ máy

		Tổng P® (kW)

		Tổng P® (kW)



		- §¨k L¨k + §¨k Nông

		43

		25.120

		20.540

		20

		10.450

		6.270

		23

		14.670

		14.270



		(§r©y-linh)

		(3)

		12.000

		

		

		

		

		(3)

		12.000

		



		- Gia Lai

		82

		20.365

		16.300

		71

		17.795

		14.130

		11

		2.570

		2.170



		- Kon Tum

		23

		4.870

		3.025

		20

		4.045

		2.445

		3

		825

		580



		- Lâm Đồng

		35

		7.865

		

		20

		4.165

		3.000

		15

		3.700

		3.700



		Tổng

		183

		58.220

		39.865

		131

		36.455

		25.845

		52

		21.765

		20.720





Nguồn: Viện Năng lượng, 2004


Tăng trưởng điện năng trung bình trong giai đoạn 1995- 2004 ở Tây Nguyên đạt 28,2%- do địa bàn Tây Nguyên đã nhận điện lưới quốc gia. Tiêu thụ điện ở Tây Nguyên chủ yếu cho ánh sáng sinh hoạt ở các thành phố, thị xã, thị trấn huyện, chiếm tới 60,4% tổng điện năng tiêu thụ trong vùng. Bình quân điện thương phẩm trên đầu người vùng Tây Nguyên vẫn rất thấp, do hệ thống lưới điện phân phối và phụ tải còn hạn chế.


2.3.3. Bưu chính- viễn thông


Trong những năm qua, dịch vụ bưu chính- phát hành báo chí đã đảm nhận chuyển đưa thư, báo, bưu phẩm, bưu kiện đến từng khách hàng. Ngành đã trang bị cho các đơn vị phương tiện vận tải, vận chuyển bưu chính chủ động hành trình ở các tuyến đường thư chuyển ngành. Các tuyến ôtô được chuyên ngành hoá 100% trên mạng đường thư cấp I (mạng liên tỉnh). Mạng đường thư cấp II và cấp III (mạng nội tỉnh và đi các huyện, huyện đi xã) sử dụng cả phương tiên vận chuyển của ngành và phương tiện xã hội (công cộng).


Mạng thông tin bưu chính- phát hành báo chí phát hành báo chí ở Tây Nguyên vẫn duy trì các hoạt động truyền thống. Việc đưa vào các dịch vụ mới như điện hoa, chuyển phát nhanh... phục vụ khách hàng còn chậm và chưa được đầu tư thích đáng để đáp ứng nhu cầu xã hội.


Về mạng bưu cục: phát triển chưa cân đối, chưa đồng bộ, một số bưu cục đầu tư xây dựng mới nhưng trang thiết bị và phương thức kinh doanh phục vụ chưa tương xứng, nên hiệu quả kinh tế còn thấp.


Trang thiết bị khai thác bưu chính còn rất thô sơ, hầu hết lao động khai thác bưu chính bằng thủ công, năng suất thấp, dịch vụ chưa phong phú. Gần đây, ngoài các dịch vụ truyền thống như thư, bưu kiện, bưu phẩm ghi số, thư điện chuyển tiền, nhận đặt báo chí... tại các bưu cục trung tâm tỉnh (bưu cục I) và một số bưu cục huyện đã mở thêm các dịch vụ mới như điện hoa, phát thanh, Facximile, chi trả nhanh các yêu cầu nhận tiền. Các bưu cục loại I và 2/3 bưu cục loại II (bưu cục quận huyện) đã đưa máy vi tính vào các phòng giao dịch làm đổi mới thao tác nghiệp vụ, tận dụng tối đa việc giao nhận, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng và công tác quản lý ở bưu cục.


Máy điện thoại. Theo báo cáo của Bộ Bưu chính Viễn thông (BCVT), mạng BCVT Tây Nguyên phát triển nhanh, rộng, thông suốt từ tỉnh đến nông thôn với công nghệ, kỹ thuật số hiện đại, cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, nâng cao dân trí. Đến hết năm 2004 có 97% số xã có máy điện thoại (Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng đạt 100%, riêng Kon Tum, Đăk Nông đạt 80-82% số xã có điện thoại). Đến năm 2004, số máy bình quân/100 dân ở vùng Tây Nguyên có 4,2 máy/100 dân; ở Gia Lai 3,4 máy/100 dân; tỉnh Đăk Lăk 2,1 máy/100 dân; tỉnh Kon Tum 3,8 máy/100 dân; tỉnh Lâm Đồng 7,1 máy/100 dân. Cả 5 tỉnh Tây Nguyên đều lắp đặt tổng đài Starex. Đến năm 2004 tỉnh Gia Lai có 40 tổng đài; tỉnh Kon Tum có 10 tổng đài; tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông có 23 tổng đài; tỉnh Lâm Đồng có 50 tổng đài.


Mạng thông tin viễn thông vùng Tây Nguyên đã được chuyển đổi từ công nghệ cũ sang công nghệ truyền dẫn số và chuyển mạch số. Mạng thuê bao đã bước đầu được phát triển, đưa các dịch vụ đến gần người tiêu dùng. Mạng lưới điện thoại công cộng theo hình thức đại lý và các dịch vụ bưu chính viễn thông đã được chú ý phát triển.


Tuy vậy, mạng điện thoại nội hạt 5 tỉnh Tây Nguyên mới chỉ phát triển các hộ của thành phố, ở các huyện lỵ và khu vực nông thôn phát triển rất chậm. Hệ thống chuyển mạch tổng đài đã được chuyển đổi nhưng thiếu đồng bộ, chưa có địa điểm tối ưu để đặt tổng đài, dựa vào địa điểm cũ là chủ yếu. Mạng trung kế cho thuê bao chưa được quy hoạch để phát triển phù hợp. Công nghệ đổi mới, kỹ thuật hiện đại nhưng đội ngũ chưa đào tạo kịp. Chất lượng mạng lưới viễn thông cần được tiếp tục đầu tư, mở rộng. Mạng cáp nội hạt và mạng thuê bao chưa phát triển thích ứng với tổng đài.


2.3.4. Thủy lợi


Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Nhà nước đã chú ý đầu tư phát triển thuỷ lợi cho vùng Tây Nguyên. Cùng với sự đầu tư của các địa phương, các tỉnh vùng Tây Nguyên đã xây dựng được các hệ thống thuỷ lợi. Tính đến năm 2004 trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên đã có hơn 937 công trình thuỷ lợi lớn nhỏ, đảm bảo tưới cho khoảng 40 nghìn ha lúa đông xuân, khoảng 70 nghìn ha lúa mùa và khoảng 150 nghìn ha cà phê (trong đó 60 nghìn ha tưới bằng công trình, còn lại tưới bằng bơm khai thác nguồn nước ngầm). 



Bảng 35. Hệ thống các công trình thuỷ lợi chủ yếu vùng Tây Nguyên 


		

		Công trình thủy lợi


cơ bản


 (công trình)

		Công trình phụ thuộc (công trình)

		Diện tích được tưới (ha)

		Diện tích tiêu (ha)



		

		Tổng số

		Hồ chứa

		Trạm bơm

		

		

		



		Toàn vùng

		937

		 650

		101

		21

		150.479

		21



		Kon Tum

		39

		28

		1

		-

		14.431

		21



		Gia Lai

		145

		69

		21

		-

		49.400

		-



		§¨k L¨k và §¨k Nông

		606

		479

		68

		21

		51.960

		-



		Lâm Đồng

		115

		74

		11

		-

		34.958

		-





 Nguồn: Tổng cục Thống kê và Viện quy hoạch thiết kế Nông nghiệp, 2004


Các công trình cơ bản được xây dựng theo quy hoạch như: công trình Đăk Nuy, Đăk Kấm... ở tỉnh Kon Tum; công trình Biển Hồ, Ia Koêm, Ea soup... ở tỉnh Gia Lai; công trình Krông Buk hạ, Ea suop, Ia Kao, Buôn Trắc... ở tỉnh Đăk Lăk. Tuy vậy, diện tích tưới chủ động của các công trình thủy lợi đạt thấp, dưới 51% so với diện tích thiết kế ban đầu, chủ yếu do các nguyên nhân sau:


- Các công trình xây dựng thiếu đồng bộ, hoặc chất lượng chưa đảm bảo. Phần lớn các công tình đều có đầu mối hoàn chỉnh nhưng phần kênh mương còn dở dang.


- Việc xác định khu tưới, diện tích tưới chưa chuẩn dẫn đến việc xác định quy mô công trình thiếu chính xác và một phần khác do đặc thù của địa hình đồng rộng, dân cư thưa thớt, việc khai hoang, xây dựng đồng ruộng còn chậm, không đồng bộ với xây dựng công trình.


- Trình độ quản lý và khai thác công trình còn hạn chế, chưa chú trọng đến công tác duy tu, sửa chữa công trình theo định kỳ dẫn đến công trình xuống cấp theo thời gian. Hiệu quả phục vụ sản xuất: cho đến nay các công trình thuỷ lợi đã xây dựng ở Tây Nguyên, mặc dù còn hạn chế về năng lực tưới song diện tích phục vụ tưới cho nông nghiệp đã đạt được 150.479 ha và cũng là yếu tố đưa năng suất các loại cây trồng tăng lên rõ rệt. Nơi nào có công trình thuỷ lợi tưới năng suất sẽ cao hơn 1,5- 2 lần so với nơi không có công trình tưới.


Thuỷ lợi đã góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp trong vùng, đã tạo ra một khối lượng nông sản phong phú và đa dạng như: lúa, ngô, khoai, sắn, chè, điều, cao su, cà phê, dâu tằm... Hàng năm cho một khối lượng đáng kể, đảm bảo đời sống nhân dân trong vùng và đóng góp cho xuất khẩu.

2.4. Hiện trạng về môi trường


2.4.1. Môi trường đô thị ở Tây Nguyên


Môi trường đô thị ở Tây Nguyên có nhiều dấu hiệu ô nhiễm, suy thoái, đó là: vấn đề vệ sinh đô thị, cấp nước, vấn đề nước thải, rác thải do sinh hoạt chưa được xử lý, quan tâm thích đáng. Những tác nhân chính có ảnh hưởng đến môi trường trong các đô thị Tây Nguyên là sức ép của việc gia tăng và mức độ tập trung dân số, cơ sở hạ tầng xã hội, vấn đề sử dụng đất, nước, năng lượng, giao thông vận tải, hoạt động các ngành sản xuất: công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ...


« nhiễm không khí mang tính cục bộ và gia tăng cùng với mức độ tập trung dân số, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất. Trên các vùng phụ cận mức độ ô nhiễm không cao, tại một số điểm khảo sát có hiện tượng ô nhiễm, chỉ thể hiện trong phạm vi các cơ sở sản xuất, mức độ ô nhiễm phụ thuộc vào công nghệ và quy mô sản xuất. Các dấu hiệu cụ thể là:


+ « nhiễm bụi ở các đô thị, nhất là các đô thị tỉnh lỵ có sự biến động theo mùa và theo vị trí địa lý. Quan trắc vào mùa khô năm 2000- 2001 ở Buôn Ma Thuột cho thấy nồng độ bụi dao động khoảng 0,25- 0,78 mg/mP3P, vào mùa mưa tháng 6 mức độ biến động nồng độ bụi từ 0,18- 0,58 mg/mP3P. Vào mùa khô nồng độ bụi dao động từ 0,52- 0,78 mg/mP3P. Các điểm nút giao thông do các phương tiện tham gia giao thông lớn hơn so với các vùng khác nên nồng độ ô nhiễm bụi cao hơn. 


+ « nhiễm khí SOB2B: Nồng độ ô nhiễm khí SOB2 Btheo mùa tại các điểm đo ít biến động, nồng độ ô nhiễm dao động nằm trong khoảng từ 0,11- 0,24 mg/mP3P. Nguồn gốc ô nhiễm khí thải SOB2B chủ yếu là do các phương tiện tham gia giao thông phát thải ra, do tại đây khí thải của các khu sản xuất công nghiệp không có lượng thải của các cơ sở tiểu thủ công nghiệp ở mức độ thấp. 


+ « nhiễm khí NOB2B: Nồng độ ô nhiễm khí NOB2B vào mùa khô dao động trong khoảng từ 0,027- 0,104 mg/mP3P, vào mùa mưa là 0,017- 0,106 mg/mP3P. Nguyên nhân chính do khí thải của các phương tiện tham gia giao thông, 


+ « nhiễm khí CO: mức độ ô nhiễm khí thải CO dao động trong mùa mưa là 3,2- 5,8 mg/mP3P và dao động trong mùa khô là 3,0- 5,9 mg/mP3P so với mùa khô năm trước trung bình là 3,6 mg/mP3P. 


+ « nhiễm tiếng ồn: Mức độ ô nhiễm tiếng ồn dao động ở mức trung bình từ 60- 81 dBA.


Theo nghiên cứu tổng quan của nhóm nghiên cứu chuyên đề của đề tài KC.08.23 thuộc Khoa Địa lý Đại học Khoa học tự nhiên về môi trường vùng Tây Nguyên thì các vấn đề môi trường ở một số đô thị thuộc các tỉnh Đăk Lăk, Kon Tum và Lâm Đồng như sau: 


1) ở tỉnh Đăk Lăk


- Chất lượng nước sinh hoạt: Nguồn nước cấp chủ yếu cho thành phố Buôn Ma Thuột là Ea CôTam trong những năm gần đây do dân cư vùng lân cận sản xuất nông nghiệp không tôn trọng quy định bảo vệ hành lang và đổ thải vào lưu vực làm tăng hàm lượng các chất ô nhiễm. Đặc biệt tại một số công trình giếng khoan có biểu hiện dị thường ngoài tiêu chuẩn cấp nước về độ pH (Tổng kho A, Bệnh viện tỉnh, doanh trại quân đội Quân khu 5), « nhiễm Hg (bệnh viện tỉnh, hồ EATam). Các giếng nước khu vực Buôn Đôn hàm lượng Ca, Mg quá cao, hầu hết các giếng muốn sử dụng phải qua xử lý.


Nguồn nước cấp cho Buôn Ma Thuột (trạm bơm EaCôTam) có hàm lượng Fe về mùa mưa lên đến 0,75 mg/l và về mùa khô là 0,45 mg/l. Điều này cho thấy mùa mưa hệ thống nước cấp của thành phố có mức độ ô nhiễm cao hơn là do quá trình rửa trôi lưu chuyển dòng chảy gây ô nhiễm nguồn nước cấp. So với tiêu chuẩn cho phép thì nguồn nước cấp đã bị nhiễm sắt gần gấp 2 lần vào mùa mưa (tiêu chuẩn 0,3mg/l). Nồng độ ô nhiễm Hg dưới 0,2 (g/l, ô nhiễm As đo tại nguồn EaC"Tam là 0,2- 1,7 (g/l. Mức độ ô nhiễm các chất hữu cơ COD là 13 mg/l, mức độ ô nhiễm Faecal Colifom là 900 MNP/100 ml; tổng coliform về mùa mưa là 110 và về mùa khô là 2.300, nguyên nhân do vào mùa khô mực nước giảm hơn so với mùa mưa nên nồng độ ô nhiễm cao hơn. Trong những năm gần đây, do việc canh tác trong hành lang bảo vệ nguồn nước bị xâm lấn nên đã xảy ra hiện tượng ô nhiễm như trên. Nguồn gốc gây ô nhiễm các chất trên là do quá trình canh tác nông nghiệp có sử dụng phân bón của nhân đân trong vùng hành lang bảo vệ nguồn nước.


- Chất lượng nước thải: Tại các bệnh viện như bệnh viện tỉnh Đăk Lak đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng vận hành còn ở mức độ hạn chế. Một điều đáng quan tâm là khi nước thải đã được qua hệ thống xử lý, nhưng cơ sở hạ tầng còn yếu kém chưa có hệ thống thu gom, nguồn thải sau khi xử lý chưa được kiểm tra giám sát. Hiện nay các chất thải đang thải trực tiếp qua các giếng thấm trong khu vực. Tại các bệnh viện khác trong thành phố hệ thống xử lý nước thải chưa đạt tiêu chuẩn nhưng cũng đã xuống cấp chưa có kinh phí đầu tư xây dựng lại. Riêng ở các tuyến huyện chưa có hệ thống xử lý nước thải bệnh viện mà nước thải trực tiếp ra môi trường đất hoặc sông suối quanh khu vực.


- Chất lượng môi trường không khí: ô nhiễm không khí tập trung chủ yếu ở khu vực nội thành Buôn Ma Thuột, mang tính chất cục bộ. Mức độ ô nhiễm gia tăng cùng với mức độ tập trung dân số, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất. Trên các vùng phụ cận mức độ ô nhiễm không cao, tại một số điểm khảo sát có hiện tượng ô nhiễm, chỉ thể hiện trong phạm vi các cơ sở sản xuất, mức độ ô nhiễm phụ thuộc vào công nghệ và quy mô sản xuất.


2) ở tỉnh Kon Tum


Thị xã Kon Tum mới có doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp công ích lo giải quyết việc thu gom, xử lý rác thải, xây dựng, bảo hành, sửa chữa cống thoát nước cho thị xã. Số liệu qua khảo sát tại thị xã Kon Tum cho thấy: bình quân từng ngày thu gom được 65- 100 tấn do 3 xe đi thu gom trên các tuyến đường và hiện tại chưa có nhà máy xử lý rác thải nên vẫn làm thủ công là vận chuyển ra xa thị xã để đổ và xử lý thô.


Theo kết quả điều tra, khảo sát tỷ lệ thu gom còn thấp hơn nhiều, ước tính hiện còn trên 40% rác thải sinh hoạt chưa thu gom. Hiện nay một số nơi trên địa bàn thị xã rác thải được đổ bừa bãi thành đống có thể đến 0,1 mP3P. Rác được xe chở rác mang ra bãi rác đổ thành đống trên mặt đất, không phân loại, không chôn lấp hoặc có biện pháp xử lý đạt đến mức không ô nhiễm môi trường. Hệ thống xử lý nước từ bải rác đã được đầu tư xây dựng. Song, vẫn chưa xử lý tốt và chưa có sự kiểm tra, quan trắc định kỳ. 


- Về rác thải, chưa có nhà máy nào xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Hiện tại nước thải sinh hoạt từ các đô thị được đưa chung vào hệ thống thoát nước mưa đổ vào sông suối mà chưa có biện pháp xử lý.


- Hiện trạng ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm bụi. Tiếng ồn tại thị xã Kon Tum quan trắc năm 2001 cao nhất là 90- 105 dBA, so với tiếng ồn trung bình trên đường phố năm 1994 là 43- 68 dBA, năm 1998 là 70- 84 dBA. Nguyên nhân chủ yếu là do sự tăng quá nhanh số lượng các loại phương tiện tham gia giao thông đường bộ và sự gia tăng các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.


3) ở tỉnh Lâm Đồng


Nhìn chung, chất lượng không khí khu vực dân cư, các chỉ thị đặc trưng cho ô nhiễm không khí như CO, SOB2B, NOB2B và THC đều dưới tiêu chuẩn cho phép. ¤ nhiễm không khí nổi cộm nhất tại các đô thị tỉnh Lâm Đồng là ô nhiễm bụi. Quan trắc tại khu vực dân cư dọc Quốc lộ 20 thấy rằng ô nhiễm bụi rất cao, có nơi nồng độ bụi vượt TCCP tới 2,5 lần.


2.4.2. Môi trường nông thôn ở Tây Nguyên


Những vấn đề nổi cộm liên quan đến môi trường nông nghiệp là sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật và vấn đề vệ sinh nông thôn, bao gồm sử dụng nước, xử lý chất thải người và gia súc; sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.


Quá trình sử dụng phân bón, thuốc BVTV không cân đối, quá liều lượng, cộng với phương thức canh tác không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trên đất dốc đã làm cho đất ngày càng nghèo kiệt, thoái hóa, ô nhiễm đất, xói mòn, rửa trôi diễn ra nghiêm trọng. 

Vấn đề vệ sinh nông thôn: Sử dụng nước, xử lý chất thải người và gia súc.


Qua kết quả điều tra nghiên cứu của Sở Khoa học và công nghệ Lâm Đồng năm 2002 thì: Hầu hết các nguồn nước tự nhiên tại Lâm Đồng đều có các thành phần chất tan, chất lơ lửng và vi sinh vật không đạt tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt. Trong khi đó, dân cư sống ở nông thôn lại sử dụng nước cho sinh hoạt từ các nguồn nước sông, hồ, giếng, nước mưa qua xử lý đơn giản. Nếu tính từ năm 1993 đến hết năm 2000 số người được hưởng nước sạch- VSMT trong toàn tỉnh là 168.000 người đạt 25,8%; Với 2.183 công trình, gồm các loại công trình cấp nước và VSMT, trong đó: giếng nước sinh hoạt 1.722 cái, bể chứa nước mưa 75 cái, giếng khoan máy 33 cái, công trình cấp nước tập trung 36 công trình, nhà vệ sinh 257 cái, chuồng trại chăn nuôi 90 cái, xử lý chất thải biogas 25 cái. Năm 2001- 2002, thêm 47.028 người được hưởng nước sạch- VSMT người. Năm 2004, tỷ lệ dân được dùng nước sạch đạt khoảng 65%.


* ¤ nhiễm môi trường do hoá chất dùng trong nông nghiệp. Hiện nay, thị trường thuốc BVTV đang có nhiều thay đổi, một số chủng loại thuốc đã không kiểm soát được. Chủng loại thuốc BVTV đang sử dụng rất đa dạng, nhiều nhất vẫn là nhóm hợp chất lân hữu cơ, clo hữu cơ thuộc nhóm độc từ I đến IV, sau đó là nhóm cacbamat, pyrethroid thuộc thế hệ IV. Thuốc trừ sâu bệnh, phần lớn thuộc nhóm có độ độc thấp, không có Hg và As. Tuy có nhiều chủng loại nhưng người nông dân, theo thói quen, do sợ rủi ro và do hiểu biết có hạn về mức độ độc hại của thuốc BVTV, nên chỉ dùng một số loại thuốc quen dùng, thường là những loại thuốc BVTV có độ độc cao đã bị cấm hoặc hạn chế sử dụng như Monitor, Wofatox..., và liều lượng thuốc BVTV được sử dụng tuỳ tiện mà họ cho là có lợi nhất.


Sự lạm dụng thuốc BVTV cùng với phân bón đã dẫn tới hiện tượng một lượng N, P, K, các chất hữu cơ dư thừa và dư lượng thuốc BVTV bị rửa trôi xuống mương, vào ao, hồ, sông và thâm nhập vào nguồn nước, làm ô nhiễm nguồn nước.


Việc bảo quản và sử dụng thuốc BVTV không tuân thủ theo các hướng dẫn và quy định về vệ sinh môi trường đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm cục bộ. Tình trạng phổ biến hiện nay, số hộ dùng xong vứt luôn vỏ bao bì, chai lọ tại ruộng, tại mương nước, gây ô nhiễm nguồn nước, thậm chí có hộ còn sử dụng lại bao bì vào mục đích khác của gia đình. Điều đó làm tăng nguy cơ nhiễm độc cho người và gia súc.


* Dư lượng thuốc BVTV trong nông sản và trong môi trường. Mặc dù chưa có số liệu phân tích bổ sung về dư lượng thuốc BVTV trong nông sản và trong môi trường, nhưng phân tích phương thức canh tác và tập quán sử dụng các hoá chất trong nông nghiệp, cho thấy dư lượng các chất như nitrat, thuốc trừ sâu, kim loại nặng, methamidophos, các vi sinh vật gây bệnh có trong nông sản, trong đất và nước là điều khó có thể tránh khỏi.


* ¤ nhiễm môi trường. Để đánh giá mức độ ô nhiễm do phân hoá học, đã tiến hành kiểm tra chất lượng nước ao ngoài đồng và giếng nước sinh hoạt một số vùng trồng cây công nghiệp. Kết quả cho thấy, các chỉ tiêu phân tích đều đạt TCCP, đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế quy định. Cho đến nay chưa có trường hợp nào bị ngộ độc do dùng nước thải sinh hoạt bị ô nhiễm phân hoá học. Hầu hết các dạng phân đạm, phân kali hóa học được nông dân sử dụng đều ở dạng dễ hoà tan. Những dạng phân này có nguy cơ gây ô nhiễm khi số lượng sử dụng gia tăng. Vì vậy, việc theo dõi kiểm tra về phân bón trong những năm tới lại càng cần thiết hơn. Nguyên nhân các vấn đề trên có thể là:


- Sau nhiều năm tiến hành nền nông nghiệp thâm canh, đất bị bóc lột mà không được hoàn bù nên độ phì của đất bị giảm sút, xuất hiện một số yếu tố hoá học hạn chế sự phát triển cây trồng, nhất là N. Phân hoá học làm tăng sinh khối và tăng năng suất, nhưng đồng thời cũng lấy đi các yếu tố độ phì khác, làm mất cân đối quá trình dinh dưỡng của đất.


- Nông dân có tập quán sử dụng phân hữu cơ và đã thu hoạch hầu như toàn bộ sinh khối do cây trồng tạo ra.


- Nông dân nghèo, giá phân hoá học đắt hơn giá nông sản nên một số nông dân không đủ vốn để mua nhiều phân hoá học.


Lượng hữu cơ trong đất và nitơ vẫn còn có chiều hướng sụt, P và nhất là K dễ tiêu giảm, điều đó nói lên lượng phân bón trả lại cho đất chưa cân bằng.
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Bộ kế hoạch và đầu tư 

Viện Chiến lược phát triển 
______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Báo cáo tổng kết khoa học đề tài 
 

Nghiên cứu các giải pháp tổng thể 
phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường 

vùng Tây Nguyên trong tình hình mới 
 
 
 
 

    Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Ngọc Phong 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hà Nội, tháng 12 năm 2005 
 

Bản thảo viết xong tháng 6 năm 2005 
Tài liệu này được chuẩn bị trên cơ sở kết quả thực hiện Đề tài cấp Nhà 

nước, mã số KC.08.23 và được chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng nghiệm 
thu cấp Nhà nước ngày 22 tháng 12 năm 2005 tại Hà Nội 

 



 

Danh sách cơ quan và cá nhân 
tham gia thực hiện đề tài 

 

I. Các cơ quan tham gia nghiên cứu 

1. Ban Nghiên cứu phát triển vùng, Viện Chiến lược phát triển;; 

2. Ban Nghiên cứu phát triển hạ tầng, Viện Chiến lược phát triển; 

3. Ban Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực và các vấn đề xã hội, Viện 
Chiến lược phát triển; 

4. Ban Nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụ; 

5. Khoa Địa lý, trường Đại học khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà 
Nội; 

6. Khoa Quản lý kinh tế đô thị và môi trường, trường Đại học Kinh tế quốc 
dân; 

7. Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

8. Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

9. Vụ Tổng hợp Tổng Cục Thống kê; 

10. Viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn; 

11. Viện Địa lý, Viện Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia; 

12. Viện Nghiên cứu kinh tế Bộ Thương mại 

13. Sở Khoa học và công nghệ, Sở Địa chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Kon Tum; 

14. Sở Khoa học và công nghệ, Sở Địa chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia 
Lai; 

15. Sở Khoa học và công nghệ, Sở Địa chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
§¨k L¨k; 

16. Sở Khoa học và công nghệ, Sở Địa chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Đăk Nông; 

17. Sở Khoa học và công nghệ, Sở Địa chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Lâm Đồng. 
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II. Những người tham gia nghiên cứu 

1. TS. Nguyễn Văn Phú, Phó Trưởng ban, Viện Chiến lược phát triển (CLPT); 

2. TS. Nguyễn Bá Ân, Phó Viện trưởng Viện CLPT; 

3. TS. Nguyễn Văn Thành, Trưởng ban, Ban Dân số nguồn nhân lực; 

4. ThS. Nguyễn Văn Chinh, Phó Viện trưởng Viện QHTKNN; 

5. TS. Đào Trọng Thanh- Phó Vụ trưởng-Vụ Quốc phòng an ninh; 

6. GS.TS. Nguyễn Cao Huần-Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội; 

7. TS. Cao Ngọc Lân-Phó giám đốc Trung tâm thông tin-đào tạo và tư vấn 
phát triển; 

8. TS. Lê Văn Nắp-Phó trưởng ban Ban Tổng hợp Viện Chiến lược phát triển; 

9. ThS. Hoàng Thị Vân Anh, Nghiên cứu viên Viện kinh tế Thương mại; 

10. KS. Nguyễn Bá Khoáng, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổng hợp TCTK; 

11. KS. Hoàng Phẩm- Chuyên viên cao cấp Vụ kinh tế địa phương và lãnh 
thổ- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

12. ThS. Nguyễn Việt Hồng, Chuyên viên Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị-Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư; 

13. CN. Trần Thị Nội, Nghiên cứu viên chính Viện CLPT; 

14. CN. Đinh Công Tôn, Nghiên cứu viên chính Viện CLPT; 

15. CN. Nguyễn Văn Huy, nghiên cứu viên Viện CLPT; 

16. CN. Trần Hà Nguyên, nghiên cứu viên Viện CLPT; 

17. CN. Nguyễn Thị Hoàng Điệp, nghiên cứu viên, Viện CLPT; 

18. TS. Lê Thanh Bình, Viện CLPT; 

19. CN. Trần Đình Hàn; 

20. TS. Trần Hồng Quang, Phó Trưởng ban,Viện CLPT; 

21. KS. Nguyễn Văn Quyết, Viện CLPT; 

22. ThS. Nguyễn Thị Xuân Hương, Viện CLPT; 

23. CN. Trần Thị Minh Sơn, Viện CLPT; 

24. CN. Nguyễn Thị Hoàng Điệp, Viện CLPT; 

25. KTS. Lê Anh Đức, Viện CLPT; 

26. KS. Huỳnh Tú Hân; 

27. ThS. Trần Văn Thành, Viện Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia. 
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Bài tóm tắt 

 

Thực hiện mục tiêu nghiên cứu là đề xuất hệ thống các chính sách và giải 
pháp tổng thể có căn cứ khoa học cho phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi 
trường nhằm phát triển bền vững vùng Tây Nguyên trong tình hình mới, bằng tiếp 
cận nghiên cứu tổng thể và gắn kết các vấn đề tự nhiên, môi trường - kinh tế – xã hội 
– an ninh, quốc phòng, các phương pháp nghiên cứu tổng quan, thực địa, nội nghiệp 
và các phương pháp khác để giải quyết hai nhiệm vụ nghiên cứu chính là (1) Phân 
tích, đánh giá những vấn đề cấp bách đặt ra đối với vùng Tây Nguyên trong sử dụng 
tài nguyên và phát triển kinh tế- xã hội, (2) Đề xuất các giải pháp tổng thể phát triển 
kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên. 

Đề tài đã chỉ ra 6 vấn đề cấp bách đặt ra trong phát triển kinh tế- xã hội và 
bảo vệ môi trường. Đó là: (1). Vấn đề dân số, dân tộc và các vấn đề xã hội ; (2). Sử 
dụng đất và quan hệ đất đai; (3). Thiếu nước để phát triển sản xuất; (4). Rừng ở Tây 
Nguyên đang bị suy giảm về diện tích và trữ lượng; (5). Phát triển kinh tế xã hội ; 
(6). Chất lượng môi trường 

Đề xuất 11 nhóm giải pháp tổng thể và chính sách để ổn định và phát triển 
kinh tế -xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân tộc vùng Tây 
Nguyên. Đó là: (1) Nhóm giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế ; (2) Giải pháp phát 
triển kết cấu hạ tầng của vùng; (3) Tổ chức lãnh thổ kinh tế xã hội vùng; (4) Chính 
sách và giải pháp phát phát triển nguồn nhân lực; (5) Chính sách, giải pháp phát 
triển khoa học-công nghệ; (6) Chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường; (7) Củng cố 
hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ quốc 
phòng an ninh; (8) Chính sách và giải pháp về tài chính và đầu tư; (9) Tăng cường sự 
phối hợp, hợp tác liên vùng; (10) Giải pháp về quy hoạch và tăng cường công tác 
quản lý Nhà nước về quy hoạch; (11) Kiến nghị bổ sung một số chính sách phát 
triển trên một số lĩnh vực và (12) Đề nghị Bộ Khoa học và công nghệ cần tiếp tục 
chỉ đạo tập trung xây dựng một chương trình nghiên cứu dài hạn trọng điểm của Nhà 
nước về hệ thống những giải pháp cơ bản, toàn diện và lâu dài cho  phát triển bền 
vững vùng Tây Nguyên. 
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